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Lời cảm ơn

Đề tài này được thực hiện và hoàn thành là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ, cộng tác của nhiều cơ quan từ cấp tỉnh, huyện, xã, đến người dân địa phương và các cộng tác viên đề tài. Chủ nhiệm đề tài xin trân trọng cảm ơn các tổ chức và các cá nhân liên quan sau:
· Tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân tỉnh và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Gia Lai đã ủng hộ và nhất trí cho phép thực thi thí điểm một đề tài mói về quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh nhà. Sự ủng hộ về chủ trương và cung cấp nguồn ngân sách từ tỉnh đã tạo điều kiện cho đề tài được thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt Sở Khoa học công nghệ, cơ quan quản lý đề tài đã có sự quan tâm thích đáng trong suốt tiến trình, thực hiện giám sát và hỗ trợ đề tài liên kết với các bên liên quan, tổ chức các hội thảo xác định vùng nghiên cứu thích hợp, hội thảo về giải pháp giao đất giao rừng cho cộng đồng và quản lý rừng dựa vào cộng đồng cấp tỉnh, huyện.
· Các ban ngành cấp tỉnh Gia Lai như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục lâm nghiệp, Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm khuyến nông, Chi cục kiểm lâm, Ban định canh định cư, Ban dân tộc miền núi đã tham gia tích cực vào tiến trình thực hiện đề tài như cử cán bộ làm cộng tác viên đề tài, cử cán bộ tham gia đào tạo, hội thảo, nghiên cứu có sự tham gia trên hiện trường. Sự tham gia đầy đủ và có hiệu quả này đã hỗ trợ cho đề tài tạo dựng mối liên kết giữa các ban ngành liên quan, bảo đảm cho việc thông suốt thông tin về tiến trình thử nghiệm phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở tỉnh.
· Chính quyền địa phương  ở hai huyện và các ban ngành liên quan: Uỷ ban nhân dân huyện Mang Yang và A Jun Pa, Uỷ ban nhân dân hai xã Kon Chiêng và Chư A Thai, Lâm trường Kon Chiêng, Ban quản lý rừng phòng hộ A Jun Pa, các ban ngành liên quan ở hai huyện về nông lâm nghiệp, khuyến nông lâm, hạt kiểm lâm sở tại, .... đã có sự hợp tác chặt chẻ với đề tài ngay từ đầu như thống nhất cam kết tham gia và duy trì phát triển kết quả đề tài, hỗ trợ tổ chức các đợt tập huấn về giao đất giao rừng, phát triển kỹ thuật, lập kế hoạch quản lý rừng; cử cán bộ tham gia suốt tiến trình trên hiện truờng cùng với người dân; đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo hai huyện trong lĩnh vực này ở địa phương, đã tổ chức hội thảo về giao đất giao rừng ở hai địa phương và cam kết tiếp tục hỗ trợ cộng đồng hai làng thí điểm và có cơ chế chính sách để tiếp tục nhân rộng phương pháp tiếp cận và phương thức quản lý rừng mới này trong huyện.
· Cộng đồng hai làng Đê Tar và Ea Chă Wâu, sự tham gia tích cực của toàn bộ người dân ở hai làng đã thể hiện sự quan tâm và mong muốn của cộng đồng trong tiến trình nâng cao năng lực và quản lý các nguồn tài nguyên trong cộng đồng vì mục đích phát triển bền vững và nâng cao đời sống của chính mình. Trong suốt hai năm thực hiện đề tài, các hộ đồng bào đã tham gia tích cực vào việc xây dựng phương án giao đất giao rừng, tổ chức các thử nghiệm phát triển kỹ thuật mới trên các loại đất rừng, lập kế hoạch quản lý rừng; mặc dù sự hỗ trợ về vật chất và kinh phí từ đề tài không nhiều nhưng cộng đồng đã thể hiện sự chủ động và mong muốn tham gia vì đã từng bước nhận ra lợi ích của tiến trình xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng là cho chính họ và vì sự phát triển bền vững của cộng đồng trong tương lai. Hai làng đã có sự hợp tác chặt chẻ, chân tình với nhóm thực hiện đề tài như hỗ trợ nơi ăn ở, tổ chức các cuộc họp làng, phân công các hộ làm việc trên hiện trường, .... đây là những đóng góp quý báu và chân thật của người dân tộc địa phương. Chúng tôi trân trọng những tình cảm này của người dân ở hai làng.
· Sự tham gia của nhóm cộng tác viên đề tài, đây là những nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu phát triển cộng đồng có tâm huyết, đã không ngại gian khổ suốt hai năm thực hiện đề tài, cùng ăn ở và làm việc trong điều kiện khó khăn với cộng đồng và đã hợp tác một cách khoa học, nghiêm túc, có kỷ luật trong tất cả các cấu phần của đề tài. Không có sự đóng góp này thì cá nhân chủ nhiệm đề tài cũng không thể hoàn thành được toàn bộ các nội dung nghiên cứu. Ngoài ra còn có sự tham gia của các sinh viên lâm nghiệp năm thứ 4 của trường Đại học Tây Nguyên, đã hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng trong tiến trình triển khai các thử nghiệm
· Cuối cùng nhưng không phải là kém quan trọng, đó là sự quản lý và hỗ trợ của cơ quan chủ trì đề tài - Trường Đại học Tây Nguyên, Lãnh đạo trường và các phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, phòng Tài chính Kế toán, phòng Hành chính đã hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện tốt để nhóm đề tài triển khai nghiên cứu ở một địa phương cách xa trường. Nhà trường có sự quan tâm theo dỏi đề tài trong suốt tiến trình, đã đứng ra tổ chức các hội thảo cấp tỉnh ở Gia Lai về giao đất giao rừng, đã hỗ trợ và giám sát việc chi tiêu kinh phí nghiên cứu và các điều kiện đi lại để thực hiện đề tài.
Thay mặt nhóm thực hiện đề tài, chúng tôi trân trọng và chân thành cảm ơn tất cả các cơ quan, cá nhân nói trên và mong muốn rằng những đóng góp đó cùng với sự nổ lưc của nhóm nghiên cứu sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho tỉnh Gia Lai và đặc biệt là cho người dân địa phương trong tiến trình phát triển một mô hình quản lý rừng mới có nhiều hứa hẹn nhưng cũng không kém phần thử thách.
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chương 1: mở đầu – giới thiệu đề tài
1.1 Mở đầu, lý do nghiên cứu

Quản lý tài nguyên rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng là một phương thức  quản lý rừng dựa vào kiến thức kinh nghiệm truyền thống và nguyện vọng của cộng đồng, hướng đến việc nâng cao năng lực và tăng cường sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm cho cộng đồng và bên liên quan nhằm quản lý các nguồn tài nguyên bền vững và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, văn hoá của các cộng đồng dân tộc sống trong và gần rừng.

Trong truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số, quản lý tài nguyên thiên nhiên đã được hình thành trên cơ sở các luật tục, quy định và được phát triển trong tiến trình tồn tại và thích ứng với môi trường của các cộng đồng. Bên trong nó chứa đựng một kho tàng kiến thức kinh nghiệm về sinh thái, kỹ thuật, nhân văn; các định chế ràng buộc các thành viên trong cộng đồng. Tuy nhiên trải qua các thời kỳ hệ thống kiến thức bản địa, sinh thái địa phương cũng đang dần bị mai một, năng lực tự quản của các cộng đồng đang giảm sút. Trong vài thập kỷ qua, việc đứng ngoài cuộc của các cộng đồng trong quản lý rừng cũng như đói nghèo đã làm cho công tác quản lý rừng trở nên khó khăn, tài nguyên rừng giảm sút nghiêm trọng và không mang lại hiệu quả trong cải thiện đời sống cư dân địa phương. Vì vậy vấn đề đặt ra là làm thế nào thu hút được sự tham gia của cộng đồng, phát huy các truyền thống quý của các dân tộc trong quản lý rừng để tạo tiền đề cho quản lý rừng bền vững và góp phần nâng cao đời sống ở vùng cao.
Trong gần 10 năm trở lại đây, trong định hướng phát triển lâm nghiệp, chính phủ đã có nhiều chính sách, chủ trương về phân cấp phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng, giao đất giao rừng, chế độ hưởng lợi từ rừng cho người quản lý rừng; chủ trương về xã hội hóa nghề rừng, phát triển lâm nghiệp xã hội, lâm nghiệp cộng đồng. Đây là các cơ sở pháp lý quan trọng trong phát triển lâm nghiệp dựa vào người dân, cộng đồng. Thực tế cho thấy để quản lý có hiệu quả, công bằng và bền vững các nguồn tài nguyên rừng, cần có sự tham gia tích cực và hưởng lợi từ rừng cho người dân và cộng đồng sống trong và gần rừng, có đời sống phụ thuộc vào rừng; và để cho tiến trình này diễn ra có cơ sở khoa học và thực tiễn, cần có những tổng kết, đánh giá, nghiên cứu thử nghiệm để xây dựng thành các các phương pháp tiếp cận thích hợp cũng như phản hồi để phát triển các thể chế, tổ chức, cơ chế chính sách thích hợp.
Nhu cầu này được phản ảnh trong ch​ương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP) đến năm 2010, đã xác định sự cần thiết phải thử nghiệm các phư​ơng pháp có hiệu quả trong quy hoạch sử dụng đất và giao đất đất giao rừng có sự tham gia của người dân, đưa ra các cách tiếp cận phù hợp với địa phư​ơng. Ngoài ra chư​ơng trình này đã xác định cần tiến hành nghiên cứu đánh giá có sự tham gia tại các huyện đại diện cho từng vùng sinh thái nhân văn trong cả nước để xác định khả năng phát triển phương thức quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng.
Thực tế ở Việt Nam, quản lý rừng cộng đồng ở các vùng cao và các định chế của nó đã tồn tại khách quan trong tiến trình quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng dân tộc thiểu số, ở một vài nơi cộng đồng vẫn duy trì phương thức này một cách ngầm định trong buôn làng và kiểm soát được hoạt động sử dụng tài nguyên đất, rừng trong cộng đồng; tuy nhiên chúng chưa được đánh giá đầy đủ và thừa nhận một cách chính thức trong hệ thống quản lý tài nguyên hiện nay. Song song với nó, hoạt động lâm nghiệp ở cơ sở chưa có phương pháp tiếp cận thích hợp, vai trò của cộng đồng, người dân trong quản lý kinh doanh rừng chưa coi trọng, cộng đồng dân tộc thiểu số thay vì sử dụng luật tục, truyền thống để bảo vệ và phát triển rừng thì lại đứng ngoài cuộc vì rừng chưa mang lại lợi ích cho cộng đồng; điều này đã làm mất đi một nguồn lực quan trọng trong phát triển rừng bền vững vùng cao. Đứng trước thực trạng đó, về phía nhà nước đã có các chính sách hỗ trợ cho tiến trình khôi phục và phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng như giao đất giao rừng, chế độ hưởng lợi từ rừng, cùng với các chương trình hỗ trợ phát triển nông thôn miền núi, xoá đỏi giảm nghèo. Từ bối cảnh đó và để áp dụng các chính sách cũng như phản hồi để cải tiến nó, cho thấy cần thiết có những nghiên cứu một cách có hệ thống từ phương pháp tiếp cận xã hội, kỹ thuật đến thể chế, chính sách để có thể đề xuất các cơ chế, môi trường và những hướng dẫn cần thiết để xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng bền vững.
Trên cơ sở khung pháp lý, thể chế tổ chức và chính sách lâm nghiệp hiện hành ở Việt Nam, dựa vào thực tế triển khai chính sách và các nghiên cứu về lĩnh vực phát triển lâm nghiệp cộng đồng, cho thấy cần có những nghiên cứu tiếp theo để làm cơ sở khoa học cũng như thực tiễn hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn xây dựng chiến lược quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng. Các vấn đề cần được quan tâm nghiên cứu để có định hướng phát triển một cách có hệ thống là:
· Phương pháp tiếp cận thích hợp trong quy hoạch sử dụng đất rừng và giao đất giao rừng: Chúng ta đã có chính sách về giao đất giao rừng, phân cấp trong quản lý rừng, tuy nhiên trong thực tế triển khai đã phải đối mặt với thử thách là làm thế nào bảo đảm cho sự công bằng, hiệu quả và bền vững của đất rừng được giao, người dân sẽ tham gia quản lý như thế nào? Đó là các câu hỏi đặt ra cần quan tâm nghiên cứu nhằm xây dựng một giải pháp tiếp cận thích hợp cũng như các cơ chế chính sách, thể chế tổ chức cần thiết để thúc đẩy tiến trình này có kết quả tốt. Bên cạnh đó vấn đề hưởng lợi từ rừng cũng là một vấn đề nhạy cảm, cần có những nghiên cứu để phản hồi cho chính sách phân chia lợi ích từ rừng, bảo đảm sự công bằng cũng như huy động được người dân tích cực tham gia hoạt động lâm nghiệp. 
· Phát triển kỹ thuật, công nghệ trên đất rừng và các trạng thái rừng dựa vào cộng đồng: Trên cơ sở giao đất giao rừng, làm thế nào để người dân quản lý và tổ chức kinh doanh có hiệu quả, ổn định, bảo đảm việc bảo vệ và phát triển vốn rừng và cải thiện đời sống từ rừng? đây là câu hỏi đặt ra và cần có giải pháp thích hợp. Trong nhiều năm qua mảng hoạt động khuyến lâm hầu như bỏ ngỏ vì những khó khăn của nó như chu kỳ kinh doanh dài của cây lâm nghiệp, khả năng đầu tư của dân, thị trường lâm sản,.... bên cạnh đó cũng do phương pháp tiếp cận chưa thích hợp, chưa căn cứ vào nhu cầu, năng lực và nguyện vọng của cộng đồng nên các công nghệ, kỹ thuật quản lý kinh doanh rừng chậm phát triển; từ đây đã dẫn đến mất cân đối trong phát triển vùng cao và chưa bền vững. Do đó cần có thử nghiệm áp dụng các phương pháp tiếp cận thích hợp để lồng ghép kiến thức sinh thái địa phương với kỹ thuật để phát triển các mô hình canh tác, quản lý tài nguyên rừng. Những thất bại của chuyển giao kỹ thuật một chiều từ ngoài vào, hoặc những hạn chế của nó trong thời gian qua là do sự thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ kiến thức sinh thái địa phương; điều này đã làm cho tiến trình quản lý tài nguyên trở nên kém bền vững. 

· Lập kế hoạch quản lý kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng: Hệ thống phương pháp điều tra quy hoạch rừng hiện hành không thể áp dụng trực tiếp với cộng đồng bởi vì: i) Không phù hợp với trình độ học vấn để cộng đồng có thể áp dụng, ii) Hệ thống giái pháp kỹ thuật và quy phạm chưa dựa vào điều kiện thực tế, nhu cầu đa dạng ở các cộng đồng, chưa đề cập đến kiến thức bản địa và phương pháp để vận dụng nó. Vì vậy cần thiết có những nghiên cứu để phát triển các phương pháp tiếp cận thích hợp từ điều tra rừng có sự tham gia đến tiến trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch đó dựa vào cộng đồng.

· Bên cạnh những vấn đề cần nghiên cứu nói trên liên quan đến chính sách, thể chế, tổ chức, phương pháp tiếp cận thì việc nâng cao năng lực, thay đổi thái độ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm cũng là một nhân tố quan trọng, quyết định đến việc thực hiện phương thức quản lý rừng lấy cộng đồng làm trung tâm ở trong thực tế.
Trên đây chính là các lý do để hình thành và phát triển đề tài nghiên cứu này ở tỉnh Gia Lai, một tỉnh có nhiều tài nguyên rừng và là nơi cư trú lâu đời của các cộng đồng dân tộc thiểu số có đời sống phụ thuộc vào rừng; do vậy tìm kiếm giải pháp quản lý rừng bền vững dựa vào người dân và cộng đồng cần thiết được đặt ra ở địa phương. Đề tài này nhằm góp phần giải quyết một số nhu cầu nghiên cứu nói trên, với mục đích là nghiên cứu các cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar ở tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra trong tiến trình thực hiện và chuyển giao, đề tài còn đóng góp vào việc nâng cao năng lực của cộng đồng nơi nghiên cứu và góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ hiện trường, kỹ thuật và các bên liên quan về phương pháp tiếp cận trong tổ chức quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu

· Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, thử nghiệm các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất hệ thống giải pháp, phương pháp tiếp cận trong phát triển phương thức quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số.
· Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, đề tài xác định các mục tiêu cụ thể là:

i. Phát triển phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong giao đất giao rừng, phản hồi về chính sách, thể chế, tổ chức, chế độ hưởng lợi từ rừng trong tiến trình giao quyền quản lý rừng cho cộng đồng. 

ii. Phát triển phương pháp xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống kiến thức sinh thái địa phương và tiếp cận có sự tham gia.
iii. Xây dựng các phương pháp đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
iv. Hệ thống hoá và tài liệu hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số.
1.3 Giả định nghiên cứu

Để thực hiện được các mục tiêu đề tài, một số giả định và điều kiện sau đây được đặt ra:

· Có được sự chấp thuận của lãnh đạo tỉnh Gia Lai về tiến hành thử nghiệm giao đất giao rừng cho cộng đồng, cấp bìa đỏ về quyền sử dụng rừng.

· Có được sự phối hợp của các ban ngành liên quan ở cấp tỉnh (Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm khuyến nông lâm, Chi cục kiểm lâm...), cấp huyện (phòng địa chính, NN & PTNT, trạm khuyến nông lâm, hạt kiểm lâm, lâm trường, ban quản lý rừng, UBND các xã vùng nghiên cứu) trong triển khai giao đất giao rừng và phát triển kỹ thuật lâm nghiệp.
· Kinh phí đề tài được cấp đúng tiến độ để triển khai các thử nghiệm đúng thời vụ.

1.4 Đối tượng, khu vực và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng, khu vực và phạm vi nghiên cứu cụ thể như sau:

a) Về cộng đồng dân tộc thiểu số: Nghiên cứu ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số chính ở tỉnh Gia Lai là Jrai và Bahnar. Khái niệm cộng đồng trong quản lý rừng dựa vào cộng đồng được hiểu là cộng đồng dân tộc thiểu số ở cấp thôn làng.
b) Về không gian nghiên cứu: Hai vùng sinh thái nhân văn đại điện cho nơi cư trú, canh tác, quản lý tài nguyên của hai dân tộc thiểu số nói trên, một vùng chọn một làng điển hình, đó là làng Đê Tar - đại diện là dân tộc Bahnar (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và làng Ea Chă Wâu - đại diện dân tộc Jrai (xã Chư A Thai, huyện A Junpa). Đây là đại diện hai vùng sinh thái đông và tây Trường Sơn của tỉnh Gia Lai.

Tiêu chí lựa chọn vùng sinh thái nhân văn nghiên cứu được thống nhất tại cuộc hội thảo với các bên liên quan cấp tỉnh: i) Đại diện cho 02 cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar; ii) Là cộng đồng dân cư thôn sống phụ thuộc vào rừng, trong diện tích thôn làng có rừng; iii) Thuận tiện cho việc đi lại; iv) Có khả năng hợp tác tốt với chính quyền địa phương huyện, xã; v) Có nhu cầu quy hoạch lại đất lâm nghiệp và có chủ trương giao đất giao rừng tại địa phương; vi) Đại diện cho vùng sinh thái nông lâm nghiệp của tỉnh; vii) Nơi có nhu cầu phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng; viii) Chưa có dự án quốc tế nào triển khai trên địa bàn. Kết quả đã đề xuất hai huyện đại diện: Mang Yang: Dân tộc Bahnar, rừng lá rộng thường xanh; A Jun Pa: Dân tộc Jrai, rừng khép. Trên cơ sở đó, tại hai cuộc họp tại hai huyện Mang Yang và A Jun Pa đã thống nhất chọn xã và hai làng nghiên cứu nói trên
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Bản đồ 1.1: Vị trí của hai khu vực nghiên cứu
c) Về lĩnh vực nghiên cứu: Để xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đề tài thực hiện các nghiên cứu có tính hệ thống từ việc xem xét giải pháp giao đất giao rừng, cấp quyền sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng làm cơ sở quản lý rừng dựa vào người dân, cộng đồng; cho đến nghiên cứu kiến thức sinh thái địa phương và phương pháp tiếp cận thích hợp để phát triển công nghệ trên đất rừng được giao và tổ chức lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng. Trong mỗi khía cạnh nghiên cứu có giới hạn phạm vi như sau:

· Đối với giao đất giao rừng: Thực hiện trong khuôn khổ pháp lý hiện hành về giao đất giao rừng, đồng thời phát hịên những vấn đề cần bổ sung cải tiến về mặt chính sách, thể chế đề đề xuất áp dụng thích hợp trong phạm vi tỉnh Gia Lai.
· Đối với phát triển công nghệ có sự tham gia dựa vào kiến thức sinh thái địa phương: áp dụng và phát triển phương pháp luận tiếp cận có sự tham gia để làm cơ sở đề xuất phương pháp phát triển một cách hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp thích ứng trên các loại đất, trạng thái rừng; đối với thử nghiệm hiện trường, tiến hành thử nghiệm một số ý tưởng được cộng đồng ưu tiên ở hai vùng nghiên cứu. Về việc lồng ghép kiến thức sinh thái địa phương để phát triển các thử nghiệm, giải pháp dựa vào kinh nghiệm cộng đồng được giới hạn trong hai chủ đề chính phục vụ phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng: i) Quản lý đầu nguồn; ii) Quản lý sử dụng rừng.

· Đối với lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Xây dựng các công cụ, phương pháp đơn giản, phù hợp với cộng đồng nhưng vẫn bảo đảm về kỹ thuật lâm nghiệp. Do đó phương pháp nghiên cứu để xây dựng các công cụ điều tra lập kế hoạch kinh doanh rừng có thể từ đơn giản đến các mô hình toán phức tạp, nhưng kết quả của nó được chuyển thành các bảng biểu, sơ đồ, công cụ, cách làm  đơn giản áp dụng được đối với cộng đồng và và cán bộ kỹ thuật hiện trường.
d) Về thời gian nghiên cứu và yêu cầu trong đánh giá đề tài: Trong hai năm 2002 – 2004, do đó đề tài nghiên cứu có ý nghĩa chính là thử nghiệm, đánh giá và phát triển các phương pháp tiếp cận thích hợp, giải pháp thích ứng, xây dựng các tài liệu hướng dẫn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và các bên liên quan trong phát triển phương thức quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số chính ở tỉnh Gia Lai; các mô hình quản lý rừng trong thực tế được triển khai sẽ có tính chất thử nghiệm tính hiệu quả của các phương pháp tiếp cận mới. Các đánh giá hiệu quả trên thực địa của đề tài về giao đất giao rừng, tổ chức quản lý rừng và các thử nghiệm về canh tác trên các đối tượng rừng khác nhau sẽ dừng lại ở mức độ đánh giá khả năng thích ứng, sự ổn định và mức độ chấp nhận của cộng đồng vùng nghiên cứu.
1.5 Phương thức chuyển giao và các tác động của nghiên cứu

Các kết quả của đề tài được chuyển giao ngay trong các bước thực hiện và sau khi kết thúc theo các cách thức sau:

Bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật, cộng đồng:
· Trong tiến trình thực hiện đề tài tổ chức đào tạo cho cán bộ kỹ thuật từ cấp tỉnh đễn xã, thôn về phương pháp tiếp cận trong giao đất giao rừng, phát triển công nghệ có sự tham gia, điều tra rừng và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào suốt tiến trình trên hiện trường và tổ chức các hội thảo thông báo, chia sẻ từ cấp xã đến tỉnh để từng bước chuyển giao phương pháp và nâng cao năng lực cho đối tượng này.

· Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng thông qua sự tham gia trực tiếp của họ trong các bước của phát triển phương thức quản lý rừng dựa cộng đồng

Đối với lĩnh vực khoa học có liên quan: 
· Thử nghiệm và phát triển phương pháp tiếp cận có sự tham gia, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển kỹ thuật lâm nghiệp thích ứng một cách có hệ thống từ việc xem xét giao quyền quản lý tài nguyên rừng cho cộng đồng đến tổ chức quản lý kinh doanh rừng lâu dài.

· Xây dựng các tài liệu hướng dẫn một cách hệ thống phục vụ tổ chức phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Đối với kinh tế xã hội:
· Đề tài góp phần đề xuất chính sách, thể chế tổ chức trong phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng trên cơ sở các nghiên cứu thực nghiệm và bài học thu được từ tiến trình nghiên cứu. 

· Xây dựng 02 phương án giao đất giao rừng và phân định trên thực địa (ranh giới, bảng mốc, bản đồ và bảng quy ước quản lý rừng cỡ lớn bằng sắt) ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar, đây là mô hình để mở rộng việc thực thi giao đất giao rừng và tổ chức quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở các địa phương khác trong tỉnh Gia Lai.
· Lập kế hoạch và tổ chức phát triển kỹ thuật và quản lý rừng ở hai địa phương nghiên cứu (Hai báo cáo khởi xướng và thực hiện phát triển kỹ thuật, hai kế hoạch quản lý rừng 5 năm ở hai điểm nghiên cứu). Các tác động của nó là: i) Các thử nghiệm kỹ thuật lâm nghiệp góp phần cải thiện tiềm năng thu nhập từ rừng cho các cộng đồng ở khu vực nghiên cứu, ii) Làm cơ sở để các bên liên quan tiến hành hỗ trợ cộng đồng nơi nghiên cứu tiếp tục phát triển phương thức này, đồng thời là nơi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cộng đồng, các bên liên quan để lan rộng phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

· Tính bền vững về mặt kinh tế xã hội của đề tài sau khi kết thúc: Thông qua tiến trình thực hiện đề tài: i) đào tạo cán bộ kỹ thuật, nâng cao năng lực cộng đồng, ii) xây dựng các tài liệu hướng dẫn có tính hệ thống, iii) đề xuất về chính sách, tổ chức, iv) tạo ra hiện trường và các tài liệu liên quan; đây là các cơ sở cả về con người, phương pháp, giải pháp và mô hình hiện trường để các cấp ban ngành ở địa phương tiếp tục tổ chức duy trì và phát triển.
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Chương 2: Tổng quan vấn đề nghiên cứu
2.1 Ngoài nước

Hầu hết các quốc gia ASEAN đang có các chính sách để phân cấp, phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng. Họ đã thử nghiệm khá thành công cách tiếp cận có sự tham gia của người dân, chú ý đến tiến trình phát huy kiến thức bản địa, nâng cao năng lực của các cộng đồng thiểu số để xây dựng các mô hình quản lý rừng cộng đồng.

Một số nước như Nepal, Bangladesh, Philippines, Thái Lan đã phát triển khá thành công các cách tiếp cận có sự tham gia và hình thành các định chế, phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, nhóm sử dụng rừng (Forest User Group – FUG). RECOFTC - Trung tâm đào tạo lâm nghiệp cộng đồng trong khu vực châu á Thái bình dương đã hơn 20 năm phát triển các phương pháp luận tiếp cận có sự tham gia để quản lý rừng cộng đồng.

Tháng 9/2001 tại Chiang Mai – Thái Lan đã tổ chức một hội thảo quốc tế về Lâm nghiệp cộng đồng, trong đó đã phản ánh nhu cầu phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Những vấn đề cần quan tâm để phát triển lâm nghiệp cộng đồng trong khu vực như:

· Phân cấp và chuyển giao quyền sở hữu và sử dụng tài nguyên rừng cho cộng đồng.
· Xây dựng các mô hình hợp tác giữa các cộng đồng và các bên liên quan để phát triển lâm nghiệp cộng đồng.
· Phát triển một hệ thống chính sách đồng bộ hỗ trợ cho phát triển lâm nghiệp cộng đồng.
· Phát triển các cách tiếp cận cả về kỹ thuật và xã hội để xây dựng các kế hoạch quản lý rừng bền vững dựa vào cộng đồng.

   Thực tế trên thế giới cho thấy đã có rất nhiều nghiên cứu về các khía cạnh cải tiến chính sách, thể chế, tiếp cận, phát triển công nghệ trên cơ sở kiến thức bản địa, ...để phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm tốt có thể kế thừa và vận dụng một cách thích hợp vào điều kiện Việt Nam. Sau đây là điểm qua các khía cạnh liên quan từ quan điểm, khái niệm, thể chế chính sách đến giải pháp lập kế hoạch quản lý rừng ở cấp cộng đồng đã được phản ảnh, nghiên cứu, tổng kết ở nhiều nước trên thế giới.
Quan điểm, khái niệm về lâm nghiệp cộng đồng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Về phạm vi thuật ngữ cộng đồng, theo FAO ((1996) [6]
)  một cộng đồng được định nghĩa như là “những người sống tại một chổ, trong một tổng thể” hoặc là “một nhóm người sinh sống tại cùng một nơi theo những luật lệ chung”. ý tứ về tính chất tổng thể hoặc cùng nhau gắn bó là gốc ngữ nghĩa trong thuật ngữ cộng đồng, nó giúp trả lời câu hỏi ai là người nằm trong một hệ quản lý tập thể đặc biệt. Trong khi từ “cộng đồng” ẩn dụ một nhóm người “tổng thể” sống tại một vị trí hoặc cùng với nhau theo cách nào đó, thì từ “thôn xã” có nghĩa là giữa những nhóm người khác nhau. Sự phân biệt giữa cộng đồng và thôn xã khá quan trọng trong khi nghiên cứu những ai có quyền hưởng lợi một vài tài nguyên công cộng và lợi ích được phân bổ như thế nào. 

Tiếp theo đó là thuật ngữ “Lâm nghiệp cộng đồng (Community Forestry)” đây là một thuật ngữ sẽ không bao giờ kết thúc việc tìm kiếm định nghĩa, theo  FAO (1978) [39] “Lâm nghiệp cộng đồng là bao gồm bất kỳ tình huống nào mà người dân địa phương tham gia vào hoạt động lâm nghiệp”, tuy vậy nó thường được sử dụng với nghĩa hẹp hơn như là các hoạt động lâm nghiệp được tiến hành bởi cộng đồng hoặc nhóm người dân địa phương (J.E. Michael Arnold (1999), [39]). ở Nepal dùng thuật ngữ “Nhóm sử dụng rừng” (Forest User Group) để chỉ hoạt động lâm nghiệp cộng đồng được tổ chức bởi các nhóm đồng sử dụng tài nguyên rừng trong một làng [34].
Như vậy khái niệm lâm nghiệp cộng đồng đã được đề cập nhiều ở các quốc gia trên thế giới, nó được hình thành với mục đích tạo dựng một phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, phân cấp trong quản lý rừng, rừng được quản lý bền vững hơn từ những người đang sống phụ thuộc vào rừng, và những giải pháp quản lý bảo vệ rừng đóng góp vào việc sinh kế và cải thiện đời sống người dân từ hoạt động lâm nghiệp. Từ quan điểm đó đã hình thành phương thức, các chương trình hoạt động quản lý rừng dựa vào cộng đồng (Community-based Forest Management – CBFM), nó được hiểu là một phương thức nhằm duy trì và phát triển rừng cũng như giải quyết vấn đề đói nghèo ở vùug cao, một nguyên nhân gốc rễ làm suy giảm tài nguyên rừng ở các quốc gia. Quản lý rừng dựa vào cộng đồng – CBFM dựa trên quan điểm: “Con người trước và lâm nghiệp bền vững sẽ theo sau đó”, nó trao cho các cộng đồng quyền và trách nhiệm trực tiếp quản lý và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên rừng (DENR, [28]). Từ quan điểm  này cho thấy CBFM nhắm đến việc phân cấp quản lý rừng một cách mạnh mẽ, trong đó nhấn mạnh đến giao quyền quản lý các khu rừng và tạo cơ hội cho người dân, cộng đồng có được hưởng lợi từ rừng. Khi mà các vấn đề đói nghèo và mất công bằng trong tiếp cận nguồn tài nguyên được giải quyết thì các cộng đồng địa phương sẽ nhận ra trách nhiệm của chính họ trong việc bảo vệ và quản lý rừng, điều này đã được nhiều chính phủ, tổ chức phi chính phủ nhận thức rõ ràng và từ đó đã thúc đẩy cho tiến trình này phát triển ở nhiều cộng đồng vùng cao sống phụ thuộc vào rừng.
Khía cạnh tham gia của cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong hình thành phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Trong hoạt động phát triển nông thôn cộng đồng, người dân địa phương có thể được thu hút tham gia vào tiến trình quản lý tài nguyên, tuy nhiên cần phân biệt kiểu tham gia của họ và trong phương thức quản lý rừng cộng đồng yêu cầu ở mức độ tham gia nào?, theo FAO (1999) [33] có 6 kiểu tham gia theo sơ đồ 2.1. Trong đó theo FAO chỉ có hai kiểu tham gia ở mức độ cao là cộng đồng có quyền ra quyết định hoặc chia sẻ trong việc ra quyết định là tiếp cận thích hợp nhất cho việc hỗ trợ để tạo ra sự hợp tác trong quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
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Sơ đồ 2.1: Các kiểu tham gia của cộng đồng địa phương trong quản lý tài nguyên thiên nhiên

(Nguồn FAO, 1999)
Thực tế nhiều quốc gia cũng đã trả gía cho bài học này, khi mà các cộng đồng đứng ngoài cuộc thì rừng suy giảm nghiêm trọng. Các dự án, chương trình ở một số quốc gia thực hiện quản lý rừng dựa cộng đồng đã tổng kết các lợi ích của nó là:
· cung cấp nguồn nước ổn định

· giảm các hoạt động chặt phá rừng trái pháp luật

· giảm đói nghèo, vì vậy giảm chi phí cho các dịch vụ xã hội

· tạo ra việc làm và các cơ hội sinh kế cho người dân

· tạo ra thu nhập cho cộng đồng và chính quyền cơ sở từ việc phân chia các lợi ích từ rừng.

· ổn định giá cả thị trường cho các sản phẩm từ rừng

· tạo ra các sản phẩm từ rừng thông qua quản lý rừng bền vững

Lợi ích rất rõ ràng từ các chương trình CBFM ở các nước đã chứng minh sự cần thiết của phương thức quản lý rừng này. Trước đây khi cộng đồng người dân sống gần rừng đứng ngoài cuộc của hoạt động lâm nghiệp thì rừng bị mất nhanh chóng đồng thời đồi sống của họ cũng mãi đói nghèo, thu hút cộng đồng vào tiến trình này đã góp phần quan trọng trong bảo vệ, phát triển rừng và đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội, văn hoá truyền thống ở các địa phương.
Đổi mới thể chế chính sách của ngành lâm nghiệp phục vụ tiến trình quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Mặc dù chính sách cho lâm nghiệp cộng đồng đã có ở nhiều quốc gia, tuy vậy việc thực hiện các chính sách đó cũng thường gặp các trở ngại (RECOFTC, FAO, ICRAF, IUCN, 2001, [45]):
· thiếu sự cam kết và mất công bằng trong phân bổ ngân sách
· tiếp cận từ trên xuống và thiếu linh hoạt

· quyền sử dụng đất và tài nguyên không ổn định

· hệ thống quản lý, kỹ thuật lâm nghịêp chưa tương thích với kiến thức và năng lực của cộng đồng trong quản lý rừng
· nhân viên kỹ thuật lâm nghiệp thiếu các kỹ năng thúc đẩy quản lý rừng dựa vào cộng cồng có sự tham gia và tiến trình ra các quyết định ở địa phương.

· thiếu các khung pháp lý để hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng

· nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận cư dân và nhân viên lâm nghiệp về các chính sách lâm nghiệp cộng đồng hiện hành và tổ chức thực hiện nó

· thiếu công bằng trong phân bổ lợi ích từ rừng
Vì vậy nhiều quốc gia đã cho rằng cơ hội quan trọng nhất để giải quyết các trở ngại trên là tạo nên một thể chế chính sách có hiệu quả thúc đẩy sự tư vấn, điều phối giữa người dân địa phương với các cơ quan chính phủ và các bên liên quan. Đồng thời cần thiết nâng cao nhận thức và năng lực của các bên liên quan tham gia vào tiến trình phát triển và thực thi chính sách. Một khung pháp lý thích hợp cần phái được xây dựng ở cấp quốc gia để hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng, nhưng việc thực hiện cần linh hoạt để phù hợp với điều kiện của các địa phương khác nhau.

Do vậy trong nhiều quốc gia ở khu vực vẫn phải tiếp tục cải cách để hỗ trợ cho tiến trình phát triển lâm nghiệp cộng đồng [45]; các cải tổ về thể chế, chính sách đã có kết quả bao gồm:
· đưa vào giảng dạy lâm nghiệp cộng đồng trong chương trình đào tạo lâm nghiệp

· thúc đẩy các cải cách luật pháp

· giao đất và rừng cho hộ gia đình và cộng đồng

· hỗ trợ cho hộ gia đình, cộng đồng quản lý rừng

· tạo ra sự tham gia và dân chủ hơn trong việc ra các quyết định quản lý rừng

Như vậy cho thấy để thực hiện CBFM, điều đầu tiên cần có là sự đổi mới về chính sách, thể chế và quan điểm tiếp cận, phát huy dân chủ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên. Trong đó cho thấy sự cần thiết của giao đất giao rừng cho cộng đồng quản lý, tức là giao quyền và trách nhiệm rõ ràng, làm cơ sở để thu hút sự quan tâm tham gia của người dân trong tiến tình quản lý rừng; sau giao đất giao rừng cần thiết có những hỗ trợ để cộng đồng, hộ gia đình kinh doanh rừng. Quản lý rừng dựa vào cộng đồng cũng đòi hỏi có sự thay đổi trong tiến trình ra quyết định trong quản lý kinh doanh rừng, trong đó giải pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân được chú trọng và tạo ra cơ sở cho phát huy dân chủ. Ngoài ra việc đào tạo nguồn nhân lực đã được nhiều quốc gia quan tâm đưa vào chương trình giảng dạy, chuẩn bị cho một đội ngũ cán bộ có thái độ và quan điểm đúng trong tiếp cận quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng. 

Nhân tố cốt lõi của cải cách thể chế, chính sách để hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng là nâng cao tính dân chủ, sự tham gia trong lập kế hoạch, quản lý ngân sách, ra các quyết định, giám sát, thu nhập và chi tiêu cũng như phát triển nguồn nhân lực.
Nghiên cứu kiến thức bản địa và lồng ghép với kiến thức khoa học để phát triển kỹ thuật lâm nghiệp phù hợp với điều kiện cộng đồng
Thuật ngữ kiến thức bản địa được Robert Chambers dùng đầu tiên trong một ấn phẩm xuất bản 1979, tiếp theo đó Brokensa(1999) và D.M. Warren (1999) [30] sử dụng vào những năm 1980 và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Kiến thức bản địa thực sự chỉ mới được các nhà khoa học và quản lý quan tâm đến trong vòng vài thập kỷ gần đây, khi mà tại nhiều quốc gia đang và kém phát triển phải cố gắng nỗ lực tìm kiếm các giải pháp khả thi để quản lý sử dụng tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và phát triển nông thôn bền vững.

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về kiến thức bản địa. Các chuyên gia như R. Chambers; D.M. Warren và Katherine Warner là những người có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu kiến thức bản địa ở nhiều quốc gia đang phát triển tại châu á và châu Phi. Theo Hoàng Xuân Tý (1998) [21] hiện nay có trên 3.000 chuyên gia tại 124 nước đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu kiến thức bản địa. Một mạng lưới quốc tế nghiên cứu và sử dụng kiến thức bản địa đã được thành lập năm 1987 thông qua Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa phục vụ nông nghiệp (CIKARD) ở đại học Iowa state, Hoa kỳ. Những năm gần đây, nhiều quốc gia ở châu á như ấn Độ, Indonesia, Philipine... đã tham gia tích cực trong các mạng lưới trao đổi thông tin về kiến thức bản địa phục vụ cho các chương trình khuyến nông lâm và phát triển nông thôn. 

Kinh nghiệm phát triển tại nhiều quốc gia châu á và châu Phi trong những thập kỹ qua đã cho thấy rằng “Công nghệ mới và cách mạng xanh” tại nhiều khu vực đã dẫn tới suy thoái môi trường và kinh tế. Cách tiếp cận khoa học và công nghệ phương Tây không đủ để đáp ứng trong những điều kiện phức tạp và đa dạng của nông dân cũng như những thách thức về xã hội, kinh tế, chính trị và môi trường mà ngày nay chúng ta đang phải đương đầu” (G. Louise, 1996). Thực tế từ những thất bại của nhiều dự án đã cho thấy các giải pháp kỹ thuật được áp đặt từ bên ngoài thường không có tính khả thi, khó chấp nhận về mặt văn hóa và do đó dễ bị người dân địa phương từ chối. Ngược lại rất nhiều kỹ thuật truyền thống đã đưa lại hiệu quả cao, được thử thách qua hàng thế kỷ, có sẵn tại địa phương, rẻ tiền và phù hợp về văn hóa, xã hội. Ngày nay đã có nhiều công nghệ mới ra đời trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm truyền thống.

Chính vì vậy trong gần 10 năm qua phương pháp luận tiếp cận có sự tham gia trong phát triển công nghệ thích ứng đã hình thành và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, được gọi là Phát triển công nghệ có sự tham gia - PTD (Participatory Technology Development) [42]. Trong phương pháp này đã tạo ra sự liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học và khuyến nông lâm trong phát triển công nghệ, trong đó nông dân làm trung tâm, các thử nghiệm đều phải xuất phát từ nhu cầu của nông dân (không áp đặt, chuyển giao từng ngoài vào), người khuyến nông có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiến trình thử nghiệm và lan rộng, nhà khoa học hỗ trợ tư vấn cho tiến trình phát hiện và thử nghiệm cái mới. Phương pháp này đã có những đổi mới đáng kể là: i) Thử nghiệm công nghệ, kỹ thuật mới xuất phát từ nhu cầu, năng lực của nông dân, không áp đặt; ii) Tạo ra liên kết giữa các bên liên quan phục vụ phát triển nông thôn; iii) Kết hợp kiến thức bản địa với kiến thức khoa học để tìm kiếm giải pháp, công nghệ, kỹ thuật mới, thích ứng và bền vững; iv) Hỗ trợ cho tiến trình phát triển khuyến nông ở địa phương theo kiểu từ nông dân đến nông dân, hiệu quả, bền vững và tiết kiệm.
Laurens van Veldhuizen và cộng sự (2003), [38] đã có một tổng hợp khá đầy đủ về phương pháp luận PTD từ 12 nghiên cứu tình huống ở nhiều quốc gia như Nam Phi, Cameroon, Sudan, Việt Nam, Brazil, Costa Rica, ấn độ, Philippines,... trong đó đã tập trung và nhấn mạnh đến xu hướng của PTD là định hướng cho việc thiết lập cơ chế kết hợp giữa các tổ chức khác nhau trong phát triển nông thôn và điều này cũng tạo nên nhiều cơ hội lẫn thử thách. Cơ hội được nhận ra là PTD làm cho dễ dàng và có hiệu quả hơn việc quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở huy động nguồn lực cộng đồng. Các thử thách trong áp dụng PTD là: i) Thay đổi thái độ của các bên liên quan trong phát triển dựa vào cộng đồng, điều này được nhận ra như là một nhân tố quan trọng, ii) Chuyển giao bớt quyền quyết định, quyền quyết định cần chuyển nhiều hơn từ cán bộ hiện trường đến nông dân, từ các nhà quản lý đến cán bộ hiện trường, iii) Làm việc đa ngành, iv) Hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức.
Phát triển công nghệ ngoài sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia để phát hiện và phân tích các vấn đề của nông dân, nó còn cần dựa vào kiến thức bản địa, sinh thái địa phương để lựa chọn công nghệ thích ứng. Việc sưu tập kiến thức bản địa của các cộng đồng vùng cao đã được nhiều nhà nghiên cứu xã hội, kỹ thuật phối hợp tiến hành, nó là tiền đề để nhà nghiên cứu tiếp cận cộng đồng trong tổ chức các nghiên cứu hành động có sự tham gia. Để hỗ trợ cho tiến trình hệ thống hoá, lưu trữ cập nhật cơ sở dữ liệu kiến thức bản địa, với sự hỗ trợ của ICRAF, Dixon H.J.và cộng sự (1999) [29] đã phát  triển phần mÒn WinAKT chạy trong Windows. Lần đầu tiên công nghệ thông tin được ứng dụng trong lĩnh vực hệ thống hoá kiến thức bản địa, trong phần mÒn này thông tin, kiến thức được phát hiện từ cộng đồng sẽ được hệ thống dưới dạng sơ đồ quan hệ và các cơ sỡ dữ liệu kiến thức được phân loại theo từng chủ đề, từ khoá, đồng thời đây là cơ sở dữ liệu mở, có thể cập nhật, chỉnh sửa, phát triển. Với việc áp dụng công nghệ thông tin đã hỗ trợ tốt cho tiến trình sưu tập, hệ thống kiến thức bản địa của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số khác nhau trong từng vùng sinh thái nhân văn, làm tiền đề tốt cho phát triển công nghệ có sự tham gia, công nghệ này đã nhiều nhà khoa học Thái Lan, Indonesia áp dụng.
Phát triển phương pháp điều tra rừng và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Có sự không thích ứng của các giải pháp kỹ thuật lâm sinh hiện hành và phương pháp điều tra, lập kế hoạch điều chế rừng đối với điều kiện các cộng đồng, điều này đã bắt buộc có những nghiên cứu để phát triển các phương pháp công cụ thích hợp hỗ trợ cho tiến trình lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng. 
Một loạt các nghiên cứu ở nhiều quốc gia về chủ đề này đã cho thấy sự cần thiết phát triển phương pháp điều tra và lập kế hoạch quản lý rừng đơn giản, có sự tham gia và dựa vào cộng đồng. Tại Trung Quốc, nông dân đã được khuyến khích điều khiển và quản lý các nguồn tài nguyên rừng của họ; các kỹ thuật RRA, PRA đã được tiến hành rộng rải để kết hợp kiến thức bản địa vào trong việc lập lại các kế hoạch quản lý rừng địa phương (Guanxia Cao (2001) [46]); tác giả cho rằng các nhà chuyên môn lâm nghiệp cần có sự hiểu biết tốt hơn tại sao và làm thế nào nông dân quản lý cây rừng và sử dụng những kiến thức đó như là cơ sở để lập kế hoạch quản lý rừng; đó chính là nhận thức cần thiết để phát triển phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia. Tại Nepal, với sự hỗ trợ của dự án lâm nghiệp cộng đồng do chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ, phương pháp điều tra rừng đơn giản có sự tham gia đã được phát triển và được xem là nhân tố cốt lõi cho quản lý rừng bền vững. Điều này giúp cho người sử dụng rừng có được các ý tưởng về tiềm năng sản xuất của các khu rừng của họ (tập trung vào tất cả các loại sản phẩm rừng) để từ đó lập kế hoạch quản lý rừng; nó cũng đưa đến cho phụ nữ và những nhóm người “thiệt thòi” các cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm và trình bày các nhu cầu và mong đợi của họ (Robin Aus der Beek (2001), [46]). Các phương pháp điều tra đơn giản đã được phát triển để hỗ trợ nông dân đánh giá và quyết định sử dụng tài nguyên rừng theo hướng nào bao gồm: Dự đoán sản lượng gỗ bằng công cụ Relascope, xác định số mẫu điều tra, dự đoán sản lượng củi, lập danh sách lâm sản ngoài gỗ sẵn có,.... Cách phát triển phương pháp ở Nepal theo hướng chọn lựa các công cụ đơn giản, trực quan để nông dân có thể đo đếm, thu thập dữ liệu về tài nguyên rừng. Trong khi đó ở Philippines với quan điểm người dân địa phương có quyền khai thác gỗ là một trong những khía cạnh quan trọng của của quản lý rừng dựa vào cộng đồng (Ernesto S. Guiang, Bruce R. Harker (2001), [46]), và từ đó đã phát triển phương pháp lập kế hoạch kinh doanh rừng gỗ đơn giản, cộng đồng có thể sử dụng được nhưng cũng bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật lâm nghiệp. 
Các tài liệu hướng dẫn về điều tra và phân tích dữ liệu tài nguyên rừng đơn giản có sự tham gia (bao gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ) ở các nước Nepal, Thái Lan, Philippines được thiết lập bao gồm các nội dung hướng dẫn chính [26, 44]:
· Phương pháp thu thập dữ liệu: Bao gồm  xác định kích thước và số ô mẫu điều tra, phương pháp đo đếm

· Phân tích dữ liệu: Chất lượng tái sinh, dự đoán trữ sản lượng gỗ, củi, cỏ thu hoạch, LSNG.
· Lập kế hoạch quản lý rừng: Bao gồm phân loại rừng chức năng theo kiến thức bản địa, kế hoạch quản lý tái sinh khai thác gỗ, củi, cỏ, LSNG; bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất, nguồn nước và phương pháp giám sát có sự tham gia.
Đây là các tài liệu hướng dẫn được thiết kế hệ thống, bao gồm hầu hết các lĩnh vực cần quan tâm trong quản lý kinh doanh tổng hợp và bền vững tài nguyên rừng. Các phương pháp điều tra rừng có sự tham gia được xây dựng dựa trên nguyên lý phương pháp điều tra và quy hoạch rừng phổ biến trên thế giới do đó bảo đảm tính kỹ thuật lâm nghiệp; đồng thời các công cụ điều tra lập kế hoạch và công thức tính toán đơn giản để cộng đồng có thể tiếp cận, đặc biệt là tiếp cận với kiến thức sinh thái địa phương trong phân loại để quản lý kinh doanh rừng theo chức năng trong cộng đồng. Tuy nhiên một vài công cụ, phương pháp điều tra, lập kế hoạch còn là khá phức tạp và hàn lâm như: i) dự báo trữ lượng rừng dựa vào 2 nhân tố tổng tiết diện ngang (xác định bằng công cụ Relaskop) và chiều cao lâm phần là khá phức tạp, ii) phân chia các coupe tác nghiệp phức tạp. Trong khi đó việc xác định sản lượng khai thác bảo đảm ổn định rừng chưa được thiết kế rõ ràng, do đó việc tính toán khối lượng gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ thu hoạch hàng năm theo kế hoạch chỉ là ước đoán, chưa thực sự có cơ sở để bảo đảm sự cân bằng và ổn định sản lượng rừng.

Ngoài ra ở cấp độ quốc gia, để tổ chức điều tra các khu rừng ở cấp làng xã trong phạm vi toàn quốc, trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp thế giới (CIFOR, (2000), [41]) đã đưa ra tài liệu hướng dẫn bao gồm các phưong pháp như xác định vấn đề, chủ đề điều tra, lập kế hoạch, thiết kế các cách điều tra rừng, sử dụng ảnh viễn thám, phân tích dữ liệu và đánh giá kết quả điều tra. Trong đó đã phối hợp phương pháp hàn lâm với PRA và sử dụng công nghệ thông tin, đã đưa ra phương pháp mô hình hoá để dự đoán thể tích cây rừng theo 01 đến 02 nhân tố đường kính (D) và chiều cao (H) và loài cây: V = f(D, H, Species), từ đây lập biểu đơn giản để hỗ trợ cho việc dự báo thể tích trữ lượng tài nguyên rừng. Nhìn chung hướng dẫn này chỉ phù hợp cho cán bộ kỹ thuật lâm nghiệp tổ chức đánh giá tài nguyên rừng cho từng làng, xã; cộng đồng địa phương chỉ tham gia như người cung cấp thông tin và được thụ hưởng kết quả phân tích tài nguyên.
2.2 Trong nước

Thực tế cho thấy chính phủ Việt Nam đang có chủ trương phát triển phương pháp quản lý rừng cộng đồng thông qua các chính sách giao đất giao rừng, xây dựng các hương ước, quy ước bảo vệ rừng thôn buôn. Từ năm 1999 với sự tài trợ của các dự án phi chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập nhóm lâm nghiệp cộng đồng quốc gia để đánh giá và đề xuất các mô hình quản lý rừng cộng đồng ở Việt nam. Đồng thời trong vòng 10 năm trở lại đây, các cách tiếp cận có sự tham gia đã được áp dụng trong phát triển nông thôn, đây là cách làm tiến bộ để xây dựng phương pháp  quản lý rừng có hiệu quả dựa vào người dân.

Quản lý rừng cộng đồng đã được thực hiện từ trước đây trong các hệ thống quản lý rừng truyền thống của các cộng đồng dân tộc miền núi nước ta. Ngày nay phương thức này vẫn đang được tiến hành ở nhiều địa phương. Yếu tố quyết định sự thành công của hệ thống quản lý rừng này là sự nhất trí của toàn thể người dân khi thực thi các điều khoản trong hương ước bảo vệ rừng của cộng đồng, sự tổ chức chặt chẻ của cộng đồng và sự phân chia quyền lợi các sản phẩm từ rừng trên cơ sở bình đẳng giữa các thành viên trong cộng đồng. Phương thức quản lý rừng có sự tham gia của cộng đồng người dân sống gần rừng đã chứng tỏ tính hiệu quả về mặt kinh tế xã hội và bền vững về mặt sinh thái môi trường, phù hợp với chính sách giao đất giao rừng của nước ta hiện nay. (Nguyễn Ngọc Bình, (2000), [1])
Để khôi phục và phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, ở Việt Nam đã bắt đầu có các nghiên cứu cũng như thực hiện các dự án hỗ trợ cho phát triển lâm nghiệp xã hội, lâm nghiệp cộng đồng trong các vùng khác nhau. Các khía cạnh liên quan được hệ thống như sau:
· Khái niệm và quan điểm về lâm nghiệp cộng đồng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Các nghiên cứu về truyền thống và thực trạng của quản lý rừng cộng đồng

· Nghiên cứu về chính sách giao đất giao rừng có sự tham gia; về thể chế, tổ chức, trách nhiệm và chế độ hưởng lợi để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
· Nghiên cứu về kiến thức bản địa và phương pháp tiếp cận trong phát triển công nghệ có sự tham gia.
· Quy trình quy phạm lâm sinh áp dụng trong điều kiện cộng đồng dân tộc thiểu số.
Khái niệm và quan điểm về lâm nghiệp cộng đồng, quản lý rừng dựa vào cộng đồng và thực trạng
Về quan điểm và nhận thức khái niệm cộng đồng, lâm nghiệp cộng đồng, rừng cộng đồng, quản lý rừng cộng đồng và quản lý rừng dựa vào cộng đồng hiện vẫn còn đang tranh cải. Nhưng nhìn chung nhiều nhà khoa học, quản lý, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đều thừa nhận quản lý rừng với sự tham gia của các cộng đồng địa phương sống gần rừng là một tiềm năng để giới thiệu những hệ thống quản lý rừng khả thi về kinh tế – xã hội và bền vững về sinh thái, đồng thời tiết kiệm chi phí cho nhà nước [1]. Thực tế cho thấy ở các hội thảo quốc gia, vùng, vẫn còn có sự hiểu lẫn lộn giữa quản lý rừng cộng đồng và lâm nghiệp của các tổ chức kinh tế tập thể. Điều này dẫn đến sai lầm ở một số địa phương là không cần áp dụng quản lý rừng cộng đồng nữa, vì cho rằng nó đã có sẵn ở Việt Nam do chưa nhận rõ quản lý rừng cộng đồng là một hình thức quản lý cần phải tồn tại cùng với lâm nghiệp nhà nước, lâm nghiệp tập thể, lâm nghiệp tư nhân.
Nguyễn Hồng Quân (2000) [1] cũng có quan điểm về vấn đề này, đã phân loại cộng đồng ra hai loại: cộng đồng dân tộc và cộng đồng làng bản. Các tổ chức cộng đồng theo truyền thống của dân tộc Việt Nam rất phong phú và đa dạng: i) Cộng đồng dân tộc: Hiện nước ta có 54 dân tộc, mỗi dân tộc đều có những đặc điểm riêng về văn hoá, tổ chức xã hội, tiếng nói, tập quán truyền thống và hệ thống sản xuất, ii) Cộng đồng làng, bản: Hiện cả nước có khoảng 50.000 làng, bản tập hợp lại trong khoảng gần 9.000 xã. Từ xa xưa, mỗi làng bản được coi là một tổ chức cộng đồng chặt chẻ với những đặc điểm rất riêng, như làng xóm ở miền xuôi là hình thức cộng đồng lâu đời được hình thành trên cơ sở của phương thức canh tác lúa nước, trong khi đó thôn bản làng ở miền núi là hình thức cộng đồng được hình thành trên cơ sở quan hệ sắc tộc và nền kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc, ít đầu tư và sử dụng các sản phẩm tự nhiên, có ảnh hưởng sâu sắc đến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Ngoài hai loại hình chủ yếu này, còn có các loại hình cộng đồng khác như: cộng đồng tôn giáo, cộng đồng họ tộc, cộng đồng giới tính, và một số tổ chức đoàn thể cùng có mối quan tâm hay cùng tầng lớp xã hội như: Hội nông dân, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, .... Như vậy với việc thống kê và nêu đặc điểm của tác giả cho thấy khái niệm cộng đồng sử dụng trong phương thức quản lý rừng cộng đồng ở nước ta là cộng đồng làng, bản. 
Cũng nhằm xác định quy mô, đối tượng của lâm nghiệp cộng đồng ở các tỉnh phía bắc, Vũ Long ((2003), [4]) đã đề xuất xuất phát từ thôn bản vì rừng thôn bản đã được đề cập trong nghị định số 17/HĐBT về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng (1991). Nhưng các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành giao đất lâm nghiệp (Nghị định 02/CP, nghị định 163) đã không đề cập đến vấn đề này. Tuy vậy trong thực tiễn, ở rất nhiều tỉnh phía bắc, rừng làng, rừng bản vẫn tồn tại và có xu hướng phát triển. Theo tác giả có các loại rừng thôn bản phổ biến là rừng thiêng, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng phòng hộ xóm làng, rừng lâm sản gia dụng.
Nhận định của hai tác giả trên là phù hợp với thực tiễn quản lý rừng ở vùng cao và gần đây được khẳng định trong điều 9 của luật đất đai năm 2003 [15], trong luật đất đai cộng đồng dân cư thôn, làng, buôn, ... được xem là một trong những người sử dụng đất và được giao quyền sử dụng đất.

Ngoài ra với sự nỗ lực của các dự án phát triển nông thôn ở Đak Lak (RDDL và ETSP), ADB ở Gia Lai; khái niệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã được đề xuất bao gồm các khía cạnh: i) quyền sử dụng đất lâu dài sau khi giao đất giao rừng, ii) đánh giá tài nguyên có sự tham gia để lập kế hoạch quản lý rừng và iii) nâng cao năng lực kỹ thuật lâm sinh ở cấp cơ sở là nền tảng cho việc đảm bảo quản lý rừng dựa vào cộng đồng bền vững (GFA, (2003) [7]).
Một loạt các nghiên cứu điểm về thực trạng quản lý rừng cộng đồng cũng đã được tiến hành trên các vùng sinh thái nhân văn ở các tỉnh miền núi phái bắc và Tây Nguyên (An Văn Bảy, Bảo Huy, Nguyễn Huy Dũng, Vũ Long, Bùi Đình Toái, Trần Văn Con (2000) [1]), qua phân tích, đánh giá kết quả của các nghiên cứu này đã rút ra một kết luận quan trọng là: trong số các hệ thống quản lý rừng khác thì hình thức quản lý rừng cộng đồng là một phương án thích hợp cho quản lý rừng bền vững ở Việt Nam. 
Trong các nghiên cứu về hiện trạng quản lý rừng cộng đồng ở Việt Nam, công cụ định vị dùng để đánh giá mức độ tham gia của cộng đồng trong các hệ thống quản lý rừng hiện tại. Công cụ định vị này được nhóm công tác quản lý rừng cộng đồng quốc gia xây dựng, bao gồm 5 mảng biểu thị 5 yếu tố của quản lý rừng cộng đồng là: i) quyền sử dụng đất, ii) lợi ích từ quản lý rừng, iii) thực trạng tài nguyên rừng, iv) tác động của chính phủ đối với quản lý rừng có sự tham gia của người dân, và v) tổ chức cộng đồng trong quản lý rừng có sự tham gia. Sự tham gia của cộng đồng ở mỗi yếu tố được đánh giá ở 03 mức độ: định hướng cộng đồng mạnh, trung bình và yếu. Ví dụ Bảo Huy, Trần Hữu Nghị (2000) [1] đã nghiên cứu thực trạng quản lý rừng cộng đồng dân tộc £ Đê ở Đak Lak và đã đưa ra kết quả đánh giá dựa vào công cụ định vị. Công cụ định vị được dùng để so sánh truyền thống quản lý rừng và sự thay đổi của nó đến nay
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Hiện tại


Sơ đồ 2.2: Định vị quản lý rừng cộng đồng dân tộc thiểu số £ Đê, ở tỉnh Dăk Lăk 
(Nguồn Bảo Huy, 2000)

Ghi chú trong khung định vị: (ở vòng ngoài thì mức độ định hướng cộng đồng càng cao): 1: Quyền sử dụng đất; 2: Lợi ích từ rừng; 3: Sự hỗ trợ của nhà nước đối với lâm nghiệp; 4: Tổ chức của cộng đồng; 5: Trạng thái nguồn tài nguyên rừng.

Định vị quản lý rừng truyền thống và so sánh với hiện tại của cộng đồng dân tộc £®ª - Tây Nguyên cho thấy:
· Quyền sử dụng đất: Vẫn duy trì quyền sử dụng đất không chính thức. Cộng đồng có một phần rừng và đất rừng được hợp đồng bảo vệ và sử dụng.

· Lợi ích từ rừng: Cộng đồng không quản lý được toàn bộ các sản phẩm rừng, chỉ thu hoạch một phần gỗ, củi và các sản phẩm ngoài gỗ phục vụ đời sống. 

· Sự hỗ trợ của nhà nước đối với lâm nghiệp: Nhà nước quản lý và đầu tư toàn bộ vào rừng, nhưng chưa cao. Vai trò quản lý rừng của cộng đồng chưa được chú ý.

· Tổ chức của cộng đồng: Cộng đồng/nhóm hộ/dòng họ được tổ chức không chính thức để quản lý rừng. 

· Trạng thái nguồn tài nguyên: Cộng đồng quản lý không chính thức hoặc hợp đồng hoặc đang được giao khóan bảo vệ nguồn tài nguyên bao gồm: rừng nghèo kiệt đến trung bình, rừng non, tre lồ «.

Từ các nghiên cứu hiện trạng quản lý rừng cộng đồng, các tác giả nghiên cứu nói trên đã đi đến các kiến nghị:
· Phân tích đánh giá thực trạng và tác động của quản lý rừng cộng đồng cũng như tiềm năng của nó để phục vụ cho việc lập chính sách

· Xác định khung pháp lý về quản lý rừng cộng đồng để người dân có thể tham gia bảo vệ rừng bền vững

· Xây dựng các chương trình tổng hợp về phát triển quản lý rừng cộng đồng lồng ghép với các chương trình của chính phủ

· Phát triển quản lý rừng cộng đồng và huy động các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế ở tất cả các cấp, các dự án về phát triển rừng cộng đồng.

Riêng ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Văn Phong ((2003) [4]) đã cho rằng cần thiết phải tiến hành quản lý rừng dựa vào cộng đồng bởi các lý do: i) phần lớn diện tích rừng nằm ở vùng cư trú của các cộng đồng dân tộc thiểu số với đời sống gắn liền với rừng và đất rừng, ii) phương thức này phù hợp với điều kiện kinh tế tự cung tự cấp, iii) nhà nước không có điều kiện đầu tư một khoản kinh phí lớn để thuê người dân bảo vệ rừng lâu dài, iv) quản lý rừng hiện nay chưa gắn với sự tham gia của người dân, v) quản lý rừng dựa vào cộng đồng là dựa trên hương ước nội bộ với sự lãnh đạo của người đứng đầu thôn làng được mọi người tôn trọng nên sẽ có hiệu qủa. Trên quan điểm này, tỉnh Gia Lai đã có đề xuất phương hướng để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng trong khuôn khổ dự án ngành lâm nghiệp Việt Nam – ADB bao gồm các vấn đề về chính sách hỗ trợ lâm nghiệp cộng đồng, thí điểm giao khoán rừng cho hộ và cộng đồng hưởng lợi theo quyết định 178, tập huấn đào tạo, sử dụng phương pháp phát triển phát triển công nghệ có sự tham gia (PTD), xây dựng quy chế quản lý rừng cộng đồng, đề nghị nghiên cứu phát triển phương pháp điều tra rừng và lập kế hoạch quản lý rừng đơn giản, các thể chế tổ chức hỗ trợ cho quản lý rừng cấp thôn xã (Sở NN & PTNT Gia Lai (2003) [17]. Các vấn đề này là quan điểm của tỉnh và các đề xuất để định hướng phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, và một vài thí điểm do dự án ADB tài trợ cũng đã bắt đầu để thử nghiệm các phương pháp tiếp cận trong lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia. Những đề xuất trên có tính chất định hướng, cần có nhiều nghiên cứu cụ thể để phát triển phương pháp, tổng kết và làm cơ sở phát triển mô hình ở tỉnh.
Như vậy với quan điểm phát triển lâm nghiệp bền vững, phương thức quản lý rừng cộng đồng cần được xem xét, phát triển thích hợp. Kết luận của các hội thảo lâm nghiệp cộng đồng quốc gia trong những năm qua cũng cho thấy sự cần thiết của phát triển phương thức này bởi vì:

· Các cộng đồng thôn bản cần các sản phẩm từ rừng và đất rừng

· Các loại hình quản lý rừng cộng đồng đang hình thành và tồn tại khách quan

Đồng thời đã nhận ra rằng quản lý rừng cộng đồng thích hợp với các điều kiện sau:

· Vùng miền núi, cơ sở hạ tầng yếu vì vậy cần áp dụng hình thức quản lý rừng linh hoạt phi tập trung để dễ dàng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương

· Vùng còn truyền thống cộng đồng và kiến thức bản địa cao

· Những vùng mà duy trì rừng hiện còn là mối quan tâm của toàn cộng đồng, ở đây nếu giao đất giao rừng cho hộ cá thể dễ làm mất sự kiểm soát và quyền hưởng lợi của cộng đồng đối với các nguồn tài nguyên rừng

· Những vùng có tác dụng bảo vệ đầu nguồn

Trong các kết luận trên có hai điểm thực sự là quan trọng để làm cơ sở phát triển phương thức quản lý rừng cộng đồng, đó là: i) Không nên giao đất giao rừng cho hộ gia đình khi mà cộng đồng đang có sự hưởng lợi chung trong tài nguyên đó, ii) phát triển quản lý rừng cộng đồng ở các lưu vực. Điểm đầu tiên cho thấy cần nghiên cứu kỹ để tổ chức giao rừng cho cộng đồng, hình thành rừng cộng đồng, không phát triển phương thức quản lý rừng cá thể ở nơi vùng cao, còn truyền thống cộng đồng, và quản lý lưu vực gắn với quản lý rừng cộng đồng là điểm quan trọng, vì hầu hết cộng đồng làng phân bố, định cư theo lưu vực và quản lý lưu vực đó bền vững để tồn tại là mối quan tâm chung của từng cộng đồng, đây là cơ sở để quy hoạch rừng giao cộng đồng và phát huy kiến thức bản địa trong quản lý lưu vực cũng như kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng.
Thử nghiệm giao đất giao rừng và các nghiên cứu về chính sách, thể chế, tổ chức, tiếp cận để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Thực hiện nghị định 163 và quyết định 178 của Chính phủ, cho đến thời điểm năm 2003, ước tính người dân đã tham gia quản lý khoảng 2,5 triệu ha đất lâm nghiệp, trong đó một số tỉnh đã thí điểm và triển khai giao rừng cho cộng đồng, đi tiên phong là tỉnh Dăk Lak giao 8.000ha, tỉnh Sơn La giao 105.000 ha rừng tự nhiên cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng thôn bản quản lý. Từ đây đã bước đầu rút ra kinh nghiệm ở các tỉnh về giao rừng tự nhiên cho các cộng đồng thôn bản, kết quả cho thấy phương thức này đã được người dân ủng hộ vì đã gắn lợi ích của họ với rừng và hài hoà giữa lợi ích của nhà nước với lợi ích cộng đồng (Nguyễn Hồng Quân (2003) [4]). 
Các tỉnh đã tiến hành giao rừng tự nhiên bao gồm: Đăk Lak, Thừa Thiên Huế, Sơn La,... các khu rừng, đất lâm nghiệp được giao ở các tỉnh phía bắc chủ yếu là đất trống, rừng non, trong khi đó ở Tây Nguyên đã thử nghiệm giao cả các khu rừng tốt; từ đây đã tổng kết được kinh nghiệm bước đầu của tiến trình này.
Hiệu quả quản lý rừng và đất rừng bởi cộng đồng đã được khẳng định bước đầu như sau:

· Thực tế cho thấy rừng giao cho cộng đồng được quản lý tốt hơn, người dân có niềm tin và ý thức được rừng là tài sản của mình, kết quả này được khẳng định ở hầu hết các địa phương giao rừng.
· Người dân đã quan tâm đầu tư vào các khu rừng của mình, một số khu rừng giao đã được cộng đồng đầu tư chăm sóc, làm giàu rừng, áp dụng kiến thức bản địa để kinh doanh. ở tỉnh Dak Lăk, hoạt động sau giao đất giao rừng đã được triển khai ở một số nơi như cộng đồng đã tổ chức phân công bảo vệ rừng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh rừng với sự tham gia trực tiếp của cộng đồng, tạo ra thu nhập từ rừng thông qua công tác lâm sinh như tỉa thưa (Bảo Huy 2002), [11])
· Quản lý rừng cộng đồng dựa trên luật tục truyền thống và các quy ước, hương ước được phát triển bởi chính cộng đồng đã tỏ ra có hiệu lực trong đời sống cộng đồng và góp phần thu hút lực lượng nhân dân trong bảo vệ rừng, họ không còn đứng ngoài cuộc với tình trạng phá rừng.
Từ kết quả triển khai, một số kỹ thuật và phương pháp tiếp cận giao đất giao rừng được tổng kết và rút kinh nghiệm:

· Để có thể đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng cần kết hợp với ảnh máy bay, bản đồ địa chính đất lâm nghiệp để rút ngắn thời gian và giảm chi phí trong điều tra tài nguyên, vẽ bản đồ phân chia rừng trong giao đất giao rừng (Vũ Đức Thuận, (2003) [4])
· Tiếp cận giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ là phù hợp với truyền thống quản lý rừng của thôn bản, khắc phục vấn đề chuyển nhượng đất đai, công bằng hơn giao cho hộ vì rừng phân bố không đều, giàu nghèo khác nhau. Ngoài ra giao rừng cho nhóm hộ, cộng đồng sẽ giảm được chi phí, nhân lực và thời gian trong tiến trình tiếp cận và xây dựng phương án giao đất giao rừng (Bảo Huy (2001) [8], Nguyễn Văn Xuân, (2003) [4])
· Tiếp cận giao đất giao rừng cần gắn ranh giới truyền thống, luật tục cộng đồng. Giao rừng và đất lâm nghiệp nhỏ lẻ manh mún thì cộng đồng sẽ không quản lý và tổ chức kinh doanh được (Bùi Văn Chúc, 2003 [4]).
· Tiến trình giao đất giao rừng cần tổ chức theo cách tiếp cận có sự tham gia thực sự của người dân, không làm hình thức, vội vàng, sơ sài và chạy theo số lượng. Đồng thời với nó đòi hỏi cán bộ kỹ thuật phải có kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy, có trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Từ thực tiễn thử nghiệm giao đất giao rừng ở các tỉnh cho thấy tiến trình này đã được khởi động và bắt đầu tích luỹ kinh nghiệm, tuy nhiên hầu hết cũng mới giao đất giao rừng và chưa có một thử nghiệm cụ thể cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng bền vững. Để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, các nghiên cứu điểm đã tổng kết các vấn đề về chính sách, thể chế cần được cải tiến hoặc cần có các nghiên cứu tiếp theo:
· Cần phát triển cơ chế chính sách và vai trò của quản lý lâm nghiệp của các cấp huyện, xã, thôn làng mà trong thời gian dài điều này được giao phó cho các doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước. Khẳng định vị trí pháp lý của cộng đồng dân cư thôn làng và thừa nhận quản lý rừng dựa vào cộng đồng như một hình thức quản lý tồn tại song song với các hình thức quản lý rừng khác. Hình thành hệ thống quản lý thôn rõ ràng đủ mạnh để quản lý rừng (Vũ Long, (2003) [4]). Từ đây làm cơ sở để giao đất giao rừng cho cộng đồng làng bản

· Cần bình đẳng đối với các chủ thể quản lý rừng: Trên thực tế các khu rừng có khả năng khai thác gỗ thường do các lâm trường quốc doanh quản lý, các khu rừng phục hồi chưa có khả năng khai thác trong thời gian dài, hoặc rừng tự nhiên giàu nhưng không thể tổ chức khai thác gỗ thì mới đề cập giao cho các chủ thể khác quản lý. (Trần Hữu Banh (2003) [4]). 
· Quyền hưởng lợi cần được làm rõ hơn đối với các trạng thái, kiểu rừng. Cụ thể hoá chính sách hưởng lợi ở từng địa phương. Bên cạnh đó quyền hưởng lợi theo quyết định 178 được xác định dựa theo trạng thái rừng là khó khăn không chỉ đối với người dân mà cả cán bộ kỹ thuật (Phạm Xuân Phương, (2003) [4]). Do đó cần có nghiên cứu làm rõ ràng minh bạch về phân chia lợi ích từ rừng, cũng như đơn giản hơn để có thể áp dụng đối với các cộng đồng.
· Phát triển nguồn nhân lực và phương pháp tiếp cận là một vấn đề quan trọng để phát triển phương thức này. Trong thực tế phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân, cộng đồng trong quy hoạch sử dụng đất, giao đất giao rừng đã được đề cập, áp dụng ở nhiều dự án phát triển nông thôn, thử nghiệm quản lý rừng cộng đồng; tuy nhiên vẫn thiếu những hướng dẫn có tính hệ thống và thể chế hoá nó trong hệ thống quản lý lâm nghiệp hiện hành. Đồng thời cán bộ kỹ thuật ở các cấp chưa được đào tạo đầy đủ để có thể áp dụng một cách tự tin, linh hoạt trong thực tiễn đa dạng, ngoài ra do chưa thể chế hoá phương pháp tiếp cận này nên cán bộ kỹ thuật thường thiếu các điều kiện để áp dụng (vật liệu, thời gian, kinh phí,..) nên trong thực tế cách tiếp cận này đôi khi làm vội vàng, hình thức.
· Một số vấn đề khác liên quan đến kỹ thuật, chỉ tiêu giao đất giao rừng cũng cần nghiên cứu làm sáng tỏ như thời hạn giao, mức giao. Theo nghị định 163 thời hạn là 50 năm, tuy nhiên trong thực tế quản lý cấp cộng đồng thời hạn này cần làm cho thích hợp, có thể giám sát và rút kinh nghiệm; mức giao tối đa 30 ha/hộ áp dụng trong điều kiện giao rừng cho cộng đồng cũng cần được nghiên cứu vì nó cần gắn với điều kiện cụ thể, nguồn lực và ranh giới quản lý rừng truyền thống của làng bản.
Nghiên cứu về kiến thức bản địa và phương pháp tiếp cận trong phát triển công nghệ có sự tham gia

Nghiên cứu về tập quán, truyền thống quản lý tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng dân tộc thiểu số đã được nhiều nhà nghiên cứu về xã hội đề cập (Lê Trọng Cúc (1990 - 2000), Terry Rambo (1996), Hoàng Xuân Tý (1995) [21]). Việt Nam với 54 dân tộc sinh sống trên các điều kiện tự nhiên khác nhau đã tạo ra sự đa dạng về văn hóa, tập tục và kinh nghiệm truyền thống khác nhau, nó đóng góp quan trọng trong đời sống cuả các các cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao. Đến nay, kiến thức bản địa đã được thừa nhận như là một nguồn tài nguyên quan trọng làm cơ sở để phát triển bền vững.
Trong bối cảnh phát triển xã hội vùng cao, đã có nhiều tác động đến truyền thống, luật tục của người bản địa. Giữa các dân tộc luôn có sự giao thoa văn hóa, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, thay cho kiến thức bản địa thì khái niệm kiến thức sinh thái địa phương được hình thành, nó bao gồm kiến thức bản địa và kiến thức mới được chấp nhận trong cộng đồng, tập trung vào khía cạnh kỹ thuật, sinh thái để quản lý tài nguyên thiên nhiên; đây chính là một phương hướng cần  được nghiên cứu để làm cơ sở phát triển công nghệ thích ứng (Bảo Huy (2002) [9])
Về phương pháp nghiên cứu kiến thức bản địa, hiện nay phần lớn các nhà nghiên cứu đều sử dụng các phương pháp điều tra nhanh nông thôn (RRA) và đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA), phỏng vấn để sưu tầm, thu thập và phân tích kiến thức bản địa; phương pháp này có những hạn chế như khó hệ thống hoá và liên kết giữa các thành tố sinh thái, kỹ thuật của kiến thức để tìm kiếm khả năng ứng dụng trong phát triển công nghệ dựa vào cộng đồng. Xu hướng là “tăng cường sơ đồ hóa thông tin, sử dụng các mô hình, bản đồ vật thể để thảo luận” trong nghiên cứu kiến thức sinh thái địa phương; đồng thời cần ứng dụng thành tựu mới của công nghệ thông tin để quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống kiến thức không thành văn này. Sử dụng phần mềm Win AKT 5.0 (1999 – 2001) của ICRAF để hệ thống hóa, thiết lập sơ đồ mối quan hệ giữa các thành tố của kiến thức sinh thái địa phương trong các chủ đề nghiên cứu cụ thể là việc làm mới tại Việt Nam. Bảo Huy, Võ Hùng và các cộng sự (2002) [9] với sự tài trợ của SEANAFE đã thử nghiệm ứng dụng phần mềm này trong nghiên cứu kiến thức bản địa của người £ đê, M’N«ng ở Đak Lak về quản lý lâm sản ngoài gỗ và đất nương rẫy, bỏ hoá. 
Trên cơ sở kiến thức sinh thái địa phương, phương pháp tiếp cận có sự tham gia để phát triển công nghệ, kỹ thuật kinh doanh, quản lý tài nguyên đã được phát triển. Đây là phương pháp lồng ghép kiến thức địa phương và kiến thức khoa học để phát hiện công nghệ mới, và công nghệ này phải phù hợp với điều kiện cộng đồng. Có thể kể ra nhiều kiểu dạng khác nhau trong nghiên cứu có sự tham gia như: i) Nghiên cứu có sự tham gia của nông dân (Farmer participatory research), ii) Nghiên cứu hướng đến nông dân (Farmer-led research), iii) Nghiên cứu hành động có sự tham gia (Participatory action research), iv) Nghiên cứu trên nông trại có sự tham gia (Participatory on-farm research), ... tất cả những phương pháp nghiên cứu này đều nhằm phát hiện những điều mới và thử nghiệm thích ứng với những điều kiện cụ thể với hệ thống canh tác của nông dân. Đặc biệt là nó phải thừa nhận kiến thức địa phương như là một điều cốt yếu để phát triển các đổi mới hữu ích. 
Cũng với định hướng như nghiên cứu có sự tham gia bao gồm việc kết hợp kiến thức địa phương với khoa học để phát hiện ra cái mới trong sản xuất, quản lý; phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia (PTD - Participatory Technology Development) mang tính thực tiễn hơn, nó hướng đến các hoạt động phát triển công nghệ do nông dân lựa chọn và quản lý, nó bảo đảm cho việc lan rộng các thử nghiệm thành công để cải thiện đời sống nông dân và quản lý tài nguyên thiên nhiên, trong đó có sự phối hợp giữa người nông dân, nhà nghiên cứu và khuyến nông lâm (Laurens Van Veldhuizen, (1997) [42])
PTD được giới thiệu vào Việt Nam trong vòng bốn năm trở lại đây và được thử nghiệm ở các hiện trường của dự án Hỗ trợ lâm nghiệp xã hội do chính phủ Thuþ Sĩ thuộc các tỉnh Hoà Bình, Thừa Thiên – Huế, Đak Lak, Lâm Đồng, các kinh nghiệm đã được tổng kết để phát triển thành “Sổ tay hướng dẫn” [12]. Gần đây tỉnh Hoà Bình đã đánh giá cao phương pháp này và đã thể chế hoá nó vào hệ thống khuyến nông lâm của tỉnh. Tuy nhiên PTD được áp dụng trong giai đoạn qua ở các địa phương chủ yếu tập trung vào việc thử nghiệm đổi mới canh tác nông lâm nghiệp, chưa gắn với tiến trình phát triển phương thức và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Có nghĩa PTD cần được xem xét ứng dụng trong tiến trình phát triển, lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng; bao gồm tiến hành PTD theo từng chủ đề trên từng đối tượng trạng thái rừng, đất rừng khác nhau để làm cơ sở xác lập hệ thống giải pháp lâm sinh tổng hợp dựa vào kiến thức sinh thái điạ phương và lồng ghép nó vào kế hoạch quản lý kinh doanh rừng sau khi giao đất giao rừng. Vì kế hoạch quản lý rừng cộng đồng không chỉ là kế hoach khai thác gỗ củi mà nó còn phải tổ chức phát triển rừng để nâng cao năng suất, hiệu quả và đa dạng hoá sản phẩm trong kinh doanh rừng. 
Quy trình quy phạm lâm sinh áp dụng trong điều kiện cộng đồng dân tộc thiểu số để lập kế hoạch quản lý rừng
Để áp dụng kỹ thuật lâm sinh vào rừng hiện nay, chủ yếu tuân theo quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa do Bộ Lâm nghiệp ban hành năm 1993 [1]. Quy phạm này trước đây được xây dựng phục vụ cho các đơn vị kinh doanh rừng có quy mô diện tích lớn, nay ứng dụng vào điều kiện quản lý rừng cộng đồng sẽ không phù hợp với nguồn lực địa phương và gặp phải những trở ngại:

· Cường độ khai thác lớn ứng với luân kỳ kinh doanh dài trên 20 – 30 năm sẽ không thích hợp vì diện tích rừng giao cho cộng đồng không đủ lớn để tổ chức không gian và thời gian khép kín trong luân kỳ quá dài, cường độ khai thác lớn sẽ không thực tế với điều kiện đầu tư của cộng đồng.

· Các quy định về đường kính khai thác chỉ phù hợp với kinh doanh gỗ, chưa đề cập đến việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng sản phẩm từ rừng ở cộng đồng.

· Hướng dẫn nặng về kỹ thuật nhưng lại thiếu cụ thể hoá để có thể ứng dụng ở cộng đồng
· Chưa đề cập đến kết hợp kiến thức bản địa và điều kiện cộng đồng để lựa chọn giải pháp kỹ thuật thích hợp, 

· Tiêu chuẩn xác định đối tượng khai thác rừng cao trong khi đó rừng giao cho cộng đồng lại quá nghèo nên không tạo ra thu nhập trong một thời gian quá dài cho người nhận rừng.

Ngoài ra các phương pháp xác định trạng thái rừng, điều tra đánh giá tài nguyên rừng và các tính toán trữ sản lượng rừng phức tạp, nhiều công thức không thể áp dụng với trình độ học vấn thấp. Trong thực tế giao đất giao rừng cán bộ kỹ thuật thường tự điều tra đánh giá tài nguyên rừng và ấn định nhưng kết quả này cho cộng đồng, dẫn đến cộng đồng sẽ không hiểu họ sẽ quản lý các số liệu tài nguyên đó như thế nào hoặc sẽ gây nghi ngờ vì họ không tin vào phương pháp.
Thực tế này đòi hỏi phải xây dựng các phương pháp điều tra rừng, lập kế hoạch kinh doanh rừng, giải pháp kỹ thuật phải đơn giản, thích ứng và có sự tham gia của người dân để tổ chức kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng. Với lý do đó trong phương hướng phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng đã nêu lên một tiêu chí cho các phương pháp để sử dụng rừng dựa vào cộng đồng: i) Đơn giản, thực tế, ii) Đầu vào thấp, iii) Dễ theo dỏi giám sát, iv) Rủi ro thấp về mặt sử dụng tài nguyên quá mức [17]

Dự án lâm nghiệp xã hội sông Đà (2002) [2,5] theo xu hướng đó đã phát triển một số phương pháp như: i) vẽ bản đồ thôn bản có sự tham gia sử dụng bản đồ ảnh, trong đó bản đồ ảnh đã giải đoán được sử dụng như một công cụ hỗ trợ để nông dân sử dụng để vẽ chi tiết bản đồ tài nguyên và đo tính diện tích, cách làm này rút ngắn được thời gian đo vẽ, hạn chế được việc kém chính xác của phương pháp vẽ sơ đồ tài nguyên theo PRA; ii) xây dựng mục tiêu quản lý rừng tự nhiên có sự tham gia và iii) phương pháp tiếp cận trong phát triển quy ước bảo vệ rừng. Nhìn chung các phương pháp này được phát triển chủ yếu dựa vào nguyên tắc của tiếp cận PRA và lồng ghép với các phương pháp kỹ thuật đơn giản, tuy nhiên chúng chưa được hệ thống hoá thành một chu trình thống nhất để lập kế hoạch quản lý rừng ở cấp thôn bản, đôi khi lại quá chi tiết gồm nhiều bước, nhiều yêu cầu nên chưa đáp ứng được tiêu chí đơn giản trong ứng dụng. Trong năm 2003, dự án RDDL và ETSP của tỉnh Dăk Lăk/Dăk Nông và dự án ADB ở tỉnh Gia Lai (Bjoern Wode, (2003) [7]) bắt đầu khởi xướng cho vấn đề này dựa vào việc kế thừa kinh nghiệm của dự án SFDP sông Đà, những vấn đề về lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng bước đầu được thử nghiệm khảo sát đánh giá ở cấp thôn xã, bao gồm: i) Đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia, ii) Lập kế hoạch sử dụng và phát triển rừng, iii) Hệ thống giám sát đánh giá, iv) Quy trình quản lý hành chính

Trong đó đã đề xuất một số công cụ điều tra rừng đơn giản, cách xác định lượng chặt thông qua cấu trúc mẫu N/D định trước và đề xuất phương hướng cho hệ thống giám sát và quản lý hành chính hỗ trợ cho tiến trình quản lý rừng cộng đồng. Kết quả này mới dừng ở nghiên cứu điểm và dự thảo, cần có sự góp ý và phát triển thêm, tuy nhiên cũng có thể thấy một số vấn đề cần làm rõ để làm phù hợp phương pháp này với hệ thống quản lý kỹ thuật lâm nghiệp hiện hành, và làm thế nào kết hợp kiến thức bản địa và việc lập kế hoạch kinh doanh rừng không chỉ là thiết kế tỉa thưa, khai thác gỗ củi mà còn cần phát triển phương pháp tiếp cận thích hợp để có kế hoạch và giải pháp kinh doanh rừng trên các đối tượng trạng thái rừng giàu nghèo, đất trống khác nhau.
2.3 Thảo luận

Tổng quan các vấn đề liên quan đến phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng trong và ngoài nước cho thấy:

· Xu hướng phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng là khách quan trong phát triển lâm nghiệp ở nhiều quốc gia nhằm định hưóng thu hút sự tham gia của các cộng đồng để đóng góp và tiến trình quản lý rừng bền vững

· Quản lý rừng cộng đồng trước hết là nhằm tìm kiếm giải pháp cải thiện đời sống người dân dựa vào các hoạt động lâm nghiệp và thông qua đó giúp cho việc phục hồi vào quản lý rừng có hiệu quả dựa vào kinh nghiệm truyền thống của cư dân bản địa

Để phát triển phương thức này đòi hỏi có sự nghiên cứu và phát triển đồng bộ về chính sách, các phương pháp tiếp cận, và hệ thống quản lý hành chính tương thích, bao gồm:

· Chính sách phân cấp phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng

· Các tiếp cận trong phát triển kỹ thuật công nghệ lâm nghiệp ở vùng cao

· Xây dựng hệ thống lập kế hoạch quản lý rừng phù hợp cấp cộng đồng thôn bản

· Cải tiến và làm thích nghi các hệ thống quản lý, giám sát lâm nghiệp hiện hành với quản lý rừng thôn bản

Từ tổng quan cho thấy trên thế giới và ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua đã tích luỹ được một số kinh nghiệm để bắt đầu phát triển phương thức quản lý rừng này, tuy nhiên để áp dụng trong điều kiện Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng, còn nhiều vấn đề cần được đặt ra để nghiên cứu tiếp theo bao gồm các khía cạnh liên quan về chính sách, kinh tế, kỹ thuật, xã hội và tiếp cận như sau:

· Quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng cho cộng đồng: Cần làm rõ mối quan hệ giữa quy hoạch đất lâm nghiệp với giao rừng cho cộng đồng, cơ sở để giao rừng cho cộng đồng bao gồm đối tượng giao, quy mô, ranh giới truyền thống, quản lý lưu vực của cộng đồng; hệ thống phương pháp tiếp cận có sự tham gia và kỹ thuật trong giao đất giao rừng; phản hồi và đề xuất chính sách hưởng lợi công bằng, đơn giản dễ tính toán và kiểm soát được bởi cộng đồng.
· Phát triển các giải pháp kỹ thuật trên đất rừng dựa vào kiến thức sinh thái địa phương: Cần phát triển phương pháp tiếp cận có sự tham gia thích hợp và lồng ghép với yêu cầu lâm sinh trong quản lý tài nguyên rừng.

· Lập kế hoạch kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng: Cần xây dựng một chu trình có tính hệ thống để lập kế hoạch kinh doanh rừng hàng năm và trung hạn phù hợp với điều kiện cộng đồng. Bao gồm các phương pháp giám sát, đánh giá tài nguyên đơn giản có sự tham gia đến lập kế hoạch khai thác gỗ củi, phương pháp tiếp cận để phát triển các giảp pháp kinh doanh đất rừng và hệ thống chỉ tiêu kỹ thuật thích hợp để tổ chức không gian và thời gian rừng trong điều kiện nguồn lực cộng đồng
· Hệ thống giám sát và quản lý hành chính mới hỗ trợ quản lý rừng dụa vào cộng đồng: Cùng với tiến trình giao đất giao rừng, lập kế hoạch và thực thi kế hoạch quản lý rừng cộng đồng cần phát triển và cải tiến hệ thống quản lý lâm nghiệp hiện hành, đặc biệt là cấp thôn, xã, huyện để làm cơ sở pháp lý hỗ trợ có hiệu quả cho tiến trình này.
Tất cả các vấn đề, khía cạnh nêu trên hoặc cần được nghiên cứư mới, hoặc cần được bổ sung phát triển nhằm xác định các cơ sở khoa học và thực tiễn để hỗ trợ cho phát triển chính sách, thể chế cũng như kỹ thuật tiếp cận thích hợp nhằm thực hiện phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng trong thực tiễn vùng cao; đồng thời chúng cũng cần được hệ thống hoá theo các tiến trình/chu trình rõ ràng và xây dựng thành các hướng dẫn cụ thể để cho các bên liên quan và cộng đồng áp dụng.
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Chương 3: đặc điểm khu vực nghiên cứu

Tỉnh Gia Lai hiện còn khoảng 728.372 ha rừng tự nhiên được giao cho các tổ chức và các cấp địa phương quản lý (tại thời điểm năm 2003, nguồn Sở NN & PTNT Gia Lai); với tổng dân số là 1.034.089 người (năm 2001), trong đó người Jrai là 314.749 người, Bahnar 128.954 người, kinh 572.526 người, dân tộc khác là 17.860 người. Các khu rừng này phân bố ở hai điều kiện sinh thái là Đông và Tây Trường Sơn, hình thành các các kiểu thảm thực vật khác nhau, trong từng vùng sinh thái có các cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa sinh sống, trong đó đặc trưng và đại diện là hai cộng đồng Jrai và Bahnar. Đề tài nghiên cứu ở hai vùng sinh thái nhân văn đại diện cho tỉnh là:
· Khu vực phân bố rừng lá rộng thường xanh, nơi cư trú của cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar.
· Khu vực phân bố rừng khô thưa cây họ dầu ưu thế (rừng khép), nơi cư trú của cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai
3.1 Đặc điểm khu vực nghiên cứu dân tộc Bahnar – Hệ sinh thái rừng thường xanh
Làng Đê Tar thuộc xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang tỉnh Gia Lai với gần 100% là người dân tộc thiểu số Bahnar sinh sống trong khu vực phân bố của hệ sinh thái rừng thường xanh.
3.1.1 Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1 Khí hậu thủy văn

Khu vực này nằm trong tiểu vùng khí hậu có nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất là tháng 5 đạt 23,80C, tháng lạnh nhất là tháng 1 nhưng không dưới 18,60C, biên độ nhiệt năm 5,20C. Lượng mưa trung bình năm ở đây đạt 2.200mm và phân bố không đều trong năm. Mùa khô khá khắc nghiệt với 4 tháng (tháng 1, 2, 3, và 12) gây nên thiếu nước. Gió thịnh hành trong khu vực là Đông - Đông Bắc trong mùa khô và Tây - Tây Nam trong mùa mưa, điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình mất ẩm, mất màu của đất trong mùa khô và sinh trưởng của cây trồng. Độ ẩm không khí trung bình năm 82%.

Khu vực thuộc làng Đê Tar có hệ thống sông suối rải đều, thuận lợi cho canh tác và khai thác nguồn nước. Nước sinh hoạt đã được UNICEF hỗ trợ xây dựng hệ thống nước sạch tự chảy từ nguồn về. Do đó quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước ở đây hết sức quan trọng, bảo đảm cho sử dụng lâu dài. Đồng thời rừng đóng vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước cho sinh hoạt và thuỷ lợi cho canh tác lúa nước trong làng và cho các làng lân cận. Các suối chính trong vùng là: Dak Payou, Ton Tanien, Ton Hung, Ton Hanon,... Một đập thuỷ lợi lớn chứa nước và sử dụng cho nhiêù làng vừa mới được xây dựng trong làng Đê Tar, trên suối Dăk Payou; do đó việc quản lý và bảo vệ nguồn nước đầu nguồn trong khu vực giao đất giao rừng là quan trọng trong thời gian đến.
3.1.1.2 Địa hình, đất đai

Thuộc khu vực cao nguyên Pleiku, đây là một cao nguyên rộng, trải rộng từ đèo Mang Yang sang Campuchia. Độ cao trung bình từ 600-700m, đỉnh cao nhất trên 1.100m, độ dốc trung bình 70. Địa hình lượn sóng đều nhẹ; trên núi cao có độ dốc lớn, khoảng 10 – 200, các vùng bằng phẳng hơn thường được sử dụng canh tác lúa nước, rẫy, trồng rừng

Đất đai trong khu vực gồm có các loại đất chính là: 

· Đất xám bạc màu trên đá granit, phân bổ chủ yếu trên sườn đồi, rừng nghèo kiệt

· Đất vàng đỏ trên granit, phân bổ trên núi cao

· Đất nâu đỏ trên bazan

· Đất phù sa ven suối, bồi tụ, thường sử dụng canh tác lúa nước.

3.1.1.3 Thảm thực vật, trạng thái rừng

Thảm thực vật rừng chính ở đây bao gồm:

Rừng lá rộng thường xanh chiếm chủ yếu với các loài cây ưu thế như Trâm, Dẻ, Bời lời, Chò xót, Bình linh,... Rừng ở đây đã qua khai thác nhiều năm, cùng với canh tác nương rẫy nên đa số là rừng thứ sinh non, nghèo, một ít rừng trung bình và giàu phân bố sót lại trên các núi cao, phân bố rời rạc từng mảnh nhỏ

Rừng thưa khô cây họ dầu ưu thế, kiểu rừng này trong khu vực chiếm diện tích nhỏ, chủ yếu là một phần của dải diện tích rừng khép kéo dài từ phía nam lên (từ Ajunpa). Rừng khép ở đây không điển hình, có kiểu dạng chuyển tiếp giữa rừng khép và rừng thường xanh, nên tổ thành ngoài một số loại cây họ dầu ưu thế như Dầu trà beng, Dầu đồng, Cẩm liên, Cà chắc còn xen kẻ các loài cây của rừng thường xanh, phân bố lập địa khô hạn, đất xói mòn; trạng thái chủ yếu là rừng non và nghèo kiệt

Bảng 3.1: Các đặc trưng kiểu rừng, trạng thái rừng ở làng Đê Tar
	Kiểu rừng
	Rõng th​­êng xanh
	Rừng khép

	Trạng thái
	IIA
	IIB
	IIIA1
	IIIA2
	IIIA3
	RIIB
	RIIIA1

	Các nhân tố điều tra bình quân lâm phần

	N (c/ha)
	681
	592
	692
	718
	740
	794
	467

	D1.3 (cm)
	16.0
	18.4
	21.5
	24.1
	24.9
	17.3
	18.6

	H (m)
	9.3
	10.7
	15.3
	16.3
	16.7
	9.4
	10.0

	G (m2/ha)
	15.3
	19.2
	31.1
	41.3
	47.0
	22.0
	15.3

	M (m3/ha)
	72
	106
	241
	344
	414
	106
	78

	Zm (m3/ha/n¨m)
	5.2
	7.9
	13.9
	13.5
	10.8
	3.8
	3.0

	Pm %
	7.3%
	7.4%
	5.8%
	3.9%
	2.6%
	3.6%
	3.9%


3.1.1.4 Lâm sản ngoài gỗ (LSNG)
Đối với cộng đồng dân tộc thiểu số, rừng đóng vai trò quan trọng trong đời sống vật chất và tinh thần, rừng cung cấp đất đai canh tác, cung cấp gỗ và đặc biệt những sản phẩm ngoài gỗ giữ một vai trò quan trọng trong đời sống của họ. Trong giao đất giao rừng người dân sẽ được sử dụng các sản phẩm ngoài gỗ phục vụ sinh hoạt, tăng thu nhập, do đó cần thiết xác định các sản phẩm gỗ để xem xét khả năng cung cấp của rừng đến đời sống cộng đồng cũng như làm cơ sở cho việc sử dụng bền vững sau khi rừng được giao. Ma trận xác định các sản phẩm ngoài gỗ với sự tham gia của người dân đã được thực hiện, kết quả đã cho thấy sản phẩm ngoài gỗ chính từ rừng tự nhiên ở đây bao gồm tre lồ ô, mây, chai cục, vàng đắng, sa nhân, thú rừng, mật ong... Các loại này đang được cộng đồng quản lý và sử dụng; giá trị lớn nhất là dùng để bán lấy tiền mặt, sau đó là dùng cung cấp thực phẩm, làm nhà, làm dụng cụ sản xuất, sinh hoạt. LSNG ở đây đóng vai trò quan trọng trong đời sống, tuy không thể tính thành tiền đầy đủ, nhưng chúng có giá trị nhiều mặt và cao hơn cả nguồn lâm sản chính là gỗ.

Tuy nhiên thực tế các sản phẩm này đang bị khai thác không quy tắc, tự do và đang bị suy giảm mạnh; do đó sau giao rừng cần phát triển kỹ thuật cùng với người dân để tổ chức kinh doanh bền vững hơn các sản phẩm đa dạng từ rừng.

3.1.2 Đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội

Đây là thôn vùng sâu vùng xa, thuộc vùng 3, giao thông đi lại, giao lưu văn hoá, tiếp cận thị trường và thông tin là khó khăn đối với cộng đồng. Đời sống còn đói nghèo, cuộc sống dựa vào thiên nhiên như săn bắt, hái lượm
3.1.2.1 Lược sử làng Đê tar

Làng Đê Tar là một làng sinh sống lâu đời ở đây, cuộc sống của họ gắn liền với các diện tích rừng và các lưu vực trong vùng để sinh sống và có nguồn nước. Từ kết quả của công cụ đầu tiên PRA đã phản ảnh lịch sử phát triển làng
Bảng 3.2: Lược sử làng Đê Tar

	Thời gian
	Các sự  kiện

	Thời Pháp 

(1948 - 1952)

& Chiến tranh 

(1953 – 1972)
	· Dân sống trên các đỉnh núi cao, gồm có các làng:

+ Đê Tốt: Sống trên đỉnh Kon Chiêng, dùng nước suối Ta Nheng

+ Đê Tar: sống trên đồi K’Lúp, dùng nước suối H’ Non

· Dân không làm nhà, ở trong hang đá (Gộp) ven suối, khoảng vài chục hộ

· Sống tự cung tự cấp, chủ yếu là làm rẫy  (lúa, bắp,mì, không có muối (ăn ớt và cỏ tranh thay muối)

· Săn bắt, hái rau quả rừng để ăn

	1973 -1975
	· Dân dời xuống chân núi làm nhà (tranh/phên nứa)

· Vẫn tiếp tục sống tự cung tự cấp; làm rẫy là chính

· Đã biết dùng lúa, bắp để đổi muối ăn

	1976
	· Thành lập làng định cư (theo quyết định của nhà nước) lấy tên chung là Đê tar, gồm 2 làng nhập lại là Đê tar cũ & làng Đê Tốt

· Một số hộ chuyển về làng Đăk ó, tổng số hộ khoảng 30 hộ

· Diện tích thổ cư khoảng 1 sào/hộ

· Vẫn tiếp tục làm rẫy như cũ

· Bắt đầu khai hoang làm ruộng ở diện tích ven các suối Tà Nheng, H’Nôn và các suối nhỏ

· Đổi chiêng/ghè để lấy giống bò, heo về nuôi

	1984
	· Lâm trường bắt đầu khai thác rừng tại địa phương

· Dân biết lấy vỏ cây Bời lời bán (theo người Kinh)

	1985 - 1989
	· Dân đãi vàng theo các suối để bán
· Chặt cây vàng đắng bán để lấy tiền mua quần áo,muối.

	1991
	· Dân biết lấy cây Bời lời rừng về trồng ở quanh vừon nhà và rẫy gần ( 3 - 4 năm) lấy vỏ

	1993 - 1994
	· Trồng Bời lời theo chương trình 327 (Chương trình cung cấp giống; xã hướng dẫn kỹ thuật)

· Lúc đầu dân chưa biết rõ kỹ thuật  nên trồng cây chết nhiều

	1995
	· Lâm tặc phá rừng nhiều, Lâm trường khai thác nhiều

· Dân trồng Cà phê mít theo chương trình 327 ở các vườn/rẫy gần

	1999
	· Dân tham gia trồng rừng thuê cho Lâm trường

	2000
	· Dân tự trồng cà phê vối (Robusta)

· Diện tích cà phê mít là 3 ha, cà phê vối: 4 ha

· Dân trồng tiêu (tự mua giống)

· Làm chuồng để nuôi heo và thả bò theo mùa vụ

	2001
	· Phát triển giống bắp lai (Khuyến nông tiếp cận & cung cấp giống)

· Diện tích rẫy, ruộng vẫn cố định (rẫy: 1 - 2ha/hộ; ruộng: 2-5 sào/hộ)

· Dân vẫn giữ tập quán vào rừng để săn bắt và thu hái các lâm sản ngòai gỗ,măng, rau, củi, lấy lồ «

	2002 đến nay
	· Làm mới lại nhà (tôn + gỗ) tự chặt gỗ và tôn nhà nước cấp


3.1.2.2 Mối quan hệ của các tổ chức liên quan đến quản lý tài nguyên trong làng

Tuy đã trải qua các cuộc chiến tranh và đói nghèo nhưng truyền thống về quản lý ranh giới đất đai theo làng ở đây được mọi người nhận diện rõ ràng, vai trò của già làng và những người lớn tuổi là quan trọng trong thể chế quản lý làng. Ban tự quản làng có buôn trưởng và buôn phó cùng với hội già làng 4 người (Đinh Thắng, Gốc, Buch, và Dớp) quản lý làng về luật pháp cũng như duy trì các truyền thống luật tục. 

Mối quan hệ các tổ chức liên quan đến quản lý làng thể hiện trong sơ đồ Venn. Sơ đồ cho thấy vai trò quan trọng của hội già làng trong cộng đồng, cùng lãnh đạo buôn làng với ban tự quản. Lâm trường Kon Chiêng cũng có những tác động đáng kể trong quản lý, tổ chức làng thông qua các hoạt động tổ chức hợp đồng sản xuất lâm nghiệp. Khuyến nông, phòng kinh tế – nông nghiệp huyện cũng có những tác động đến đời sống, canh tác trong làng và những hoạt động liên quan đến phát triển buôn khá rõ. Ngân hàng và nguồn vốn vay cho sản xuất là còn quá xa với dân làng, thực tế cho thấy rất ít hộ tiếp cận được nguồn vốn sản xuất. 

[image: image5]
Sơ đồ 3.1: Sơ đồ Venn về các tổ chức/cơ quan liên quan đến quản lý, sử dụng tài nguyên trong làng Đê Tar
Từ phân tích sơ đồ Venn cho thấy cần có những cải tiến sau để phát triển quản lý thôn làng, đặc biệt là quản lý tài nguyên:
· Nâng cao năng lực của ban tự quản như tổ chức họp làng, cách lập kế hoạch đơn giản để quản lý, phân công và giám sát công việc chung của làng

· Thừa nhận vai trò hội già làng trong hệ thống quản lý làng dân tộc thiểu số, tăng cường quyền của già làng trong hệ thống quản lý hành chính của làng

· Thúc đẩy mối quan hệ giữa các tổ chức liên quan đến hỗ trợ làng trong sản xuất, quản lý rừng, đổi mới phương pháp tiếp cận cho cán bộ của các tổ chức này để hoạt động có hiệu quả hơn ở địa phương.
3.1.2.3 Dân số, lao động, phân bố dân cư

Tổng số hộ trong buôn: 72 hộ, số nhân khẩu: 425; trong đó nam: 215; số lao động: 120, trong đó số hộ đồng bào dân tộc Bahnar là 71; số nhân khẩu: 422; trong đó nam: 214; số lao động: 119

Hầu hết các hộ đã định cư trong làng, trong làng mỗi hộ đều có đất làm nhà và có vườn hộ riêng. Tuy nhiên một số hộ vẫn còn có tình trạng hai nơi ở, một nơi trong làng và một nơi ở trong rẫy cách xã làng từ 10 – 15km, họ thường vào ở trong rẫy vào những tháng cao điểm của nương rẫy như chuẩn bị đất, gieo tỉa hoặc thu hoạch
3.1.2.4 Đất đai, tập quán canh tác và quản lý sử dụng tài nguyên đất, rừng
Sơ đồ thay đổi sử dụng đất theo thời gian cho thấy hệ thống canh tác ở đây khá đơn giản bao gồm: Rừng, rẫy, lúa nước và rừng trồng. Cùng với nhu cầu mở rộng đất canh tác cây công nghiệp, trong khi đó diện tích đất rẫy cũ nơi bằng và gần dân cư đã lần lượt bị chuyển sang trồng rừng của lâm trường; do đó người dân có xu hướng chặt rừng nơi khác để làm rẫy mới và trồng cây công nghiệp, diện tích rừng thu hẹp là do các nguyên nhân này. Ruộng nước có tăng lên một ít trong thập kỷ qua nhưng không đáng kể, trong năm qua với công trình thuỷ lợi của chương trình 135 vừa hoàn thành, khả năng sẽ mở rộng được diện tích lúa nước trong làng. Trong cơ cấu diện tích canh tác, nương rẫy chiếm phần đáng kể, trong đó bao gồm canh tác cây lương thực và xen với bời lời.
Rừng ở đây thuộc quyền quản lý kinh doanh của lâm trường Kon Chiêng, nhìn vào xu hướng thay đổi diện tích cho thấy nguy cơ giảm diện tích rừng vì áp lực phát triển rừng trồng trên đất bỏ hoá đã dẫn đến phá thêm rừng để lấy đất canh tác, diện tích rừng đang xuống đến xấp xỉ 50%, trong khi đó đây là một vùng đầu nguồn quan trọng trong cung cấp nước sinh hoạt cung như thuỷ lợi, mất thêm rừng sẽ làm  mất cân bằng trong phát triển ở địa phương. Các vấn đề và nguyên nhân cũng như giải pháp cho vấn đề sử dụng đất được phát hiện trong bảng dưới đây
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Sơ đồ 3.2:  Thay đổi sử dụng đất tại làng Đê Tar theo thời gian

Canh tác nông nghiệp chủ yếu là lúa nước, rẫy hoa màu, riêng trong vùng cây bời lời được phát triển mạnh, là nguồn thu đáng kể trong cộng đồng. Cây bời lời được trồng xen trên rẫy, trong vuờn hộ, nông dân ở đây đã có nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh cây bời lời. 
Bảng 3.3: Diện tích và năng suất canh tác ở làng Đê Tar
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Năng suất
	Ghi chú

	Ruộng nước 2 vụ


	8
	5 tÊn/ha/n¨m
	

	Ruộng nước 1 vụ


	35
	1.5 tÊn/ha/n¨m
	

	Rẫy (lúa, cây hoa màu)

Rẫy/ vườn cây công nghiệp
	37
	Lúa rẫy: 5-7 tạ/ha

Bắp lai: 2 tấn/ha
	

	
	
	Bời lời: 1,000 c/ha


	1 cây = 150,000đ

Chu kỳ 7 năm


Ngoài ra chăn nuôi khá phát triển trong làng, đây là một nguồn thu nhập chính cho hầu hết các hộ; chủ yếu là nuôi bò với số lượng 225 con, tuy nhiên nuôi bò thả rông cũng đã ảnh hưởng nhiều đến việc bảo vệ mùa màng, cánh đồng cũng như sức khoẻ trong làng.
3.1.2.5 Phân loại kinh tế hộ

Tình hình kinh tế hộ được đánh giá thông qua PRA, từ đây đã phản ảnh tiêu chí phân loại. Số hộ đói nghèo là 35 hộ/70 hộ, chiếm đến 50 %. 

Bảng 3.4: Tiêu chí phân loại kinh tế hộ làng Đê Tar
	Tiêu chí
	Nhóm 1 (Khá)
	Nhóm 2 (Trung bình)
	Nhóm 3 (Nghèo)
	Nhóm 4 (Đói)

	Nhà ở
	Nhà xây, tôn kiên cố
	Nhà kiên cố
	Nhà tôn nhà nuớc cấp
	Nhà ở đơn sơ  (tranh/phên) hoặc tôn do nhà nước cấp

	Phương tiện
	Một số hộ có máy xay xát

Có xe máy

	Không có máy móc

Một số hộ có xe máy


	Không có máy móc

Không có xe máy


	Không có tài sản gì 

	Đất canh tác
	Có ruộng : 5 sào – 1ha

Đất rẫy nhiều


	Có ruộng < 3 sào

Có đất rẫy đủ canh tác


	Ruộng, rẫy ít


	Thiếu ruộng, thiếu lao động



	Chăn nuôi
	Có bò từ 3 – 10 con


	Một số hộ có 1 -2 con bò


	Không có 
	Không có

	Lương thực
	Đủ ăn và có hộ dư ăn


	Đủ ăn
	Tạm đủ ăn

	Thiếu ăn từ 4 – 6 tháng

	Khác
	
	
	
	Đông con

Bệnh tật, mồ côi

	Số hộ

	13 hộ
	21 hộ
	22 hộ
	13 hộ


Nhóm kinh tế hộ khó khăn (nhóm 3-4) có đặc trưng là thiếu đất canh tác rẫy, ruộng nước, chăn nuôi chưa phát triển được, thiếu các phương tiện sản xuất; riêng những hộ đặc biệt khó khăn thường là gia đình đông con, bệnh tật, mới tách hộ thiếu các điều kiện để phát triển kinh tế hộ gia đình. Do đó giải pháp giao đất giao rừng, phát triển lúa nước, quy hoạch đất đai và hỗ trợ phát triển kỹ thuật trên đất rẫy, lâm nghiệp cho hộ khó khăn là quan trọng để bổ sung nguồn thu, cải thiện hệ thống canh tác góp phần xoá đói giảm nghèo và tạo ra sự phát triển đồng đều hơn trong cộng đồng.

3.1.2.6 Cơ sở hạ tầng

Chương trình 135 trong những năm qua đã đầu tư vào làng như đưa điện lưới vào, xây dựng hệ thống thuỷ lợi, người dân được sử dụng nước sạch; từ đây đã góp phần thay đổi diện mạo và tạo tiền đề phát triển làng về sinh hoạt và phát triển canh tác lúa nước. Khó khăn lớn của làng hiện tại là hệ thống giao thông đi lại khó khăn trong cả hai mùa mưa và khô nên đã cản trở giao thông, buôn bán trao đổi hàng hoá; ngoài ra hai lĩnh vực gíao dục và y tế là yếu kém, cùng với giao thông khó khăn nên trẻ em không có cơ hội đi học, trình độ văn hoá trong làng thấp; người dân hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế. 
Bảng 3.5: Tình hình cơ sở hạ tầng làng Đê Tar
	Các mặt
	Tình hình hiện tại

	Hệ thống giao thông
	Đường vào từ xã và làng trên 10 km là đường đất bị hư hỏng, mùa mưa đi lại khó khăn

	Điện 
	Điện lưới đã nối đến làng

	Trường học
	2 phòng học, 2 cô giáo, có 1 lớp ghép 2 & 3, 1 lớp 1

	Trạm xá, y tế cộng đồng
	Không có trạm xá, 1 y tá làm y tế cộng đồng

	Nước sạch
	Được tài trợ của UNICEF trong làng đã có 10 vòi nước tự chảy lấy nước từ các suối đầu nguồn (đầu tư 200 triệu)


	Thuỷ lợi
	Một đập thuỷ lợi lớn đang được hình thành trong làng, trên suối Dăk Payou để cung cấp nước cho canh tác của 03 làng xung quanh


3.1.2.7 Tín dụng, thị trường
Rất ít được phát triển ở đây, cơ hội tiếp cận tín dụng và sử dụng có hiệu quả là rất hạn chế, trong các năm qua có khoảng 10 hộ được vay (07 hộ từ ngân hàng người nghèo, 03 hộ từ vốn xoá đói giảm nghèo), mỗi hộ được vay 2 triệu đồng.

Thị trường hầu như chưa phát triển ở vùng này, chủ yếu tự cung tự cấp, trao đổi hàng hoá. Hàng hoá, nông lâm sản chủ yếu do một số hộ kinh và những người bên ngoài đến lập quán buôn bán trao đổi và thu mua. Rất xa chợ, hàng hoá, nhu yếu phẩm được cung cấp bởi một vài hàng quán nhỏ của các hộ kinh sinh sống trong làng.

3.1.2.8 Văn hoá, tôn giáo 

Trong làng không có hộ nào theo đạo, cộng đồng còn giữ khá đầy đủ các truyền thống văn hoá của mình như làm nhà mồ, mừng lúa mới, các sinh hoạt truyền thống.

3.1.2.9 Các hỗ trợ khuyến nông lâm
Lâm trường Kon Chiêng đóng trên địa bàn nên đã thu hút người dân vào một số công đoạn trong trồng rừng, phòng chống cháy rừng. Lâm trường hợp đồng phòng chống cháy rừng trồng bạch đàn với cả làng (năm 2002 có 108 ha với thù lao 2.8 triệu đồng, năm 2003 là 3.2 triệu). Ngoài ra người dân còn tham gia trồng rừng với tiền công 20.000đ/công, bình quân mỗi năm tham gia trồng 10 ha. Các chương trình khuyến nông đã hỗ trợ cộng đồng trong canh tác lúa nước, trồng bắp lai, tập huấn cho cán bộ thôn về kỹ thuật canh tác.
Trong hoạt động lâm nghiệp, người dân chủ yếu được thuê mướn làm các công việc của lâm trường, thu nhập từ các hoạt động này cũng không lớn, từ đó người dân đứng ngoài cuộc của tiến trình quản lý phát triển bảo vệ rừng. Về phát triển đổi mới canh tác chưa được phát triển, dịch vụ khuyến nông mỏng, hạn chế về phương pháp tiếp cận và chưa có những định hướng cho đổi mới canh tác để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm nghiệp.

3.2 Đặc điểm khu vực nghiên cứu dân tộc Jrai – hệ sinh thái rừng khép
Làng Ea Chă Wâu thuộc xã Chư A Thai, huyện A Jun Pa, tỉnh Gia Lai. với 100% là người dân tộc thiểu số Jrai sinh sống trong khu vực phân bố rừng khép
3.2.1 Điều kiện tự nhiên

3.2.1.1 Khí hậu thủy văn

Khu vực làng Ea Chă Wâu nằm về phía đông nam tỉnh Gia Lai, thuộc tiểu vùng khí hậu thung lũng, vùng thấp, nằm trong vùng trũng Cheo Reo - Phú Túc, về phía Đông dãy Trường Sơn. Khí hậu nhiệt đới khô, nhiệt độ bình quân năm 25,50C, tháng 4 có nhiệt độ cao nhất là 280C, tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất 22,50C, biên độ nhiệt trong năm khỏang 60C, giữa hai mùa mưa và khô giá trị càng nhỏ, chỉ 1,20C. Do khuất núi nên mưa ở đây rất ít, lượng mưa trung bình năm chỉ đạt 1.200mm. Mưa chủ yếu vào các tháng 5 đến tháng 12, mùa khô có đến 4 tháng khô hạn gay gắt (từ tháng 1-4), lượng mưa trung bình các tháng này chỉ đạt vài chục mm, có khi vài mm, trong khi đó lượng bốc hơi rất cao, tới vài trăm mm,  đã gây ra tình trạng hạn hán, thiếu nước trầm trọng. Ngoài ra trong khu vực này còn có hiện tượng dông đạt giá trị cao nhất Tây Nguyên, trung bình 32 ngày/năm, thường xảy ra vào đầu mùa mưa, nhất là vào tháng 5 (tới 11 ngày).

Trong khu vực có sông Ia Ayun với nguồn nước lớn, cung cấp nước cho hệ thống thuỷ lợi trong vùng, nhưng làng lại nằm khá xa sông nên không thể sử dụng nguồn nước này (cách xa làng khoảng 3 km). Trong khu vực có một số suối nhỏ đầu nguồn  đổ về sông Ia Ayun, cạn vào mùa khô, đây là khó khăn lớn nhất của làng trong sinh hoạt và sản xuất trong mùa khô. Mùa khô thiếu nước trầm trọng, ngay cả nước ăn cũng không đủ, do đó nguy cơ dịch bệnh đường ruột mùa khô ở đây rất cao

3.2.1.2 Địa hình, đất đai

Khu vực làng nằm trong thung lũng Cheo Reo - Phú Túc, đây là thung lũng nằm trong đới kiến tạo địa hào sông Ba, có cấu tạo đá khá phức tạp, bao gồm hai nhóm đá chính là bồi tích phù sa và trầm tích hỗn hợp. Nhưng chủ yếu là bồi tích phù sa và nó có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành đất trong vùng. Địa hình theo kiểu đồng bằng tích tụ bóc mòn với các dạng địa hình bậc thềm và bãi bồi chiếm diện tích chủ yếu, ngoài ra trong vùng còn có các dạng địa hình đồi sót nhưng diện tích nhỏ. Toàn vùng có độ cao trung bình khoảng 180-200m và thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam với độ dốc trung bình 80. Đỉnh đồi cao nhất là Chư A Thai, cao 326 m và thấp dần xuống 180 m.

Có các loại đất chính: i) Đất phù sa được bồi hàng năm, phân bố dọc theo sông Ayun và sông Ba và một số suối lớn khác, được hình thành từ sản phẩm lũ lụt. Đất có cấp hạt thô, thành phần cơ giới thịt nhẹ đến trung bình. Đất phù sa này trẻ, chưa có sự rửa trôi. Hàm lượng mùn, đạm, lâm tổng số và lân dễ tiêu đều giàu. Đất có tầng dày trên 100cm, ở tầng mặt (0-40cm) độ chua ít đến vừa (pH KCl = 4,2- 4,9). Trên đất phù sa được bồi hàng năm đang được trồng lúa nước và cây hoa mùa, lương thực. ii) Đất xám trên phù sa cổ, hình thành trên các bậc thềm của sông Ba ở độ cao 150-170m, địa hình khá bằng phẳng hoặc lượn sóng nhẹ, độ dốc 6- 80. Đất có thành phần cơ giới thịt nhẹ, nên tình trạng giữ nước giữ ẩm kém, chất dinh dưỡng trong đất bị rửa trôi theo chiều sâu. Đất chua vừa đến rất chua, mùn tổng số thấp (1,9%), đạm tổng số chỉ đạt trung bình 0,181%, lân tổng số và dễ tiêu đều thấp. Loại đất này nghèo dinh dưỡng, do đó khi khai thác đất cần lưu ý vấn đề thâm canh cải tạo đất, giữ nước. iii) Đất phù sa không được bồi, đã thoát khỏi sự bồi đắp, tuy nhiên đất vẫn còn non trẻ, hiện tượng rửa trôi chưa mạnh. Tầng đất mặt chua vừa đến chua ít (pH = 4,2- 5,1). Thành phần cơ giới từ thịt nhẹ đến trung bình. Hàm lượng mùn, đạm, lân tổng số giàu, lân dễ tiêu trung bình. Hàm lượng can xi và magiê trao đổi trong đất này rất giàu. Đây là loại đất tốt, địa hình thoải, đất dễ thoát nước, lại gần nguồn nước, mực nước ngầm nông nên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Các đặc điểm này thích hợp trồng cây lương thực, hoa màu.

3.2.1.3 Thảm thực vật, trạng thái rừng

Thảm thực vật rừng chính ở đây là rừng thưa khô cây họ dầu ưu thế (rừng khép), kiểu rừng này chiếm ưu thế rõ rệt trong điều kiện khô hạn, trên các lập địa càn cổi, đất xói mòn; các loài cây ưu thế là Chiêu liêu đen, Dầu đồng, Cẩm liên, Cà chắc; trạng thái chủ yếu là rừng non và nghèo kiệt. rừng ở đây đã qua tác động một thời gian dài như khai thác gỗ, chặt cây, đốt rẫy ... nên chất lượng rừng rất thấp, cây sinh trưởng kém, hình thân cong queo, cây thấp. Chỉ một số diện tích trên núi cao, men suối còn giữ lại được một số diện tích rừng nửa rụng lá xen với rừng khép, tạo nên kiểu rừng chuyển tiếp với sự đa dạng về thành phần loài hơn.

Bảng 3.6: Các đặc trưng kiểu rừng, trạng thái rừng trong khu vực làng Ea Chă Wâu
	Trạng thái
	Các nhân tố điều tra bình quân lâm phần

	
	N (c/ha)
	D1.3 (cm)
	H (m)
	G (m2/ha)
	M (m3/ha)
	Zm (m3/ha/n¨m)
	Pm %

	RIIA
	333
	14.1
	5.5
	5.7
	16
	1.4
	8.9%

	RIIB
	435
	17.4
	6.8
	11.6
	41
	2.6
	6.2%

	RIIIA1
	372
	19.2
	8.7
	12.7
	58
	2.8
	4.8%


3.2.1.4 Lâm sản ngoài gỗ

Ma trận đánh giá, cho điểm lâm sản ngoài gỗ đã được áp dụng để phát hiện tiềm năng LSNG. Kết quả cho thấy tuy rằng trong khu vực rừng chủ yếu là rừng khép nghèo kiệt, nhưng cũng có giá trị nhiều mặt về LSNG và đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng ở đây. Do đó trong quản lý kinh doanh rừng ở đây, vai trò của gỗ ở đây là thứ yếu, nhưng LSNG có thể xem như là một cơ hội để thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng trong kinh doanh rừng. Các loại LSNG chính là tre le, chai cục, lá ghe, mật ong... các loại này đang được cộng đồng sử dụng khá nhiều; giá trị lớn nhất là dùng để bán lấy tiền mặt, sau đó là dùng cung cấp thực phẩm, làm nhà, làm dụng cụ sản xuất, sinh hoạt. Vì vậy với tài nguyên gỗ còn ít thì giữ rừng để nuôi dưỡng lâm sản ngoài gỗ là một chiến lược cho làng.

Trong đó có cây lá ghe, là một đặc sản của vùng, lá dùng để lợp nhà, làm đồ mỹ nghệ, đan lát rất tốt. Thế nhưng rừng ở đây chưa được quản lý, do đó việc thu hái lá ghe diễn ra tự do, nhiều người từ bên ngoài đến thu hái và tạo nên nguy cơ bị cạn kiệt, trong khi đó cộng đồng ở đây lại không có thu nhập từ nguồn lá này. 

3.2.2  Đặc điểm kinh tế, văn hoá, xã hội

Làng Ea Chă Wâu ở vùng sâu vùng xa, thuộc vùng 3, đi lại khó khăn; đồng thời làng đã nhiều lần di dời nên cộng đồng cũng bị xáo trộn, đời sống đói nghèo

3.2.2.1 Lược sử làng Ea Chă Wâu
Làng Ea Chă Wâu là một làng sinh sống lâu đời ở đây, cuộc sống của họ gắn liền với các diện tích rừng và các lưu vực trong vùng để sinh sống, tuy nhiên do định canh phải di dời và sau đó lại quay về rừng để mưu sinh, sống biệt lập, thiếu thông tin, thị trường, giao lưu hàng hoá... Đây thực sự là một làng khó khăn trong đời sống vật chất lẫn tinh thần

Bảng 3.7: Lược sử làng Ea Chă Wâu

	Thời gian
	Các sự  kiện
	Lý do

	Trước 1990
	Làng đã có từ nhiều năm trước và sinh sống trong khu vực này
	

	1990
	Định cư tại làng Plây Glung A, xã Chư A Thai cũ
	Theo chương trình định canh định cư

	1991 - 1992
	Có 4 hộ trở về làng cũ, đến dựng chòi làm rẫy ven suối Ea Chă Wâu

Phát rừng non làm rẫy: trồng lúa, bắp, đậu. Nuôi bò, gà
	Đất canh tác ở làng Plây Glung A ít

Xung quanh làng  là ruộng lúa, chăn thả bò khó khăn

	1993 - 1994
	Có trên15 hộ đến dựng tạm/chòi làm rẫy

Có một số hộ khác cũng đến làm rẫy nhưng ở rãi rác quanh suối 
	Thấy một số hộ quay về , bà con khác cũng đi theo để làm rẫy, chăn nuôi

Mùa làm rẫy thì ở lại, hết mùa thì trở về làng Plây Glung A



	1995
	Có khoảng 2/3 số hộ quay về Plây Glung
	Hạn hán, thiếu nước, thu hoạch mùa màng trên rẫy thấp

	1996 - 1997
	Trở lại làm rẫy cũ, ở nhà tạm cũ
	Thiếu đất sản xuất, đông người, muốn phát triển chăn nuôi

	1998
	Công an xã vào đề nghị làng kê khai hộ khẩu
	Số hộ đến ở làm rẫy tăng, có ý định định cư lâu dài

	1999 - nay
	Số hộ đến Ea Chă Wâu làm rẫy  tăng đến 31 hộ 
	Tách hộ vì thiếu đất

Có nguyên vọng định cư lâu dài thành lập lại ở đây


3.2.2.2 Tổ chức làng

[image: image79.jpg]


Trong làng có buôn trưởng và buôn phó, có một già làng là Rmah Sek và tổ hoà giải. Sơ đồ Venn đã phản ảnh làng có cơ cấu tổ chức đơn giản, mang tính tự quản. Khi dân làng quay trở lại làng cũ thì UBND xã Chư A Thai trực tiếp quản lý làng và tổ chức xây dựng ban tự quản thôn, ngoài ra trong làng tự hình thành tổ hoà giải phối hợp với già làng để giải quyết các vấn đề trong nội bộ làng. Mối quan hệ với các tổ chức,  cơ quan chức năng bên ngoài còn ít và yếu, do đó việc di dời làng trở về nơi cũ nên hệ thống khuyến nông lâm, tín dụng và các cơ quan chức năng chưa có kế hoạch hỗ trợ phát triển làng, giao lưu buôn bán chủ yếu với tiểu thương; đây là một vấn đề thử thách lớn trong phát triển làng trong giai đoạn vừa qua. Nguyện vọng của dân làng là được quy hoạch lại đất đai, giao đất rừng truyền thống cho làng và phát triển tổ chức làng về pháp lý đủ mạnh và có sự hỗ trợ dịch vụ để phát triển làng trong thời gian đến
Sơ đồ 3.3: Sơ đồ Venn về tổ chức làng Ea Chă Wâu

3.2.2.3 Dân số, lao động, phân bố dân cư, kinh tế hộ
Tất cả dân cư đều là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa Jrai. Số hộ trong làng là 29 hộ với 53 nhân khẩu trong đó nam là 24 người. Đây là một làng có quy mô nhỏ, hầu hết các hộ trước đây đều có nhà ở buôn định cư Plây Glung A và diện tích lúa nước, nhưng do không đủ diện tích canh tác để bảo đảm lương thực cũng như không thể tổ chức chăn nuôi truyền thống để có thu nhập, do vậy đã quay trở lại làng cũ. Trong làng nhà cửa còn tạm bợ, thiếu các phương tiện sản xuất, hầu hết các hộ đều khó khăn về kinh tế và thiếu lương thực phải đi làm thuê và thu hái sản phẩm từ rừng.
3.2.2.4 Đất đai, tập quán canh tác và sử dụng đất

Một đặc trưng ở đây là rừng chưa thực sự có chủ, trước đây thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ A Jun Pa, sau đó giao trả về cho xã quản lý, trong khi đó làng lại không có thẩm quyền quản lý, do đó diện tích rừng khép còn sót trên dãy núi Chư A Thai lại cũng đang bị gặm nhắm dần. Vấn đề đặt ra cho giao đất giao rừng là cần tiến hành sớm và tạo cơ hội cho làng quản lý rừng, đất đai, quy hoạch lại sản xuất. Hệ sinh thái rừng khép ở đây còn lại tuy nghèo kiệt nhưng cũng đóng vai trò quan trọng về môi trường và kinh tế. Rừng phân bố ở đầu nguồn nên có vai trò điều hoà nguồn nước tưới và sinh hoạt cho cộng đồng, các sản phẩm từ rừng như là một nguồn đóng góp vào thực phẩm gia đình như: nấm, măng, cá suối, thú rừng... Tuy chưa được giao đất giao rừng nhưng làng đã xem khu vực rừng ở núi Chư A Thai thuộc phạm vi quản lý của mình và tổ chức canh tác cũng như bảo vệ các khu rừng để thu hái lâm sản ngoaì gỗ và giữ nước.
Các diện tích dưới thấp, ở chân núi được trồng trọt lúa nước một vụ và làm rẫy. Rẫy là nguồn thu lương thực chính ở đây, đất ở đây khá thích hợp cho việc trồng cây hoa màu, đặc biệt là các loại đậu đỗ. Chăn nuôi có ở hầu hết các hộ để tạo sức kéo và bán thịt. Tổng số đàn trâu: 01 con, đàn bò: 25 con. Diện tích canh tác bình quân 0.5 ha lúa nước/hộ và 05 ha rẫy/hộ
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Năng suất (Tấn/ ha)
	Ghi chú

	Ruộng nước 1 vụ
	12
	2 tÊn/ha
	Giống địa phương

	Rẫy (lúa, cây hoa màu)
	15
	
	


Canh tác đơn giản, chưa áp dụng khoa học kỹ thuật, chưa thâm canh; chủ yếu sản xuất để có lương thực, chưa tạo ra cây trồng hàng hoá. 
3.2.2.5 Cơ sở hạ tầng

Đây thực sự là một làng khó khăn trong đời sống vật chất lẫn tinh thần. Cơ sở hạ tầng ở đây chưa được phát triển, người dân hạn chế trong tiếp cận giáo dục, văn hoá, kỹ thuật và thị trường. Đường giao thông chủ yếu là đường mòn nối từ làng đến trung tâm xã khoảng 10 km, tất cả cơ sở hạ tầng như điện, trường học, trạm xá, đều chưa có. Để làm lúa nước người dân tự ngăn các đập đất nhỏ để giữ nước và chỉ canh tác được một vụ trong năm. Nhìn chung điều kiện cơ sở hạ tầng ở đây chưa kịp phát triển khi đồng bào trở lại buôn cũ, do đó rất khó khăn trong sinh hoạt, học tập của trẻ em, chữa bệnh.
3.3 Sự cần thiết xây dựng mô hình thử nghiệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở hai làng nghiên cứu
3.3.1 Làng Đê Tar, dân tộc Bahnar quản lý rừng thường xanh
Từ các thông tin về hiện trạng tài nguyên ở làng Đê Tar cho thấy đây là một vùng còn duy trì vốn tài nguyên rừng và đất rừng khá dồi dào. Tài nguyên rừng phong phú và có giá trị về sản xuất cũng như phòng hộ, bảo vệ môi trường. Đất đai và khí hậu thích hợp cho sản xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên trong những năm gần đây dưới tác động của nhiều yếu tố, diện tích rừng đang có chiều hướng giảm sút nhanh, chất lượng rừng ngày càng kém  giá trị. Có thể thấy được một số nguyên nhân và các tác động làm rừng suy giảm về số và chất lượng:

· Rừng và đất rừng thuộc quyền quản lý của lâm trường, nhưng trong thực tế với tập quán canh tác của đồng bào dân tộc và nhu cầu về lương thực nên nhiều diện tích rừng bị phá để lấy đất canh tác. Đất đai canh tác nương rẫy chưa được quy hoạch sử dụng, cấp quyền sử dụng.

· Cộng đồng phụ thuộc rất cao vào rừng, nhưng thiếu các hướng dẫn quản lý sử dụng hợp lý nên đã có những tác động tiêu cực vào vốn rừng.

· Khai thác trộm gỗ, săn bắn trái phép vẫn đang diễn ra.

· Diện tích rừng đã qua khai thác nhưng chưa được tái đầu tư để phục hồi, nuôi duỡng rừng một cách đầy đủ.

· Khả năng quản lý bảo vệ rừng của lâm trường có giới hạn nên không thể đối phó với các áp lực phá rừng từ nhiều phía. Trong khi đó vai trò quản lý tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp của cộng đồng chưa được công nhận đã tạo nên khoảng trống trong công tác bảo vệ rừng.

· Nương rẫy không được thâm canh, đất nhanh mất màu, đồng thời với nó là việc sử dụng đất nương rẫy để trồng rừng, cây công nghiệp đã dẫn đến nhiều diện tích rừng mới bị phá để lấy đất canh tác, bảo đảm lương thực trong cộng đồng.

Như vậy cho thấy cần thiết có quy hoạch sử dụng đất và rừng ở buôn làng và giao đất lâm nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề:

· Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng đất lâm nghiệp, quy hoạch ổn định đất đai canh tác, đưa đất nương rẫy vào sản xuất nông nghiệp ổn định, thâm canh.

· Giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho hộ/nhóm hộ, bảo đảm rừng và đất đai có chủ. Diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ và kinh doanh bởi nhóm hộ gia đình.
· Ngăn chặn tình trạng xâm canh, chặt phá rừng lấy đất canh tác cây công nghiệp.

· Tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội thôn làng bền vững dựa vào kinh doanh, sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi dưỡng bảo vệ vốn rừng.

· Phát huy được truyền thống quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc địa phương, xây dựng mô hình quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng. Cộng đồng có trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng trong quản lý kinh doanh tài nguyên rừng.

· Vùng lưu vực trong làng Đê Tar đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn nước và thuỷ lợi; nếu rừng bị tiếp tục phá trên các núi cao thì nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng là rõ ràng. Do đó không chỉ giao rừng để sản xuất mà còn lưu ý đến phát triển phương thức quản lý lưu vực dựa vào cộng đồng.

3.3.2 Làng Ea Chă Wâu, dân tộc Jrai quản lý rừng khép
Tại làng Ea Chă Wâu cho thấy một thực tế bức xúc là rừng vô chủ đang bị tàn kiệt, đời sống cộng đồng chưa được phát triển, chưa có hệ thống quy hoạch đất đai cho làng. Diện tích rừng ở đây có nguy cơ biến mất hẵn do các số nguyên nhân:

· Khu vực núi Chư A Thai tuy có độ dốc khá cao nhưng rừng không có chủ quản lý, để nhiều người bên ngoài đến khai thác gỗ, củi, đốt than, săn bắt, lấy lá ghe bán
· Rừng khép ở đây tồn tại được trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên, thế nhưng dưới sự tác động quá mạnh, chất lượng rừng ngày càng giảm sút.

· áp lực phá rừng lấy đất canh tác từ bên ngoài đến khu rừng còn sót lại trên núi Chư A Thai là rất lớn.

· Diện tích rừng đã qua khai thác mạnh nhưng chưa có một giải pháp tái đầu tư để phục hồi, nuôi duỡng

· Khả năng quản lý bảo vệ rừng của xã, thôn có giới hạn nên không thể đối phó với các áp lực phá rừng từ nhiều phía. Trong khi đó vai trò quản lý tài nguyên rừng, đất lâm nghiệp của cộng đồng chưa được công nhận đã tạo nên khoảng trống trong công tác bảo vệ rừng.

· Nương rẫy không được thâm canh, đất nhanh mất màu, đồng thời với nó là việc mở rộng diện tích để canh tác đã dẫn đến nhiều diện tích rừng mới bị phá nhằm sản xuất lương thực trong cộng đồng.

Từ những thực tế trên cho thấy cần thiết có sự quy hoạch sử dụng đất và rừng ở buôn làng và giao đất giao rừng nhằm giải quyết các vấn đề:

· Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng đất lâm nghiệp, ngăn chặn tình trạng xâm canh, quy hoạch ổn định đất đai canh tác, đưa đất nương rẫy vào sản xuất nông nghiệp ổn định, thâm canh.

· Giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng, bảo đảm rừng và đất đai có chủ. Diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ và kinh doanh bởi cộng đồng. Tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội thôn làng bền vững dựa vào kinh doanh, sản xuất nông lâm nghiệp và nuôi dưỡng bảo vệ vốn rừng.
· Phát huy được truyền thống quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng dân tộc địa phương, xây dựng mô hình quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng. Cộng đồng có trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng trong quản lý kinh doanh tài nguyên rừng.

· Khu vực núi Chư A Thai đóng vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn nước và thuỷ lợi; nếu rừng bị tiếp tục phá trên các núi cao thì nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng là rõ ràng. Do đó không chỉ giao rừng để sản xuất mà còn lưu ý đến phát triển phương thức quản lý lưu vực dựa vào cộng đồng
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Chương 4: nội dung và phương pháp nghiên cứu

4.1 Nội dung nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài tiến hành các nội dung nghiên cứu, thử nghiệm  chính như sau:
i. Thử nghiệm giao đất giao rừng và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách, chế độ hưởng lợi:
· Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp giao đất giao rừng có sự tham gia
· Nghiên cứu tăng trưởng và xác định phương pháp tính chế độ hưởng lợi cho người nhận rừng.

· Tổ chức thử nghiệm xây dựng 02 giao đất giao rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai và rút ra các vấn đề về chính sách, tổ chức, kỹ thuật trong GĐGR
ii. Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, mô tả, phân tích và hệ thống hóa kiến thức sinh thái địa phương của hai dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai về quản lý tài nguyên rừng thường xanh và rừng khép làm cơ sở phát triển kỹ thuật lâm nghiệp
iii. Phát triển kỹ thuật lâm nghiệp trên các trạng thái rừng dựa vào cộng đồng:

· Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia – PTD trong xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật theo trạng thái rừng, kiểu rừng.
· Tổ chức khởi xướng phát triển công nghệ có sự tham gia trên các trạng thái rừng, đất rừng ở hai kiểu thường xanh và rừng khép. Xây dựng 02 phương án PTD ở hai cộng đồng trên hai kiểu rừng
iv. Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng:

· Thiết kế và kiểm nghiệm các phương pháp đánh giá tài nguyên đơn giản, lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng
· Lập 02 kế hoạch kinh doanh rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar. 
v. Xây dựng 03 loại tài liệu hướng dẫn để tổ chức phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng:

· Giao đất giao rừng có sự tham gia
· Phương pháp phát triển giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp có sự tham gia.
· Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
4.2 Phương pháp nghiên cứu

4.2.1 Phương pháp luận tiếp cận và nghiên cứu

Sử dụng và phát triển phương pháp nghiên cứu, tiếp cận có sự tham gia kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, tin học và thống kê toán học để thử nghiệm và phát triển các phương pháp tiếp cận về xã hội, kỹ thuật trong tiến trình xây dựng mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Các cách phương pháp này được sử dụng phối hợp với nhau nhằm  mục đích củng cố và phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật và tiếp cận thích hợp để ứng dụng trong điều kiện cộng đồng dân tộc thiểu số.
· Phương pháp tiếp cận có sự tham gia được áp dụng bao gồm nghiên cứu hành động có sự tham gia (Participatory Action Research), đánh giá nông thôn có sự tham gia (Participatory Rural Appraisal - PRA), phát triển công nghệ có sự tham gia (Participatory Technology Development – PTD), đánh giá tài nguyên rừng và lập kế hoạch có sự tham gia (Participatory Inventory and Planning), nghiên cứu hệ thống kiến thức sinh thái địa phương (Local Ecological Knowledge – LEK). Các phương pháp tiếp cận này được sử dụng linh hoạt, phối hợp với nhau, đặc biệt là ứng dụng và phát triển thành các công cụ thích hợp với mục tiêu quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
· Công nghệ thông tin được sử dụng là phần mềm WinAKT5.0 của Trung tâm nghiên cứu Nông Lâm kết hợp ICRAF [31] để hệ thống hoá, sơ đồ hoá và tạo cơ sở dữ liệu mở về kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý tài nguyên rừng

· Công nghệ tin học và thống kê toán học trong lâm nghiệp được sử dụng bao gồm các phương pháp phân tích phương sai, mô hình hồi quy một đến nhiều biến và tuyến tính đến phi tuyến tính để tiếp cận tốt nhất với quy luật sinh học, phát triển rừng; các phần mềm thống kê được sử dụng để tiếp cận các mô hình hồi quy là SPSS, Statgraphics, Excel. Quan điểm nghiên cứu là sử dụng các công cụ toán học để mô tả phản ảnh được các quy luật, mối quan hệ phức tạp, bị tác động bởi nhiều nhân tố, sau đó cụ thể hoá, đơn giản hoá thành các công cụ, sơ đồ, biểu đồ, bảng biểu có thể áp dụng trong thực tiễn quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
4.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể

Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được áp dụng và phát triển ứng với từng nội dung nghiên cứu để đạt được các kết quả và mục tiêu đặt ra:

4.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu giao đất giao rừng và phản hồi về chính sách

i) Tập huấn và kiểm nghiệm phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong giao đất  giao rừng:
Với mục đích nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương và phát triển phương pháp, 02 đợt tập huấn phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong GĐGR đã được tiến hành trong phòng cũng như kiểm nghiệm trên hiện trường hai làng nghiên cứu. Thành viên tham gia, bao gồm cán bộ lâm nghiệp, cán bộ địa chính, lâm trường, cán bộ khuyến nông lâm, hạt kiểm lâm, phòng nông nghiệp ở tỉnh, và hai huyện Mang Yang và A Jun Pa. 

ii) Các bước tiến hành GĐGR, phát triển công cụ tiếp cận PRA và kỹ thuật:
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Tiếp cận xây dựng 02 phương án GĐGR rừng ở hai cộng đồng Jrai và Bâhnar được tiến hành theo 7 bước sau:
· Bước 1: Chuẩn bị  và thống nhất kế hoạch giao đất giao rừng
· Bước 2: Thống nhất triển khai giao đất giao rừng ở thôn làng - Họp dân lần 1
· Bước 3: Đánh giá nông thôn có sự tham gia theo chủ đề quản lý tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp

· Bước 4: Điều tra quy hoạch rừng có sự tham gia của người dân và tính toán tỷ lệ hưởng lợi

· Bước 5: Thống nhất các điểm cơ bản về giao đất giao rừng với cộng đồng – Họp dân lần 2
· Bước 6: Hoàn chỉnh hồ sơ, phương án giao đất giao rừng
· Bước 7: Thẩm định phương án giao đất giao rừng, tổ chức 03 hội thảo, 2 ở cấp huyện và 1 ở cấp tỉnh.
Có 16 công cụ PRA và kỹ thuật đánh giá tài nguyên có sự tham gia được lựa chọn áp dụng thích hợp với tổ chức GĐGR, trong đó một số công cụ mới được phát triển như: 
· Tiếp cận để phát hiện phưong thức GĐGR thích hợp: Cho hộ, nhóm hộ hay công đồng làng.
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Vẽ bản đồ tài nguyên, phân chia rừng: Kết hợp công cụ PRA trong vẽ sơ đồ tài nguyên và phân chia rừng với sử dụng ảnh vệ tinh và kỹ thuật GIS (Geograhics Information System), giải đoán trên thực địa với hỗ trợ của máy định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System). Phần mềm GIS được sử dụng trong tiến trình này gồm: Mapinfo7.2, Arcview 3.2, Spacial Analysis 1.0. Trong đó ảnh vệ tinh đã giải đoán được cung cấp để hỗ trợ cho việc thực hiên công cụ PRA vẽ sơ đồ tài nguyên có sự tham gia một cách chính xác và kiểm kê diện tích nhanh chóng.
· Xác định các chỉ tiêu lâm học và công thức tính toán tỷ lệ hưởng lợi dựa vào tăng trưởng rừng:
· Sử dụng ô tiêu chuẩn điển hình 400m2  - 1.000 m2 theo từng trạng thái rừng (rừng non sử dụng ô 400m2, rừng từ nghèo trở lên ô 1.000m2), trong ô điều tra các chỉ tiêu cơ bản để thống kê trữ lượng, loài, chất lượng rừng. Đã thu thập 42 « tiêu chuẩn điển hình trên 07 trạng thái rừng. Trên các ô tiêu chuẩn điều tra tỉ mỉ tăng trưởng đường kính định kỳ 5 năm của tất cả các cây để đánh giá tăng trưởng và xem xét đề xuất tỷ lệ hưởng lợi và các giải pháp kỹ thuật cũng như để lập kế hoạch tổ chức quản lý kinh doanh rừng.
· Thiết lập các mô hình hồi quy để ước lượng trữ sản lượng, các nhân tố điều tra: H = f(D), V = f(D), M = f(N, D), Zm = f(M), N = f(D)

· Xây dựng công thức tính tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ cho người nhận rừng theo nguyên tắc hưởng lợi phần tăng trưởng trong thời gian nuôi dưỡng rừng.

iii) Phân tích, tổng hợp các vấn đề về chính sách:

Từ kết quả thử nghiệm phương pháp, áp dụng chính sách để xây dựng 02 phương án GĐGR cho hai cộng đồng Jrai và Bahnar, tổng hợp, phân tích, so sánh để phát hiện và đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách tổ chức GĐGR

4.2.2.2 Phương pháp nghiên cứu và hệ thống hoá kiến thức sinh thái địa phương LEK
Chủ đề nghiên cứu chung là quản lý sử dụng tài nguyên rừng, trong đó chia ra hai chủ đề phụ là: i) Quản lý đầu nguồn, và ii) Sử dụng rừng. 

Trên hiện trường với nông dân, sau khi lựa chọn được chủ đề quan trọng, sử dụng các phương pháp phân tích đơn giản có sự tham gia để phát hiện kiến thức và kinh nghiệm của người dân. Công cụ phân tích nhằm phát hiện các mối quan hệ: i) Nguyên nhân và hậu quả, ii) Tác động và ảnh hưởng

Từ đây phát hiện được các kiến thức đa dạng của cộng đồng, trong tiến trình thảo luận sử dụng dạng sơ đồ liên kết các nhân tố ảnh hưởng cùng với người dân để theo dõi và chia sẻ thông tin, kiến thức. 

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân, các mối quan hệ, thiết lập các sơ đồ quan hệ giữa các nhân tố của kiến thức sinh thái, sau đó sử dụng phần mềm Win AKT 5.0 để hệ thống hoá và tạo lập cơ sở dữ liệu kiến thức sinh thái địa phương theo chủ đề, dân tộc và liên kết với nhau. Từ hệ thống kiến thức này sẽ phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển các nghiên cứu thử nghiệm mới hoặc giải pháp ứng dụng nó trong quản lý tài nguyên rừng.

Để hệ thống hoá kiến thức địa phương trong phần mềm AKT 5.0 cần tiến hành theo các bước chính:

i) Tạo lập các nhân tố kiến thức và phân biệt thành các kiểu dạng:

· Object: Nhân tố hoặc đối tượng, ví dụ: Đất, rừng

· Attribute: Thuộc tính của đối tượng, ví dụ: Đất đỏ, thực vật thân gỗ

· Process: Tiến trình, ví dụ: Canh tác nương rẫy

· Action: Hành động, ví dụ: Chặt cây

ii) Liên kết các nhân tố kiến thức theo dạng các mệnh đề: Mô tả các mệnh đề thể hiện mối quan hệ dưới các dạng khác nhau (Statement), có các kiểu dạng quan hệ như sau được mô tả:

· Attribute value statement (Mệnh đề thuộc tính). Ví dụ: Cây dầu đồng có nhựa tốt.

· Causal statement (Mệnh đề nguyên nhân): Các nhân tố tác động lẫn nhau theo một chiều hay hai chiều.

· Condition statement (Mệnh đề điều kiện): Các điều kiện cần thể có để sự tác động giữa các nhân tố là xảy ra.

· Comparation statement (Mệnh đề so sánh): Bằng nhau, hơn kém

· Link/Effect statement (Mệnh đề liên kết/ảnh hưởng). Ví dụ: Loài cây  rừng ảnh hưởng đến  sản lượng nhựa.

iii) Viết câu lệnh liên kết và tạo lập các sơ đồ kiến thức (diagram): Trên cơ sở các mệnh đề đã xác định, viết các câu lệnh để liên kết các nhân tố của hệ thống kiến thức về một chủ đề nhất định. Từ đây tạo thành cơ sở dữ liệu đầu tiên, cơ sở dữ liệu này là một thống mở và có thể cập nhật, mở rộng liên kết. Nếu tiếp tục nghiên cứu một chủ đề khác, trong đó có các nhân tố trùng lắp với chủ đề cũ thì hệ thống dữ liệu sẽ tự động liên kết tạo nên bức tranh toàn diện về hệ thống kiến thức với các mối quan hệ qua lại nhiều chiều, tác động lẫn nhau với nhiều nhân tố. Các mối liên kết được tự động thể hiện theo dạng sơ đồ chỉ rõ chiều tác động và trên sơ đồ có thể cho xuất hiện các mệnh đề quan hệ, câu tuyên bố, các kinh nghiệm.
4.2.2.3 Phương pháp phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng
i) Tập huấn và kiểm nghiệm phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia PTD trên đất rừng:

Hai đợt tập huấn PTD đã được tiến hành cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm, nông dân nòng cốt ở hai địa phương nghiên cứu, trong tập huấn tiến hành khởi xướng PTD ở hai làng để kiểm nghiệm phương pháp trong điều kiện áp dụng là phát hiện giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng khác nhau

ii) Sử dụng và phát triển phương pháp PTD trong lâm nghiệp
PTD là phương pháp tiếp cận có sự tham gia để phát hiện và thử nghiệm đổi mới sản xuất trong đó người dân là trung tâm và đóng vai trò quyết định. Các đặc điểm chính của nó là:

· Phát hiện các kỹ thuật, công nghệ mới để thử nghiệm

· Do nông dân lựa chọn và quản lý thử nghiệm

· Có sự hợp tác 3 bên: Nông dân, nhà nghiên cứu và khuyến nông lâm

· Kết hợp kiến thức sinh thái địa phương LEK (đã đề cập ở phần trên) với kiến thức khoa học

· PTD gồm 6 giai đoạn chính: i) Chuẩn bị, ii) Khởi xướng, iii) Thực thi, iv) Giám sát, tài liệu hoá, v) Kết thúc và vi) Lan rộng

Đề tài áp dụng PTD để thử nghiệm và phát triển phương pháp PTD trong điều kiện quản lý rừng dựa vào cộng đồng, trong đó điểm mới là sử dụng PTD theo từng chủ đề ứng với từng trạng thái để phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật:
· Xây dựng 02 phương án PTD ở hai làng nhằm xác định hệ thống giải pháp kỹ thuật ở các trạng thái rừng dựa vào cộng đồng
· Hỗ trợ cộng đồng thử nghiệm một số giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng: Tổ chức 10 thử nghiệm PTD ở hai làng, mỗi làng 5 thử nghiệm, mỗi thử nghiệm được lặp lại 2 – 7 lần. Các thử nghiệm được tiến hành 4 giai đoạn: chuẩn bị, khởi xướng, thực thi, giám sát – tài liệu hoá. Vì cơ cấu cây trồng thử nghiệm dài ngày nên các giai đoạn kết thúc và lan rộng được chuyển giao cho địa phương. Các sổ theo dỏi giám sát thử nghiệm được thiết kế và cung cấp cho nông dân thử nghiệm, cán bộ khuyến nông lâm cấp xã, huyện để cùng theo dỏi và lan rộng thử nghiệm thành công.
4.2.2.4 Phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

i) Mô hình hoá các nhân tố điều tra để xây dựng phương pháp đánh giá tài nguyên đơn giản và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Thiết lập các hàm hồi quy mô phỏng các quan hệ V= f(D), H = f(D), M = f(N, D), Zm = f(M) để lập các bảng tra chiều cao, thể tích, trữ lượng, lượng tăng trưởng xuất phát duy nhất từ một nhân tố cộng đồng có thể đo đếm là đường kính cây rừng (D)

Xây dựng phương pháp nghiên cứu động thái cấu trúc N/D dựa vào cỡ kính thay đổi theo tăng trưởng đường kính:
· Mô hình hoá quan hệ Zd = f(D) để xác định cự ly cỡ kính thay đổi

· Xây dựng mô hình cấu trúc mẫu N/D theo cự ly cỡ kính thay đổi theo Zd để có động thái ổn định trong một định kỳ. Đây là cơ sở để thiết kế công cụ tỉa thưa, khai thác thác rừng đơn giản theo sơ đồ đồng thời bảo đảm rừng được ổn định trong một định kỳ nuôi dưỡng.

ii) Tập huấn hiện trường và kiểm nghiệm phương pháp
Tổ chức hai đợt tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm và người dân ở hai làng; thực hành và kiểm nghiệm phương pháp trên hiện trường. Từ đây lập 02 kế hoạch quản lý rừng ở hai làng.
4.2.2.5 Phương pháp hệ thống hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng cộng đồng và xây dựng các tài liệu hướng dẫn
Đề tài này tập trung xây dựng các phương pháp để hỗ  trợ cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng mới trong thực tiễn, các thử nghiệm nhằm xây dựng mô hình điểm cũng như để đúc rút kinh nghiệm và xây dựng, cải tiến hoặc bổ sung các phương pháp thích hợp; trên cơ sở đó tài liệu hoá và xây dựng thành các hướng dẫn để các đối tượng khác nhau áp dụng trong thực tế.
Ba tài liệu hướng dẫn: i) Giao đất giao rừng, ii) Phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và iii) Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng; được xây dựng trên cơ sở:
· Kiểm nghiệm các phương pháp trên hiện trường trong suốt thời gian nghiên cứu 02 năm cùng với các bên tham gia và người dân

· Tổ chức hội thảo lấy ý kiến phản hồi

· Tổng hợp thành các chu trình, đơn giản hoá, cụ thể hoá để có thể vận dụng thuận lợi trong thực tế với người dân.
4.2.3 Phương pháp phát triển nhân lực, chuyển giao phương pháp tiếp cận
Một trong những kết qủa mong đợi của đề tài là góp phần đào tạo, nâng cao năng lực và áp dụng các phương pháp tiếp cận cho cán bộ kỹ thuật hiện trường và người dân về tổ chức thực hiện quản lý rừng dựa vào cộng đồng – một phương thức mới đòi hỏi cách tiếp cận mới. Bảo đảm tính bền vững sau khi đề tài kết thúc là đã có sẵn một đội ngũ ở địa phương sẵn sàng tiếp tục áp dụng các phương pháp đó.
Do vậy trong suốt tiến trình thực hiện đề tài, đã tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo, họp, làm việc trên hiện trường để thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan và hai cộng đồng làng; bao gồm:
· Hai tập huấn về GĐGR

· Hai tập huấn về PTD trong lâm nghiệp

· Hai tập huấn về đánh giá tài nguyên rừng và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

· Ba hội thảo, gồm hai ở cấp huyện và một ở cấp tỉnh

· Thu hút các bên và hầu hết người dân trong hai làng tham gia trên hiện trường theo định kỳ để gíam sát, học tập.

                      Số lượt người tham gia vào tiến trình thực hiện đề tài

	
	Sè l­​ît ng​­êi
	Số ngày công

	Hội thảo
	56
	112

	Tập huấn
	31
	88

	Hiện trư​ờng
	48
	203

	Tổng 
	135
	403


Tổng cộng có 82 người tham gia vào đề tài với 135 lượt người, tổng ngày công tham gia là 493 ngày công. Ngoài ra còn có sự tham gia thường xuyên của 101 hộ thuộc hai làng nghiên cứu và 08 cán bộ trực tiếp thực hiện đề tài. Danh sách thành viên tham gia vào tiến trình đề tài trình bày trong phụ lục 1. Các tài liệu tập huấn, hội thảo cũng đã được cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan, thành viên tham gia và cộng đồng
4.2.4 Khung logic nghiên cứu

Mối quan hệ logic giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp nghiên cứu được thể tóm tắt hiện trong bảng 4.1 và sơ đồ 4.1
Bảng 4.1: Khung logic nghiên cứu

	Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu, thử nghiệm các cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất hệ thống giải pháp, phương pháp tiếp cận trong phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng


	Mục tiêu cụ thể
	Nội dung nghiên cứu
	Phương pháp nghiên cứu, tiếp cận

	i. Phát triển phương pháp tiếp cận GĐGR và phản hồi về chính sách
	Thử nghiệm GĐGR và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách
· Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp GĐGR có sự tham gia

· Nghiên cứu tăng trưởng để xác định chế độ hưởng lợi

· Xây dựng 02 phương án GĐGR ở hai cộng đồng


	Tổ chức 02 tập huấn về phương pháp GĐGR và kiểm nghiệm trên hiện trường

áp dụng và phát triển các công cụ PRA 
áp dụng và phát triển các công cụ điều tra quy hoạch rừng có sự tham gia: 

· Kết hợp GPS/ảnh vệ tinh/GIS với vẽ sơ đồ tài nguyên có sự tham gia để quy hoạch, khoanh vẽ diện tích giao

· Đánh giá tài nguyên, tăng trưởng: Điều tra 42 « tiêu chuẩn điển hình 400 - 1000m2  cho 07 trạng thái rừng. Xác định tăng trưởng đường kính định kỳ 5 năm

· Mô hình hoá các mối quan hệ của các nhân tố tăng tưởng rừng bằng các hàm hồi quy thích hợp để xác định công thức hưởng lợi
Phân tích tổng hợp các vấn đề về chính sách GĐGR

	ii. Phát triển phương pháp xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật lâm nghiệp dựa vào ứng dụng công nghệ thông tin để hệ thống kiến thức sinh thái địa phương và tiếp cận có sự tham gia
	Thử nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra, mô tả và hệ thống hoá kiến thức sinh thái địa phương về quản lý rừng thường xanh và rừng khép của hai cộng đồng Bahnar và Jrai


	Phỏng vấn, sơ đồ hoá kiến thức

Hệ thống hoá theo chủ đề và lập cơ sở dữ liệu kiến thức sinh thái địa phương bằng phần mềm Win AKT5.0



	
	Phát triển kỹ thuật lâm nghiệp trên các trạng thái rừng dựa vào cộng đồng:
· Kiểm nghiệm và phát triển phương pháp PTD trong xác lập hệ thống giải pháp kỹ thuật theo trạng thái rừng

· Tổ chức khởi xướng PTD trên các trạng thái rừng ở hai kiểu rừng. Xây dựng 2 phương án PTD ở hai cộng đồng
	Tổ chức 02 tập huấn PTD và kiểm nghiệm trên hiện trường

áp dụng và phát triển các công cụ PTD theo chủ đề cho từng trạng thái rừng

10 thử nghiệm theo phương pháp PTD ở hai địa phương, mỗi thử nghiệm được lặp lại 2 - 7 lần

	iii. Xây dựng các phương pháp đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
	Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng:

· Thiết kế và kiếm nghiệm các phương pháp đánh giá tài nguyên đơn giản, lập kế hoạch và tổ chức kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng
· Lập 02 kế hoạch kinh doanh rừng ở hai cộng đồng

	Mô hình hoá các nhân tố điều tra để xây dựng phương pháp ứng dụng và bảng biểu điều tra rừng và lập kế hoạch kinh doanh đơn giản
Tổ chức 02 tập huấn cho cán bộ kỹ thuật và người dân trên hiện trường để kiểm nghiệm tính thích ứng của phương pháp

	iv. Hệ thống hoá và tài liệu hoá tiến trình phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng
	Xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn:

· Giao đất giao rừng

· Phát triển kỹ thuật lâm nghiệp có sự tham gia
· Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
	Kiểm nghiệm các phương pháp trên hiện trường có sự tham gia

3 cuộc hội thảo cấp huyện, tỉnh
Tổng hợp và tài liệu hoá các tiến trình
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Sơ đồ 4.1: Quan hệ giữa mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
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Chương 5: kết quả và phân tích thảo luận

Sơ đồ 5.1 tóm tắt, khái quát toàn bộ kết quả đề tài đã đạt được nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu cụ thể và tổng thể. Kết quả nghiên cứu và thảo luận sẽ đi theo tiến trình logic như đã thể hiện trong sơ đồ tóm tắt, khái quát
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Sơ đồ 5.1: Quan hệ giữa kết quả và mục tiêu nghiên cứu

5.1 Quan điểm, khái niệm và yêu cầu để tổ chức phương thức quản lý rừng dựa vào rừng cộng đồng
Trước khi đi vào phân tích các kết quả nghiên cứu để xây dựng, phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, cần làm rõ quan điểm, khung khái niệm và các yêu cầu của nó để xác định rõ phạm vi thảo luận cũng như ứng dụng trong thực tiễn. 

Trên cơ sở phân tích trong phần tổng quan các vấn đề nghiên cứu liên quan đến khái niệm, quan điểm, thuật ngữ quản lý rừng dựa vào cộng đồng; khái niệm, quan điểm về “Quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số”  được thống nhất với các khía cạnh như sau: 
· Cộng đồng: Là cộng đồng thôn, làng; đây là cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa cùng nhau cư trú lâu đời. Khái niệm này còn có thể hiểu mở rộng là các nhóm hộ/dòng họ cùng chung sống trong một thôn làng, có các quan hệ huyết thống hoặc có truyền thống, tập quán quản lý chung một phần tài nguyên đất, rừng. Khái niệm cộng đồng này tuân theo định nghĩa “cộng đồng dân cư” trong điều 9 của Luật Đất Đai (2003) [15]: “Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng ngưòi Việt Nam sinh sống trên cùng một địa bàn thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và các điểm dân cư tương tự có cùng phong tục, tập quán hoặc có chung dòng họ được nhà nước giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất”. Trong trường hợp nghiên cứu này, giới hạn hẹp hơn đó là cộng đồng dân tộc thiểu số để nghiên cứu quản lý dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao.
· Quản lý rừng: Bao gồm các khía cạnh sau
· Chủ thể quản lý được giao quyền sử dụng đất và có trách nhiệm quản lý và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đất, rừng theo luật đất đai.
· Tổ chức các giải pháp để quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng và đất rừng
· Quản lý và sử dụng có kế hoạch, bảo đảm sự bền vững của nguồn tài nguyên rừng có thể tái tạo được

· Quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Cũng bao gồm các yêu cầu chung của quản lý rừng, nhưng được cụ thể cho điều kiện cộng đồng dân tộc thiểu số như sau:
· Chủ thể quản lý là cộng đồng thôn làng hoặc nhóm hộ/dòng họ được giao quyền sử dụng đất và có trách nhiệm quản lý và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng theo luật đất đai

· Các giải pháp quản lý kinh doanh rừng cần kết hợp giữa kiến thức sinh thái địa phương và kiến thức kỹ thuật lâm nghiệp
· Phương pháp giám sát tài nguyên rừng đơn giản, kế hoạch quản lý kinh doanh rừng được lập phù hợp với năng lực, nguồn lực, trình độ của cộng đồng và cơ sở hạ tầng ở địa phương
Trên cơ sở khung khái niệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số cho thấy cần bảo đảm các yêu cầu sau để có thể tổ chức thực hiện: i) Giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng dân cư thôn, ii) Hệ thống giải pháp kỹ thuật cần dựa vào kiến thức sinh thái địa phương kết hợp với kiến thức kỹ thuật, thích ứng và do cộng đồng lựa chọn, iii) Giám sát, lập kế hoạch kinh doanh rừng đơn giản và quản lý bởi cộng đồng và iv) Phát triển các tổ chức địa phương để hỗ trợ cho tiến trình. Các yêu cầu này được minh hoạ trong sơ đồ 5.2 và các phuơng pháp tiếp cận, kỹ thuật, chính sách, tổ chức, thể chế để đạt được các yêu cầu đó lần lượt được phân tích thảo luận trong các kết qủa nghiên cứu của đề tài này.
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Sơ đồ 5.2: Yêu cầu để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng
5.2 Giao đất giao rừng làm tiền đề phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Giao đất giao rừng là một chủ trương lớn có tính chiến lược trong quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững dựa vào người dân, cộng đồng của chính phủ Việt Nam. Năm 1994 và 1995 Chính phủ đã ban hành các nghị định như: Số 01/CP về việc giao khóan đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước; số 02/CP làm cơ sở giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và ngày 16/11/1999 Chính phủ đã ban hành nghị định số 163/1999/NĐ-CP thay thế cho nghị định 02 về giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Để xác định quyền và nghĩa vụ của người nhận đất nhận rừng, ngày 12 tháng 11 năm 2001 Chính phủ đã ra quyết định số 178/QĐ-TTg về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp. Trong quyết định này quy định quyền hưởng lợi, cách phân chia lợi ích từ rừng và đất lâm nghiệp cụ thể cho từng loại đất, rừng, trạng thái rừng, chức năng rừng khác nhau.

Mục tiêu của chính sách là giao đất giao rừng cho người dân là để quản lý sử dụng, kinh doanh lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, người dân sẽ là chủ thực sự trên khoảnh rừng được giao, góp phần cải thiện đời sống người dân bằng hoạt động lâm nghiệp, nâng cao năng lực cộng đồng và thu hút được nguồn lực của nhân dân, truyền thống quản lý tài nguyên của cộng đồng vào tiến trình quản lý bảo vệ và kinh doanh rừng bền vững. 
Vấn đề đặt ra cho giao đất giao rừng để làm tiền đề phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng là:

· Cần có phương pháp tiếp cận và kỹ thuật thích hợp bảo đảm sự tham gia thực sự của cộng đồng và người dân, để có thể thúc đẩy tiến trình quản lý rừng dựa vào cộng đồng
· Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần cải tiến, bổ sung trong chính sách, tổ chức thể chế trong giao đất giao rừng
Đề tài đã thử nghiệm tiếp cận giao đất giao rừng ở hai làng của hai cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai, trên cơ sở đó phát hiện các vấn đề cần bổ sung, cải tiến trong chính sách cũng như áp dụng và phát triển các phương pháp, kỹ thuật thích hợp. Từ đây xây dựng tài liệu hướng dẫn giao đất giao rừng.
Để thảo luận trong phần này, đề tài lần lượt trình bày như sau:

i) Tóm tắt kết quả của hai phương án giao đất giao rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số

ii) Các giải pháp về chính sách, tổ chức, thể chế để tổ chức giao đất giao rừng

iii) Các giải pháp về cách tiếp cận, kỹ thuật và tóm tắt tài liệu hướng dẫn giao đất giao rừng 
Kết quả thử nghiệm giao đất giao rừng cho hai cộng đồng dân tộc thiểu số Bahnar và Jrai:
Đã tổ chức các đợt tập huấn và tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia của nhiều bên liên quan ở tất cả các cấp để đánh giá hiện trạng, nhu cầu, xây dựng phương án giao đất giao rừng với sự tham gia tích cực của các cộng đồng.

Hai phương án được bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2002, bao gồm:

· Phương án giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư làng và quản lý theo nhóm hộ dân tộc thiểu số Bahnar, làng Đê Tar

· Phương án giao đất giao rừng cho cộng đồng làng, dân tộc thiểu số Jrai, làng Ea Chă Wâu.

Cộng đồng tham gia đã làm đơn xin nhận đất lâm nghiệp theo nguyện vọng và đề xuất của họ, hai cuộc hội thảo cấp huyện (Mang Yang và A Jun Pa) đã được tổ chức và thống nhất phương án; sau đó một cuộc hội thảo cấp tỉnh với sự tham gia đầy đủ các ban ngành liên quan từ cấp xã đến huyện, tỉnh và đại diện hai cộng đồng, tại đây đã thống nhất chủ trương và đề xuất của 02 phương án giao đất giao rừng đã lập với sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan. Hai phương án giao đất giao rừng cho hai cộng đồng được kèm theo báo cáo kết quả của đề tài này. Ngoài ra đề tài đã chuyển giao 02 phương án GĐGR, bản đồ GĐGR cho cộng đồng, nhóm hộ đến các cơ quan chức năng như Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở NN & PTNT, Sở KH & CN tỉnh, UBND hai huyện Mang Yang và A Jun Pa để làm thủ tục cấp quyền sử dụng rừng và đất rừng theo 02 phương án đã lập. Trên hiện trường đã có các bản đồ sắt lớn để chỉ rõ vùng rừng quy hoạch giao cho cộng đồng, quy ước quản lý rừng cộng đồng và các bảng mốc ranh giới rừng cộng đồng, nhóm hộ.
Sau đây là tóm tắt các mục tiêu, nội dung chính của 02 phương án GĐGR:

i) Mục tiêu GĐGR ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số:
Tổ chức giao đất giao rừng ở làng Đê Tar và Ea Chă Wâu nhằm đáp ứng các mục tiêu chính sau:

· Thực hiện chính sách giao đất giao rừng đến nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn để sử dụng lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. Đưa các cộng đồng địa phương trực tiếp tham gia quản lý bảo vệ rừng, kinh doanh nghề rừng, rừng có chủ thực sự.

· Nâng cao đời sống của cộng đồng thông qua các hoạt động kinh doanh lâm nghiệp, sản xuất nông lâm kết hợp. Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ các hoạt động lâm nghiệp.

· Giải quyết mâu thuẫn trong sử dụng đất lâm nghiệp, lấn chiếm đất đai, phá rừng trái phép
· Duy trì và nâng cao giá trị sản xuất, tác dụng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường của các khu rừng trong khu vực

· Nâng cao năng lực của cộng đồng trong quản lý tài nguyên, phát triển các kỹ thuật canh tác nông lâm nghiệp thích hợp.

· Phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc Bahnar, Jrai bản địa, tạo ra mô hình để nhân rộng trong tương lai.

ii) Các nội dung chính của 02 phương án GĐGR:
Bảng 5.1. tóm tắt các nội dung chính trong hai phương án GĐGR

Bảng 5.1: Tóm tắt các nội dung GĐGR ở hai cộng đồng Bahnar và Jrai

	Nội dung GĐGR
	Làng Đê Tar

Bahnar, rừng thường xanh
	Làng Ea Ch¨ W©u

Jrai, rừng khép

	Ranh giới giao
	Dựa vào ranh giới quản lý rừng truyền thống và ranh giới lưu vực đầu nguồn của làng
	Dựa vào ranh giới lưu vực

	Quản lý lưu vực
	Quản lý toàn bộ lưu vực với mục đích bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và hệ thống thuỷ lợi
	Quản lý rừng đầu nguồn cung cấp nước sinh hoạt

	Phương thức giao
	Giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng dân cư làng và tổ chức quản lý theo 07 nhóm hộ/dòng họ
	Giao quyền sử dụng rừng và đất rừng cho cộng đồng làng

	Quy mô số hộ/nhóm, cộng đồng
	9 – 13 hé/nhãm
	29 hộ/ cộng đồng làng

	Diện tích giao 
	2.594ha
	420ha

	Diện tích bình quân/hộ
	37ha/hé
	15ha/hé

	Kiểu rừng

Trạng thái rừng giao
	Rừng thường xanh, một ít rừng khép

20% đất không có rừng, 10% rừng non, 33% rừng nghèo, 35% rừng trung bình và 2% rừng giàu
	Rừng khép

34% rừng non

66% rừng nghèo

	Thời gian giao
	50 năm

Đánh giá định kỳ 5 – 10 năm
	50 năm

Đánh giá định kỳ 5 – 10 năm

	Tổ chức quản lý
	Thành lập ban quản lý rừng cộng đồng gồm: Hội già làng, Ban tự quản thôn, 07 nhóm trưởng
	Thành lập ban quản lý rừng cộng đồng gồm: Già làng, Ban tự quản thôn, tổ hoà giải, các nhóm trưởng, đại diện phụ nữ

	Quy ước quản lý rừng
	Được phát triển dựa vào cộng đồng
	Được phát triển dựa vào cộng đồng

	Quyền lợi và nghiã vụ của người nhận rừng
	Theo nghị định 163, quyết định 178 và Luật Bảo vệ và PTR 2004
Đề xuất tỷ lệ hưởng lợi dựa vào tăng trưởng rừng theo nghiên cứu của đề tài
	Theo nghị định 163, quyết định 178 và Luật Bảo vệ và PTR 2004
Đề xuất tỷ lệ hưởng lợi dựa vào tăng trưởng rừng theo nghiên cứu của đề tài

	Giải pháp kinh doanh rừng và đất rừng
	Dựa vào kết quả PTD theo trạng thái rừng (Phần này được trình bày chi tiết trong kết quả PTD)
	Dựa vào kết quả PTD theo trạng thái rừng (Phần này được trình bày chi tiết trong kết quả PTD)

	Kế hoạch nuôi dưỡng, khai thác rừng gỗ củi
	Thời gian nuôi dưỡng rừng từ 1 – 25 năm tuỳ theo trạng thái rừng

Cường độ khai thác dự kiến 20 – 25% chưa kể lượng đỗ vỡ
	Thời gian nuôi dưỡng rừng từ 19 – 66 năm tuỳ theo trạng thái rừng

Cường độ khai thác dự kiến là 20% chưa kể lượng đỗ vỡ


Từ tóm tắt kết quả thử nghiệm giao đất giao rừng ở hai cộng đồng dân cư thôn cho thấy các đặc điểm chung nhất như sau: i) phương thức nhận rừng được cộng đồng đề xuất là nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư thôn làng, ii) ranh giới giao được cộng đồng quy hoạch chủ yếu dựa vào ranh giới quản lý rừng truyền thống của làng và bao lấy một lưu vực, iii) hình thành ban quản lý rừng cộng đồng dân cư thôn và có quy ước riêng để quản lý rừng, iv) ngoài mục đích kinh doanh gỗ củi rừng được giao, mục đích bảo vệ đầu nguồn, lưu vực hầu như xuất hiện ở cả hai nơi và đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, ... 
Riêng kết quả xác định kế hoạch nuôi dưõng và khai thác rừng gỗ củi thông qua nghiên cứu tăng trưởng trữ lượng lâm phần, kế hoạch này có tính chất định hướng thuyết minh thời gian và khả năng người dân có thể khai thác tài nguyên rừng giao cho địa phương. Kế hoạch kinh doanh rừng được lập và có thể quản lý được bởi cộng đồng dân cư thôn được thuyết minh trong kết quả nghiên cứu lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
Để quản lý kinh doanh rừng gỗ đã nghiên cứu tăng trưởng, sinh trưởng rừng làm cơ sở  xác định các chỉ tiêu phục vụ lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai, bao gồm: i) trữ lượng rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, ii) lượng tăng trưởng của rừng, iii) thời gian nuôi dưỡng rừng, iv) cường độ khai thác và lượng khai thác cho tất cả các trạng thái, kiêủ rừng sẽ giao cho nhóm hộ, cộng đồng quản lý kinh doanh. 
Bảng 5.2: Thông số kỹ thuật nuôi dưõng, khai thác rừng gỗ làng Đê Tar
	Kiểu rừng
	Trạng thái rừng
	M1 (M hiện tại m3/ha)
	Mc (M chuẩn lúc khai thác m3/ha)
	Pm (%)
	Zm (m3/ha/n¨m)
	Thời gian nuôi dư​ỡng n (năm)
	Cư​ờng độ khai thác I% (chưa kể đỗ vỡ)
	Mkt (M khai thác m3/ha)

	Th​­êng xanh
	IIA
	72
	200
	7.3
	5.2
	25
	25
	50

	
	IIB
	106
	200
	7.4
	7.9
	12
	25
	50

	
	IIIA1
	241
	350
	5.8
	13.9
	8
	25
	88

	
	IIIA2
	344
	350
	3.9
	13.5
	1
	25
	88

	
	IIIA3
	414
	350
	2.6
	10.9
	1
	25
	88

	Khép
	RIIB 
	106
	150
	3.6
	3.8
	12
	20
	30

	
	RIIIA1
	78
	120
	3.9
	3.1
	14
	20
	24


Bảng 5.3: Thông số kỹ thuật nuôi dưõng, khai thác rừng gỗ làng Ea Chă Wâu
	Kiểu rừng
	Trạng thái rừng
	M1 (M hiện tại m3/ha)
	Mc (M chuẩn lúc khai thác m3/ha)
	Pm (%)
	Zm (m3/ha/n¨m)
	Thời gian nuôi dư​ỡng   (n năm)
	Cư​ờng độ khai thác I% (Chưa kể đỗ vỡ)
	Mkt       (M khai thác m3/ha)

	Khép
	RIIA
	16
	110
	8.9
	1.4
	66
	20
	22

	
	RIIB 
	41
	110
	6.3
	2.6
	27
	20
	22

	
	RIIIA1
	58
	110
	4.8
	2.8
	19
	20
	22


Các thông số kỹ thuật trong bảng 5.2 và 5.3 được xác định dựa vào các căn cứ sau:

Trữ lượng rừng chuẩn (Mc): Là trữ lượng để khi khai thác rừng có ZM đạt max, nghiên cứu quan hệ ZM với M theo 02 kiểu rừng thường xanh và rừng khép, trong đó ZM đạt max với M từ 200 – 350m3/ha ở rừng thường xanh và từ 110 – 150m3/ha ở rừng khép và biến động theo lập địa, trạng thái xuất phát. Dựa trên cơ sở này đã xác định được trữ lượng chuẩn Mc cần nuôi dưỡng để đạt được cho từng trạng thái, kiểu rừng. Các chỉ tiêu tăng trưởng lâm phần Pm, ZM xác định qua tăng trưởng định kỳ và phương trình quan hệ ZM – M  theo từng kiểu rừng
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Đồ thị 5.1: Quan hệ Zm - M rừng lá rộng thường xanh
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Đồ thị 5.2: Quan hệ Zm - M rừng khép

Quan hệ Zm = f(M) dạng hàm parabol bậc 2 ở rừng thường xanh: (Số liệu tính toán trong phụ lục 2):
Zm = - 0,0002 M2 + 0,1137 M – 1,9271



(5.1)

Với n = 22, R = 0,776  ứng với P < 0,05
Quan hệ Zm = f(M) dạng hàm parabol bậc 4 ở rừng khép:

Zm = - 9E-08 M4 + 3E-05M3 – 0,0034M2 + 0,1718M – 0,5647
(5.2)

Với n = 20, R = 0,818 ứng với P < 0,05
Thời gian nuôi dưỡng rừng (n) được xác định theo công thức sau:
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(5.3)
Đây là thời gian cần thiết để rừng đạt được trữ lượng có thể đưa vào khai thác. Kết quả cho thấy đối với rừng thường xanh trạng thái IIIA2 và IIIA3 có thể đưa vào khai thác ngay trong các năm đến; trạng thái IIIA1 cần nuôi dưỡng trong 8 năm; đối với các trạng thái khác IIA và IIB cần nuôi dưỡng thời gian dài hơn từ 12 – 25 năm. Đối với rừng khép trạng thái RIIIA1 thời gian này là gần 20 năm, còn với rừng khép non thời gian nuôi dưỡng khá dài, từ 30 – 60 năm
Cường độ khai thác và lượng khai thác: Cường độ khai thác dự kiến tù 20-25% theo từng kiểu rừng (chưa kể lượng đỗ vỡ khoảng 10-15%), trên cơ sở này dự báo được lượng khai thác.  
Các thông số kỹ thuật nuôi dưõng, khai thác rừng nghiên cứu là cơ sở để phản hồi một số mặt của chính sách trong giao đất giao rừng như trạng thái rừng, quy mô diện tích, thời gian giao đất giao rừng để bảo đảm cho việc tổ chức kinh doanh rừng khép kín ở cộng đồng, phần này được thảo luận trong mục giải pháp chính sách giao đất giao rừng. 

iii) Về hiệu quả được xác định trong hai phương án GĐGR:
Hai phương án GĐGR được thiết kế và xác định các hiệu quả về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, kết quả được tóm tắt trong bảng 5.4
Bảng 5.4: Hiệu quả của hai phương án giao đất giao rừng ở hai cộng đồng
	Lĩnh vực
	Làng Đê Tar, Bâhnar, rừng thường xanh
	Làng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rừng khép

	Kinh tế
	Người dân được hưởng lợi trực tiếp:

Từ gỗ củi qua chăm sóc, tỉa thưa nuôi dưỡng, khai thác rừng, làm giàu rừng. Trong 5 năm đầu có thu nhập từ khai thác gỗ ở 984 ha rừng trung bình và giàu, mỗi năm khoảng 100ha

Thu hoạch lâm sản ngoài gỗ. 
Kinh doanh dưới tán rừng, làm giàu rừng bằng cây đặc sản như Gió bầu, Quế rừng, tre lấy măng

	Người dân được hưởng lợi trực tiếp:

Tổ chức điều chế rừng kinh doanh củi, một nhu cầu cao trong vùng khi mà diện tích rừng đang thu hẹp
Sử dụng đất rừng và rừng non, nghèo để làm giàu rừng như trồng điều ghép, bạch đàn, nuôi nấm, ong, trồng tre ven suối
Kinh doanh lâm sản ngoài gỗ, trong đó có lá ghe, một loại cây có giá trị và có mật độ lớn trong vùng, từ đây có thể tạo nghề thủ công cho hộ gia đình.

	Xã hội
	ổn định trật tự xã hội trong khu vực, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất trái phép, xâm canh, phá rừng để canh tác của cư dân bên ngoài.
Rừng có chủ thực sự và được qủan lý bởi 07 nhóm hộ gia đình và cộng đồng.
Góp phần khôi phục và phát triển các truyền thống quản lý tài nguyên thiên nhiên của dòng họ, cộng đồng người Bahnar, bắt đầu cho việc phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng.


	ổn định trật tự xã hội trong khu vực, hạn chế tình trạng phá rừng trái phép để chuyển mục đích sử dụng như hiện nay, lấy lá ghe, khai thác củi, đốt than của cư dân bên ngoài. 
Rừng có chủ thực sự và được qủan lý bởi cộng đồng

Khởi đầu cho việc phát triển mô hình quản lý rừng dựa cộng đồng


	Môi trường
	Góp phần bảo vệ và phát triển 2.082 ha rừng tự nhiên và phục hồi nâng cao độ che phủ cho 513 ha đất chưa có rừng. 
Rừng được làm giàu, nâng cao giá trị kinh tế cũng như chức năng phòng hộ của rừng.
Khu vực GĐGR phân bố trên núi cao, dốc và là đầu nguồn của hệ thống thuỷ lợi và nước sạch trong làng. Bảo vệ được diện tích rừng này sẽ góp phần quan trọng trong bảo vệ các cơ sở hạ tầng thuỷ lợi và cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất ổn định trong làng và khu vực lân cận; cụ thể là hệ thống nước sạch do UNICEF tài trợ cho làng và hệ thống thuỷ lợi vừa được xây dựng theo chương trình 135 phục vụ cung cấp nước cho mở rộng và thâm canh lúa nước cho 3 làng trong khu vực.

	Bảo vệ và phát triển 419ha rừng khép còn ít ỏi trong khu vực
Góp phần quan trọng trong bảo vệ nguồn nước đầu nguồn sông Ia Yunpa và nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt và sản xuất của chính cộng đồng làng Ea Cha Wâu,
Chống thoái hoá xói mòn đất khu vực núi Chư A Thai; rừng được từng bước được phục hồi góp phần nâng cao khả năng phòng hộ. 
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Bản đồ 5.1: Bản đồ hiện trạng và giao đất giao rừng làng Đê Tar
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Bản đồ 5.2: Bản đồ giao đất giao rừng cho nhóm hộ 1 làng Đê Tar
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Bản đồ 5.3: Bản đồ hiện trạng và giao đất giao rừng làng Ea Chă Wâu
5.2.1 Giải pháp về chính sách, tổ chức thể chế trong giao đất giao rừng cho cộng đồng
Trên cơ sở thử nghiệm giao đất giao rừng ở hai cộng đồng dân tộc thiểu số chính ở tỉnh Gia Lai là Bahnar và Jrai ở hai vùng sinh thái rừng khác nhau là rừng thường xanh và rừng khép, đồng thời kiểm nghiệm việc thực hiện luật đất đai, các chính sách liên quan đến giao đất giao rừng, phân chia lợi ích cho ngưòi nhận rừng; đề tài đã phát hiện và đi đến đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách, tổ chức thể chế như sau.
5.2.1.1 Quy hoạch vùng phát triển lâm nghiệp cộng đồng, xác định ranh giới - vị trí, trạng thái rừng trong  giao đất giao rừng cho cộng đồng
Trong thực tiễn hiện nay, tại nhiều cuộc hội thảo lâm nghiệp cộng đồng quốc gia, khu vực, địa phương; trong nhiều nghiên cứu... khi mà hầu như mọi người đều thấy rõ ràng nhu cầu phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng để hỗ trợ cho quản lý rừng bền vững, hỗ trợ cho hệ thống quản lý rừng tập trung không thể kiểm soát nổi tình trạng phá rừng, giảm tình trạng mất rừng, giảm chi ngân sách cho hợp đồng bảo vệ rừng và gắn với giải quyết đất đai, việc làm, xoá đói nghèo trên cơ sở dựa vào hoạt động lâm nghiệp cho các cộng đồng thiểu số vùng cao, thì câu hỏi lớn vẫn đang được đặt ra là ở đâu cần thiết phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng? phạm vi ranh giới nó đến đâu trong quy hoạch đất đai, trong hệ thống quản lý rừng? loại rừng, trạng thái rừng nào nên giao cho cộng đồng quản lý? Đã có những ý kiến cho rằng nên giao các khu rừng chưa có chủ quản lý, các khu rừng nghèo kiệt hoặc chỉ là đất trống để cộng đồng quản lý kinh doanh. Điều này cũng đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi với những ý kiến phản biện là: i) Khi đã công nhận sự cần thiết và chủ thể quản lý rừng cộng đồng, thì chủ thể này cần được bình đẳng trong quản lý và kinh doanh tài nguyên, do đó cần có quy hoạch và giao rừng cân đối, thích hợp giữa các chủ thể khác nhau tham gia quản lý rừng trên một địa bàn, ii) Đối với các công ty, lâm trường lớn, quản lý nhiều tài nguyên rừng vẫn gặp phải khó khăn trong kinh doanh thì liệu chỉ giao rừng nghèo kiệt, đất trống cho cộng đồng thì họ có thể kinh doanh và có thu nhập? Nếu chỉ giao đất trống, rừng nghèo kiệt thì thực chất chỉ là hình thức giải quyết đất để canh tác nông nghiệp chứ chưa phải là định hướng để phát triển phương thức quản lý rừng cộng đồng, thu hút nguồn lực từ người dân để tham gia quản lý, phát triển rừng và cải thiện đời sống từ lâm nghiệp.
Để góp phần làm sáng tỏ các vấn đề này, trên cơ sở thử nghiệm giao đất giao rừng ở hai cộng đồng cũng như tổng quan các kết quả nghiên cứu, đề tài tiến hành phát triển các tiêu chí và giải pháp để giúp cho việc xác định vùng phát triển lâm nghiệp cộng đồng, ranh giới và trạng thái rừng khi GĐGR để có thể phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng trong thực tiễn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các kết quả GĐGR ở hai cộng đồng vừa là cơ sở để phát triển tiêu chí đồng thời cũng là dữ liệu để kiểm tra.
Bảng 5.5: Tiêu chí và giải pháp quy hoạch vùng lâm nghiệp cộng đồng

	Các tiêu chí
	Làng Đê Tar, Bahnar, rừng thường xanh
	Làng Ea Ch¨ W©u, Jrai, rừng khép

	I. Vùng quy hoạch phát triển lâm nghiệp cộng đồng:

	1. Nơi cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, đất rừng:  Cộng đồng làng cần có các sản phẩm đa dạng từ rừng, cần đất để canh tác nương rẫy và quản lý đất bỏ hoá xen kẻ trong rừng, phát triển hệ thống nông lâm kết hợp theo kiểu cảnh quan
	Thu hoạch LSNG: Củi, nấm, thức ăn, cây thuốc,... 
Gỗ làm nhà

Đất nương rẫy và đất bỏ hoá nằm trong đất lâm nghiệp
	Thu hoạch LSNG: Củi, chai cục, mật ong, lá ghe làm đồ mỹ nghệ
Gỗ, lá ghe làm nhà

Đất nương rẫy nằm xen kẻ trong rừng

	2. Còn truyền thống tổ chức quản lý rừng cộng đồng, còn lưu giữ kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý, sử dụng rừng
	Truyền thống tổ chức quản lý rừng chung mạnh, biết rõ ranh giới truyền thống của làng, vai trò già làng quan trọng, cộng đồng đoàn kết
Kiến thức sinh thái địa phương phong phú về quản lý và sử dụng rừng thường xanh, phòng hộ đầu nguồn (Chi tiết được trình bày trong phần nghiên cứu LEK)
	Truyền thống tổ chức quản lý rừng chung có giảm sút do tái định cư, tuy nhiên vẫn còn duy trì, vai trò già làng quan trọng

Còn lưu giữ kiến thức sinh thái địa phương về quản lý và sử dụng rừng khép, phòng hộ đầu nguồn (Chi tiết được trình bày trong phần nghiên cứu LEK)

	3. Nơi cộng đồng có mối quan tâm cao đến quản lý tài nguyên rừng trong phát triển
	Cộng đồng làng có mối quan tâm rất cao đến tài nguyên rừng trong khu vực quản lý truyền thống để bảo vệ nguồn nước, ổn định canh tác nông nghiệp, không bị mất đất canh tác rẫy, có nguồn lợi từ rừng, đặc biệt là gỗ.
	Cộng đồng làng có mối quan tâm đến rừng vì bảo vệ rừng đầu nguồn, các nguồn lợi từ rừng như củi, lá ghe đang bị khai thác không kiểm soát được; đất rẫy chưa quy hoạch bị xâm canh.

	4. Tạo ra sự công bằng trong hưởng các lợi ích từ rừng cho cộng đồng
	Rừng và đất rừng trong khu vực do lâm trường quản lý, khai thác diện tích lớn, trong khi đó cộng đồng chỉ có được thu nhập rất ít từ tiền công bảo vệ, trồng rừng; đất rẫy bị chuyển đổi sang trồng rừng. Cần có quy hoạch giao diện tích rừng truyền thống để tạo thu nhập từ rừng cho cộng đồng
	Rừng và đất rừng thuộc xã quản lý, tuy nhiên không thể kiểm soát được do đó bị người ngoài khai thác LSNG, gỗ, củi tự do; đất rẫy bị xâm canh.
GĐGR cho cộng đồng đang bảo vệ rừng, tạo ra thu nhập từ rừng 

	5. Bảo vệ rừng tập trung không hiệu quả, áp lực lên tài nguyên rừng lớn; cần có sự tham gia của cộng đồng mới có thể bảo vệ ổn định rừng
	Rừng quản lý tập trung bởi lâm trường, khó hoặc không ngăn cản được khai thác gỗ, LSNG trái phép; sử dụng đất chưa hợp lý
	Rừng gần như vô chủ, trong khi đó cộng đồng chưa có quyền quản lý, bảo vệ

	6. Quyền sử dụng đất và tài nguyên rừng không ổn định
	Cộng đồng vẫn canh tác rẫy, quản lý đất bỏ hoá, sử dụng LSNG, củi, gỗ làm nhà trong đất lâm nghiệp nhưng chưa được thừa nhận về pháp lý nên mất ổn định
	Cộng đồng vẫn canh tác rẫy, sử dụng LSNG, củi trong đất lâm nghiệp nhưng chưa được thừa nhận về pháp lý nên mất ổn định, đôi khi tranh chấp.

	7. Cơ sở hạ tầng, kinh tế, thị trường yếu kém nên cần tổ chức quản lý rừng phi tập trung, dựa vào cộng đồng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và phù hợp với trình độ phát triển
	Cả hai nơi đều có CSHT kém phát triển, khó tiếp cận thị trường, kinh tế hộ yếu, chưa phân hoá rõ. Do đó quản lý rừng tập trung, công nghiệp hoặc theo hộ gia đình là chưa thích hợp, trong khi đó đa số các hộ đều cùng hưởng lợi từ nguồn tài nguyên rừng chung, nên giao rừng cho cộng đồng làng là thích hợp

	II. Xác định ranh giới và trạng thái rừng giao cho cộng đồng làng

	8. Dựa vào ranh giới lưu vực của làng: Hầu hết các cộng đồng buôn làng dân tộc thiểu số quần cư theo các lưu vực để canh tác và có nguồn nước.
	Khu vực rừng cộng đồng quy hoạch và đề nghị được nhận bao trọn lưu vực suối Dăk Payou  của làng, bao gồm hệ thống suối cung cấp nước sạch và thuỷ lợi
	Khu vực làng đề xuất được nhân bao trọn một sườn núi Chư A Thai, nơi bắt nguồn của hệ thống suôi đổ về làng để cung cấp nước và canh tác lúa nước

	9. Dựa vào ranh giới quản lý đất đai canh tác truyền thống
	Khu vực cộng đồng đề xuất giao thuộc diện tích quản lý truyền thống của các 7 dòng họ/nhóm hộ trong làng
	Khu vực núi Chư A Thai và dưới chân núi là đất canh tác trước đây của dân làng

	10. Giao rừng có các trạng thái khác nhau để có thể tổ chức kinh doanh và tạo ra công bằng giữa các chủ thể quản lý rừng trên địa bàn (Căn cứ vào điều kiện rừng cụ thể, tuy nhiên không nên quan điểm chỉ giao đất trống, rừng nghèo kiệt, hoặc nơi không thể khai thác,... cho cộng đồng)
	Khu vực rừng thương xanh còn phong phú, nên đã đề nghị giao cho cộng đồng đủ các loại trạng thái từ đất trống, rừng non, đến giàu nghèo khác nhau. 
Tổ chức hệ thống giải pháp kỹ thuật cho các trạng thái rừng từ tỉa thưa, khai thác gỗ, LSNG cho đến làm giàu rừng, nông lâm kết hợp,,, đa dạng
	Khu vực rừng khép nghèo và non, nên đã giao cho cộng đồng từ đất trống để canh tác, rừng non và nghèo
Tổ chức hệ thống giải pháp kỹ thuật khai thác củi, làm giàu rừng khép bằng cây mọc nhanh, trồng cây công nghiệp như điều, xoài, bạch đàn, nông lâm kết hợp

	11. Không có tranh chấp giữa các làng về ranh giới GĐGR
	Làng Đê Tar và các làng lân cận rõ ràng về vùng quản lý truyền thống
	Chỉ có làng Ea Chă Wâu quản lý khu vực này


Với 11 tiêu chí đã phát triển trên sẽ hỗ trợ cho tiến trình ra quyết định trong quy hoạch sử dụng và giao đất giao rừng, xác định các vùng, khu vực, làng cần áp dụng phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng và ranh giới, diện tích, trạng thái rừng cần giao cho cộng đồng quản lý. 

5.2.1.2 Phương thức giao đất giao rừng và cấp quyền sử dụng đất để phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Vấn đề thảo luận ở mục này là giao đất giao rừng cho đối tượng nào: Hộ gia đình, nhóm hộ/dòng họ hay cộng đồng dân cư thôn làng? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp như thế nào trong trường hợp giao cho nhóm hộ, cộng đồng dân cưu thôn làng?
[image: image84.jpg]


Trong cả hai trường hợp nghiên cứu, ở hai cộng đồng đều thoả mãn 11 tiêu chí để giao đất giao rừng cho cộng đồng, kết quả cho thấy cộng đồng có nhu cầu nhận đất lâm nghiệp hoặc theo nhóm hộ/dòng họ hoặc theo cộng đồng làng. Theo khái niệm đã thống nhất thì việc GĐGR cho nhóm hộ/dòng họ cũng được xem như là giao cho cộng đồng. 

Để trả lời câu hỏi vì sao cộng đồng không quyết định nhận đất nhận rừng theo từng hộ gia đình, kết quả công cụ PRA trong phân chia đất rừng, phiếu thăm dò đến từng hộ cho thấy các lý do sau:

· Thực tế cho thấy các khu rừng giao đều có dạng da báo, rừng giàu nghèo, đất trống phân bố không đều, do vậy nếu giao cho từng hộ thì cộng đồng thực sự không thể phân chia rừng, đất rừng một cách công bằng được. Có nghĩa là phải phân chia khá đồng đều về từng loại trạng thái rừng cho từng hộ. Một số nơi trước đây không áp dụng công cụ PRA để giao đất giao rừng, cán bộ kỹ thuật phân chia rừng trước trên bản đồ và sau đó chỉ định từng hộ nhận theo từng lô rừng, đất đã chia sẵn; kết quả sau một thời gian cộng đồng không hài lòng với giải pháp này, và việc GĐGR phải tiến hành làm lại. Thực tế cho thấy tính công bằng, đồng đều trong phân chia lợi ích của cộng đồng dân tộc thiếu số Tây Nguyên thể hiện khá rõ, do đó việc phân chia không đồng đều là một vấn đề cần quan tâm. Với lý do đó việc quyết định nhận rừng theo nhóm hộ, cộng đồng là một giải pháp thích hợp mà cộng đồng lựa chọn
· Hộ gia đình lo ngại mình không đủ nhân lực và không thể tự bảo vệ rừng với những áp lực khai thác lâm sản trái phép, xâm canh, chống lại dân di cư tự do... do đó cần có sự liên kết trong cộng đồng
· Các hộ muốn hình thành nhóm hộ để có khu đất, rừng chung để sản xuất, quản lý và có thể hợp tác, đổi công cho nhau như truyền thống canh tác nương rẫy của họ

· Các khu rừng trong làng các hộ thường được sử dụng, hưởng lợi chung nhiều loại lâm sản, do đó việc giao rừng tách riêng cho từng hộ sẽ không thích hợp và không có tính thực tế trong việc quản lý riêng nguồn lợi của từng hộ
· Vấn đề chuyển nhượng đất đai trong các cộng đồng dân tộc thiểu số đang diễn ra phức tạp, do đó cộng đồng quyết định nhận chung nhóm hoặc chung làng thể hiện mối ràng buộc của các thành viên trong cộng đồng trong sử dụng tài nguyên chung, tránh việc chuyển nhượng, buôn bán đất nếu giao cho từng hộ gia đình.
· Về mặt lâm nghiệp, chia nhỏ các khu rừng, đất theo hộ sẽ khó khăn trong tổ chức sản xuất và tạo ra hàng hoá. Đối với kinh doanh rừng gỗ, củi, và ngay cả lâm sản ngoài gỗ thì diện tích ở cấp nông hộ sẽ khó để tổ chức kinh doanh rừng khép kín, tạo ra sản phẩm có quy mô đủ lớn để bán.
Do đó cũng qua phiếu thăm dò đến từng hộ gia đình và thảo luận ở các cuộc họp nhóm già làng, lãnh đaọ thôn, họp toàn làng, sử dụng công cụ phân chia rừng trên sơ đồ, cộng đồng làng Ea Chă Wâu quyết định nhận rừng chung cả làng; trong khi đó ở làng Đê Tar, cộng đồng đã quyết định nhận rừng theo nhóm hộ/dòng họ, đã hình thành 07 nhóm hộ nhận rừng. Không có trường hợp hộ nào đề nghị được nhận đất rừng riêng, có nghĩa là 100% hộ có nhu cầu hợp tác với nhau trong quản lý tài nguyên rừng. Như vậy có thể thấy đối với các cộng đồng làng phù hợp với các tiêu chí quy hoạch vùng lâm nghiệp cộng đồng thì nhu cầu quản lý rừng chung, theo cộng đồng là thực tế khách quan, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu cũng như năng lực của cộng đồng và điều này do cộng đồng lựa chọn và quyết định.

Các đặc trưng của các hộ trong một dòng họ/nhóm hộ được phát hiện thông qua phiếu thăm dò là:
· Cùng chung một dòng họ, quan hệ huyết thống họ hàng gần gủi

· Cùng quản lý một khu vực sản xuất, khu vực rừng để thu hái lâm sản và canh tác nương rẫy

· Thường hợp tác với nhau trong quá trình sản xuất, đổi công, tương trợ nhau
· Có đất đai liền kề nhau và thường hỗ trợ nhau, chia sẻ nhau đất đai canh tác.
· Xa hơn có thể là một nhóm sở thích trong quản lý và sử dụng tài nguyên

Các đặc trưng này cũng rất gần gủi với tiêu chí phân chia nhóm hộ khi nhận đất nhận rừng của cộng đồng dân tộc thiểu số M’Nông tỉnh Dak Nông, ở đây họ cũng phân chia thành 08 nhóm hộ nhận đất nhận rừng trong một buôn, kích thước mỗi nhóm là 8 – 20 hộ, và có đến trên 90% hộ được thăm dò đã đưa ra quyết định nhận rừng theo nhóm hộ [8]
Để thấy rõ hơn về quy mô phân chia nhóm hộ, so sánh kết quả GĐGR theo nhóm hộ và cộng đồng làng ở hai làng nghiên cứu trong bảng 5.6
Bảng 5.6: Quy mô nhóm hộ, cộng đồng nhận đất lâm nghiệp ở hai làng nghiên cứu

	Phương thức giao, quy mô nhóm hộ 
	Làng Đê Tar
	Làng Ea Ch¨ W©u

	Tổng số hộ/làng
	72
	29

	Phương thức GĐGR
	Giao cho cộng đồng lang và quản lý, sử dụng theo nhóm hộ/dòng họ
	Nhận chung cộng đồng làng

	Số nhóm
	07
	01

	Quy mô số hộ/nhóm, cộng đồng
	9 – 13 hé/nhãm
	29 hộ/ cộng đồng làng

	Diện tích giao 
	2.594ha
	420ha

	Diện tích bình quân/hộ
	37ha/hé
	15ha/hé


Trên cơ sở hai điểm nghiên cứu cũng như tham khảo kết quả ở một số cộng khác cho thấy, ngoài các tiêu chí để hình thành nhóm hộ trong một làng như đã nói trên, một yếu tố khác không kém phần quan trọng để hình thành nhóm hộ là quy mô số hộ trong một cộng đồng lớn hay nhỏ. Trong các cộng đồng có quy mô số hộ lớn thì cộng đồng thường quyết định phân chia thành các nhóm hộ để dễ quản lý rừng cũng như chia sẻ các lợi ích từ rừng. Rất khó để có thể xác định thế nào là quy mô cộng đồng lớn hay nhỏ, tuy nhiên có thể nhìn vào kích thước phân chia nhóm hộ ở các nơi giao đất giao rừng để thấy được quyết định của cộng đồng. Thông thường mỗi nhóm hộ biến động số hộ từ 10 – 30 hộ, do đó trong thực tế những làng có số hộ cao hơn 30 thì khả năng phân chia theo nhóm hộ là thích hợp cho công tác quản lý tài nguyên. Quyết định phân chia theo nhóm hộ cũng nói nên về năng lực quản lý và kiểm soát chung trong làng, với quy mô số hộ lớn thì rất khó kiểm soát trong điều kiện cộng đồng. Tuy nhiên việc phân chia nhóm hộ là để xác định khu vực rừng cho từng nhóm theo truyền thống dòng họ, còn việc quản lý rừng thì các nhóm vẫn tuân theo quy uớc quản lý rừng của cộng đồng làng, có ban quản lý rừng cộng đồng làng chung, có nghĩa không phân chia ra nhiều cộng đồng/dòng họ trong một làng khi quản lý kinh doanh rừng, kết quả này thể hiện ở quyết định của làng Đê Tar hình thành ban quản lý rừng cộng đồng làng và quy ước quản lý rừng chung.
Như vậy trong các vùng phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng, phương thức giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thích hợp là giao cho cộng đồng dân cư làng hoặc nhóm hộ/dòng họ.
Trong nghị định 163 không đề cập đến việc giao đất giao rừng cho cộng đồng làng, nhóm hộ; tuy nhiên trong điều 9 của Luật đất đai sửa đổi năm 2003 đã xác định có đối tượng người sử dụng đất là cộng đồng làng hoặc nhóm hộ chung dòng họ. Do đó ở địa phương hoặc có thể trực tiếp vận dụng luật đất đai để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng làng, nhóm hộ; hoặc UBND tỉnh có thể ra văn bản dưới luật để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đối tượng này.
Trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhóm hộ, dòng họ, cộng đồng làng, cần vận dụng điều 48 của luật đất đai 2003: “Trong trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng chung của cộng đồng dân cư thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cộng đồng dân cư và trao cho người đại diện hợp pháp của cộng đồng dân cư đó”
Ngoài ra vấn đề sơ đồ đất đai trong “Sổ đỏ” cũng cần được cải thiện đối với giao đất giao rừng. Thực tế từ trước đến nay, ngành địa chính chủ yếu giao đất nông nghiệp, thổ cư, đất khu công nghiệp,... nên sơ đồ chỉ thể hiện diện tích, ranh giới; trong khi đó trong giao rừng, vấn đề quan trọng là cần thể hiện rõ trạng thái rừng giàu nghèo khác nhau, cũng như giải pháp quản lý kinh doanh định hướng cho từng trạng thái rừng đề có thể giám sát kiểm tra, đồng thời người dân cũng rõ ràng về quyền lợi và trách nhiệm của mình đối với từng trạng thái rừng, bản đồ trong sổ đỏ thể hiện rõ như vậy còn giúp cho việc xác minh tỷ lệ hưởng lợi minh bạch theo quyết định 178, vì trong quyết định này tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm rõ rừng được phân chia cho ngưòi nhận rừng dựa vào trạng thái rừng lúc giao. Bản đồ trong sổ đỏ cần theo mẫu bản đồ giao đất giao rừng có thể hiện đầy đủ trạng thái rừng, ví dụ bản đồ 5.2: Giao đất giao rừng cho nhóm 1, làng Đê Tar là một minh hoạ
5.2.1.3 Quy mô diện tích, thời gian giao đất giao rừng

Nghị định 163 quy định hạn mức giao đất giao rừng không quá 30 ha/hộ với thời gian giao là 50 năm. Đề tài đã thử nghiệm giao đất giao rừng và tính toán các chỉ tiêu kỹ thuật để kiểm nghiệm các chỉ tiêu này và đề xuất các tiêu chí xác định trong điều kiện quản lý dựa vào rừng cộng đồng. 
Bảng 5.7: Tiêu chí xác định quy mô diện tích và thời gian giao đất giao rừng

	Tiêu chí đề xuất
	Nghị định 163
	Làng Đê Tar
	Làng Ea Ch¨ W©u

	Thời gian giao đất giao rừng: Phải bảo đảm cho người nhận rừng có đủ thời gian kinh doanh ít nhất một chu kỳ hoặc luân kỳ:
- Đối với trồng rừng hoặc cây công nghiệp, căn cứ vào chu kỳ kinh doanh của loại cây trồng
- Đối với các trạng thái rừng cần căn cứ vào thời gian nuôi dưỡng của loại rừng xấu nhất đạt trạng thái khai thác:

Rừng thường xanh, trạng thái rừng non, nghèo thì thời gian ngắn nhất là 25 năm

Rừng khép, trạng thái rừng non, nghèo thời gian ngắn nhất là 60 năm
	50 năm
	ít nhất là 50 năm

Kiểm tra định kỳ 5 – 10 năm



	Diện tích giao cho hộ: Bảo đảm đủ diện tích rừng để tổ chức kinh doanh rừng khép kín theo luân kỳ
Luân kỳ này thường là 25 - 30 năm tuỳ theo kiểu rừng, giả định mỗi hộ cần kinh doanh 01 ha rừng/năm thì tổng diện tích cần cho mỗi hộ để kinh doanh khép kín là 25 - 30ha.

	30ha
	37ha/hé
	15ha/hé


Như vậy thời gian GĐGR 50 năm theo nghị định 163 là khá phù hợp trong nhiều trường hợp trồng, nuôi dưỡng rừng đạt tiêu chuẩn khai thác, tuy nhiên đối với rừng khép non và nghèo kiệt thời gian này đòi hỏi dài hơn. Trong thực tế với thời gian dài nên cần định kỳ kiểm tra trong vòng 5-10 năm, do đó có thể chấp nhận khung thời gian 50 năm, nếu cây trồng, trạng thái rừng có thời gian nuôi dưỡng dài hơn thì có thể gia hạn khế ước theo quy định. Hai phương án ở hai cộng đồng được đề xuất theo phương án này
Nhìn chung quy mô giao tối đa là 30 ha/hộ theo nghị định 163 là thích hợp để tổ chức kinh doanh rừng khép kín, từ đây làm cơ sở để xác định quy mô diện tích giao cho cộng đồng làng trên cơ sở số hộ. Trong trường hợp diện tích rừng, đất rừng khu vực của làng ít thì diện tích có thể nhỏ hơn để phù hợp với ranh giới làng, ví dụ như kết quả ở làng Ea Chă Wâu là 15ha/hộ.
5.2.1.4 Chính sách hưởng lợi sản phẩm gỗ  trong giao đất giao rừng

Quyết định 178 và thông tư liên tịch số 80 quy định về cách phân chia lợi ích cho người nhận rừng, trong đó xác định tỷ lệ hưởng lợi theo từng trạng thái rừng và thời gian nuôi dưõng. Tuy nhiên quyết định này còn thiếu việc xác định cho rừng khép, đồng thời cũng chưa nêu rõ nguyên tắc phân chia lợi ích. Do đó đề tài nghiên cứu để góp phần bổ sung tỷ lệ hưởng lợi cho rừng khép cũng như đề xuất chính sách hưởng lợi bảo đảm công bằng cho người nhận rừng.
Nguyên tắc tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ trong nghiên cứu này là người nhận rừng được thu phần tăng trưởng hàng năm của rừng. Có nghĩa là người nuôi rừng luôn bảo đảm phần vốn rừng của quốc gia đã giao cho họ và được hưởng lợi nhờ phần sinh trưởng tích luỹ. Nguyên tắc này bảo đảm hai yêu cầu: i) Hài hoà giữa bảo đảm vốn rừng và hưởng lợi của người dân, ii) khuyến khích được người nhận rừng tổ chức kinh doanh, đầu tư vào rừng, đầu tư càng cao thì tăng trưởng càng lớn và hưỏng lợi càng nhiều.

Công thức tính toán tỷ lệ hưởng lợi cho từng trạng thái rừng được xác định theo hai trường hợp như sau:
1) Tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ khi nuôi rừng rừng đạt tiêu chuẩn khai thác:
Có nghĩa là người nhận rừng đã nuôi rừng đạt tiêu chuẩn rừng khai thác, tiêu chuẩn này được xác định là trữ lượng rừng có lượng tăng trưởng cao nhất (Mc). Cách tích toán như sau:
 Tỷ lệ % sản phẩm gỗ người nhận rừng được hưởng cho 01 năm nuôi rừng (d%):
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(5.4)
Công thức d% được xác định theo nguyên tắc hưởng lợi theo tăng trưởng, với Pm% là % tăng trưởng trữ lượng/năm và I% là % lượng khai thác về trữ lượng, vậy tỷ lệ này phản ảnh được % tăng trưỏng so với lượng khai thác/năm.

Với: 
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 trong đó Zm được xác định qua M nhờ các mô hình quan hệ Zm = f(M) theo hai kiểu rừng (hàm 5.1 và 5.2). Từ hai hàm này đã lập bảng tra nhanh Zm, Pm theo M cho từng kiểu rừng
Bảng 5.8: Biểu tăng trưởng rừng thường xanh
	M (m3)
	Zm (m3/ha/năm)
	Pm %
	M (m3)
	Zm (m3/ha/năm)
	Pm %
	M (m3)
	Zm (m3/ha/năm)
	Pm %

	20
	0.27
	1.3%
	220
	13.41
	6.1%
	420
	10.55
	2.5%

	30
	1.30
	4.3%
	230
	13.64
	5.9%
	430
	9.98
	2.3%

	40
	2.30
	5.8%
	240
	13.84
	5.8%
	440
	9.38
	2.1%

	50
	3.26
	6.5%
	250
	14.00
	5.6%
	450
	8.74
	1.9%

	60
	4.17
	7.0%
	260
	14.11
	5.4%
	460
	8.05
	1.8%

	70
	5.05
	7.2%
	270
	14.19
	5.3%
	470
	7.33
	1.6%

	80
	5.89
	7.4%
	280
	14.23
	5.1%
	480
	6.57
	1.4%

	90
	6.69
	7.4%
	290
	14.23
	4.9%
	490
	5.77
	1.2%

	100
	7.44
	7.4%
	300
	14.18
	4.7%
	500
	4.92
	1.0%

	110
	8.16
	7.4%
	310
	14.10
	4.5%
	510
	4.04
	0.8%

	120
	8.84
	7.4%
	320
	13.98
	4.4%
	520
	3.12
	0.6%

	130
	9.47
	7.3%
	330
	13.81
	4.2%
	530
	2.15
	0.4%

	140
	10.07
	7.2%
	340
	13.61
	4.0%
	540
	1.15
	0.2%

	150
	10.63
	7.1%
	350
	13.37
	3.8%
	
	 
	 

	160
	11.14
	7.0%
	360
	13.08
	3.6%
	
	 
	 

	170
	11.62
	6.8%
	370
	12.76
	3.4%
	
	 
	 

	180
	12.06
	6.7%
	380
	12.40
	3.3%
	
	 
	 

	190
	12.46
	6.6%
	390
	12.00
	3.1%
	
	 
	 

	200
	12.81
	6.4%
	400
	11.55
	2.9%
	
	 
	 

	210
	13.13
	6.3%
	410
	11.07
	2.7%
	 
	 
	 


Bảng 5.9: Biểu tăng trưởng rừng khép

	M (m3)
	Zm (m3/ha/năm)
	Pm %

	20
	1.90
	9.5%

	30
	2.63
	8.8%

	40
	3.20
	8.0%

	50
	3.71
	7.4%

	60
	4.26
	7.1%

	70
	4.89
	7.0%

	80
	5.65
	7.1%

	90
	6.56
	7.3%

	100
	7.62
	7.6%

	110
	8.79
	8.0%

	120
	10.03
	8.4%

	130
	11.27
	8.7%

	140
	12.43
	8.9%

	150
	13.39
	8.9%

	160
	14.02
	8.8%

	170
	14.16
	8.3%

	180
	13.64
	7.6%

	190
	12.26
	6.5%

	200
	9.80
	4.9%

	210
	6.01
	2.9%


I%: Cường độ khai thác (%), thông thường được xác định biến động từ 30 – 40% bao gồm cả lượng đỗ vỡ trong khai thác từ 10 -15%. I% tính qua công thức 
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Trong đó Mkt: Trữ lượng cây đứng dự kiến khai thác (m3/ha). Mc: Trữ lượng rừng đạt tiêu chuẩn khai thác (m3/ha), được xác định thông qua mô hình Zm – M, trong đó Mc xác định trên cơ sở Zm đạt max, có nghĩa là khi khai thác rừng sẽ đạt được lượng tăng trưởng tối đa để không ngừng nâng cao sản lượng rừng.  Zm đạt max với Mc từ 200 – 350m3/ha ở rừng thường xanh và từ 110 – 150m3/ha ở rừng khép và biến động theo lập địa, trạng thái xuất phát.
Số năm nuôi dưỡng rừng (n):
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(5.5)
M1: Trữ lượng rừng hiện tại, lúc giao (m3/ha); Mc:  Trữ lượng rừng đạt tiêu chuẩn khai thác (m3/ha), đã trình bày ở trên. Zm: Lượng tăng trưởng hàng năm (m3/ha/năm) xác định qua mô hình Zm – M
Tổng % hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng (tổng d%): tổng %d = d% x n. Tỷ lệ này thuyết minh % giá trị sản phẩm gỗ khai thác người nhận rừng được hưởng tại thời điểm khai thác. 
Bảng 5.10: Tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng khu vực rừng thường xanh và khép của huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

	Kiểu rừng
	Trạng thái
	Tỷ lệ hư​ởng lợi của dân (d%/năm)
	Thời gian nuôi d​ưỡng (n năm)
	Tổng % dân đư​ợc h​ưởng khi khai thác

	Th­​êng xanh
	IIA
	18
	25
	>100

	
	IIB
	19
	12
	>100

	
	IIIA1
	14
	8
	>100

	
	IIIA2
	10
	1
	10

	
	IIIA3
	7
	1
	7

	Khép
	RIIB 
	12
	12
	>100

	
	RIIIA1
	13
	14
	>100


Bảng 5.11: Tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng khu vực rừng khép huyện A Jun pa, tỉnh Gia Lai

	Kiểu rừng
	Trạng thái
	Tỷ lệ hư​ởng lợi của dân (%d/năm)
	Thời gian nuôi dư​ỡng (n năm)
	Tổng % dân đ​ược h​ưởng khi khai thác

	Khép
	RIIA
	30
	66
	>100

	
	RIIB 
	21
	27
	>100

	
	RIIIA1
	16
	19
	>100


Kết quả này cho thấy tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ ở các trạng thái, kiểu rừng là khác nhau do tăng trưởng thay đổi, vì thời gian nuôi dưỡng khác nhau, có thể khai thác ngay hoặc phải nuôi dưỡng trong thời gian dài, nên tỷ lệ hưởng lợi đề xuất là:

· Rừng thường xanh non, ngheò và rừng khép non, nghèo kiệt: Khi khai thác người dân được hưởng 100% sản phẩm gỗ khai thác.

· Rừng thường xanh trung bình: Mỗi năm nuôi rừng người dân được hưởng 10% sản phẩm gỗ khai thác.

· Rừng thường xanh giàu có thể đưa vào khai thác ngay: Mỗi năm nuôi rừng người dân được hưởng 7% sản phẩm gỗ khai thác.

2) Tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ khi tiến hành giải pháp chặt chọn cường độ nhỏ, luân kỳ ngắn:
Đối với kinh doanh rừng cộng đồng, đề tài xây dựng giải pháp chặt chọn cường độ nhỏ với luân kỳ ngắn, áp dụng cho mọi trạng thái rừng, không nhất thiết phải chờ đạt tiêu chuẩn rừng khai thác:
· Luân kỳ ngắn: 5 – 10 năm

· Cường độ nhỏ dưới 30% bao gồm cả đổ vỡ, với cường độ đỗ vỡ thường bằng cường độ lấy ra. Do đó khi thiết kế cường độ chặt không quá 15%
· Sản phẩm lấy ra đa dạng: gỗ lớn, gỗ nhỏ, củi, làm các vật liệu sản xuất phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng và có thể bán ra thị trường để tạo ra thu nhập.

Với giải pháp này sẽ hỗ trợ cho tiến trình quản lý kinh doanh rừng cộng đồng tốt hơn:

· Không chờ đợi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác như hiện nay: Đa số rừng giao là rừng nghèo, non, do đó nếu để người dân chờ đợi cho đến khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác thì quá lâu, thường hơn 20 năm, điều này sẽ làm cho rừng ít có đóng góp cho đời sống và phát triển cộng đồng. Do đó xem xét giải pháp kinh doanh thông qua chặt cường độ nhỏ, luân kỳ ngắn là cần thiết, kèm theo đó là giải pháp kỹ thuật thích hợp để bảo đảm cấu trúc rừng và nuôi dưỡng rừng phát triển (Kỹ thuật điều chỉnh cấu trúc rừng trong khai thác cường độ nhỏ, luân kỳ ngắn được trình bày cụ thể trong hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng của nghiên cứu này)

· Chặt theo phương pháp này sẽ không gây tổn hại đến vốn rừng, ví dụ chặt ở trạng thái rừng nghèo IIIA1  nếu chọn luân kỳ L = 5 năm, suất tăng trưởng là Pm% = 6%, thì cường độ chặt là 
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30%, khi đó cường độ chặt thực tế chỉ là 15% (đỗ vỡ 15%)

· Luân kỳ ngắn sẽ thuận lợi và đơn giản cho việc lập kế hoạch rừng cộng đồng, đồng thời người dân có khả năng thu nhập liên tục với quỹ rừng giao không lớn
· Cường độ chặt nhỏ phù hợp với điều kiện cộng đồng: Chặt, vận xuất thủ công. Đồng thời cường độ nhỏ và với luân kỳ ngắn sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc tác động nuôi dưỡng rừng ngày càng tiếp cận rừng chuẩn.
· Chặt ở các trạng thái khác nhau sẽ tạo ra nguồn lâm sản đa dạng, liên tục, phù hợp với nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng
Tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ: Tính cụ thể cho từng năm nuôi dưỡng rừng ở tất cả trạng thái rừng:
Trong trường hợp này tỷ lệ d% cũng như phương pháp trên: 
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Trong đó Pm% xác định như trên, I% xác định qua công thức: 
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, với L là luân kỳ ngắn 5 – 10 năm. 

Tổng d% = d% x n; với n là số năm nuôi dưỡng rừng từ khi nhận cho đến khi chặt, thời gian này không phải chờ đến khi rừng đạt tiêu chuẩn.

Ví dụ rừng trạng thái nghèo IIIA1 sau n = 3 năm nuôi dưỡng kể từ khi nhận rừng được đưa vào chặt,  với luân kỳ chặt là L = 5 năm, Pm% = 6%, thì I% = 5x6% = 30%, cường độ chặt thực tế khoảng 15% (trừ 15% đỗ vỡ)

Tỷ lệ hưởng lợi cho 01 năm nuôi rừng: 
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Tổng tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng: Tổng  d% = d% x n = 20% x 3năm = 60%
Từ tỷ lệ hưởng lợi đã xác định tính giá trị hưởng lợi bằng tiền của người nhận rừng. Giá trị gỗ thu được từ khai thác sẽ được phân chia theo nguyên tắc: 

· Trước hết trừ đi thuế tài nguyên cho nhà nước

· Căn cứ vào tổng %d (tổng % giá trị sản phẩm gỗ người nhận rừng được hưởng) để xác định giá trị sản phẩm của người nuôi rừng, phần còn lại được nộp ngân sách xã

Ví dụ: Một nhóm hộ được giao rừng thường xanh tự nhiên là rừng sản xuất, thuộc trạng thái trung bình (IIIA2). Nhóm hộ đã nuôi dưỡng rừng được 5 năm, nay rừng đã đạt tiêu chuẩn khai thác, tiến hành khai thác và vận xuất gỗ ra bãi giao với khối lượng 100m3. Giá bán gỗ tại bãi giao (Nhóm V) là 1.000.000đ/m3. Thuế tài nguyên là 15%; sau khi trừ thuế, nhóm hộ được hưởng 7% giá trị gỗ cho 01 năm nuôi dưỡng rừng, như vậy trong 5 năm sẽ được hưởng 7% x 5 năm = 35% giá trị sản phẩm khai thác; và phần nộp ngân sách xã là 65%. Cụ thể tính thành tiền như sau:

· Tiền bán gỗ tại bãi giao: 100m3 x 1.000.000đ = 100.000.000đ

· Thuế tài nguyên: 100m3 x 1.000.000đ x 15% = 15.000.000đ

· Phần thu hoạch sau khi trừ thuế: 100.000.000đ - 15.000.000đ = 85.0000.000đ

Phần này được phân chia cho người nuôi rừng và ngân sách xã theo tỷ lệ hưởng lợi

· Nhóm hộ được hưởng: 85.000.000đ x 35% = 29.750.000đ

· Nộp ngân sách xã: 85.000.000đ x 65% =  55.250.000đ
Trong trường hợp đối với các trạng thái rừng nghèo, thời gian nuôi dưỡng dài và khi khai thác thì tổng % người nuôi rừng được hưởng là 100% thì sẽ không có phần nộp ngân sách xã.

Cách phân chia giá trị sản phẩm gỗ như trên cũng dựa theo thông tư liên tịch 80/2003 hướng dẫn áp dụng quyết định 178, tuy nhiên có đề tài đề nghị thay đổi trong cách tính phần nộp ngân sách xã. Trong thông tư 80/2003, phần nộp ngân sách xã được tính: 100m3 x 650.000đ (giá cây đứng) x 65% = 42.250.000đ; cách tính này được tính trước khi trừ thuế và cần xác định giá cây đứng tại từng thời điểm. Do đó để đơn giản với ngưòi dân  và phù hợp với quyết định 178, đề nghị tính toán theo ví dụ trên, tức là sau khi trừ thuế sẽ phân chia giá trị sản phẩm theo tỷ lệ hưởng lợi giữa dân và nộp ngân sách xã.

Trong thực tế, khi khai thác cần kiểm tra giá trị Pm% và cường độ khai thác thực tế I% (bao gồm cả lượng đỗ vỡ trong chặt hạ, vận xuất) để xác định chính xác d% cho người nuôi rừng. Pm% được thẩm định theo công thức của Pressler:
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(5.6)
Việc tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ cho người nuôi rừng cần đạt được:

· Tại thời điểm giao rừng: Tính toán được các chỉ tiêu để dự báo hưởng lợi của người nhận rừng: d%: tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ cho 01 năm nuôi dưỡng rừng; n: số năm nuôi dưỡng rừng; tổng d%: tổng % giá trị sản phẩm gỗ người dân được hưởng trong toàn bộ thời gian nuôi dưỡng rừng. 

· Tại thời điểm khai thác: Kiểm tra, xác minh và tính toán được giá trị hưởng lợi của người nhận rừng, phần nộp ngân sách và thuế tài nguyên

Công thức xác định d% như trên chưa xét đến yếu tố khó khăn trong quản lý bảo vệ và kinh doanh rừng. Một khu rừng ở xa, địa hình khó khăn sẽ làm tăng chi phí cho bảo vệ cũng như tổ chức kinh doanh, khai thác, do đó cần nhân một hệ số thích hợp khi độ khó khăn tăng lên. Hệ số này cần được tính dựa vào tỷ lệ giữa chi phí thực tế so với cho định mức chi phí bình thường trong quá trình thực hiện. Ví dụ tỷ lệ này là 1,1 thì d% điều chỉnh sẽ bằng d% x 1,1.

Từ kết quả nghiên cứu công thức và cách tính toán tỷ lệ hưởng lợi giá trị sản phẩm gỗ cho một năm nuôi rừng, kiến nghị xem xét, tính toán bổ sung cho quyết định 178 về phân chia lợi ích của người nhận rừng sản xuất.

5.2.1.5 Tổ chức quản lý  lâm nghiệp hỗ trợ GĐGR và quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Trên cơ sở thu hút các bên liên quan ở các cấp tỉnh, huyện, xã, thôn vào tiến trình GĐGR và lập kế hoạch, qua đó phản ảnh và xác định một hệ thống quản lý lâm nghiệp phục vụ cho tiến trình GĐGR cho cộng đồng và hỗ trợ cộng đồng kinh doanh rừng được nhận. Hệ thống này không tạo ra những cơ quan, tổ chức mới mà cần dựa vào tổ chức hiện tại, nhưng làm rõ chức năng nhiệm vụ đồng thời xem xét đến việc nâng cao năng lực chuyên môn cho từng bên.
i) Tổ chức giao đất giao rừng:
· UBND tỉnh chỉ đạo và Sở chuyên môn như NN & PTNT, TNMT, Kiểm Lâm hướng dẫn cho huyện về GĐGR

· UBND huyện cần thành lập Ban chỉ đạo GĐGR và QLRCĐ. Ban này sẽ phân công các ban ngành liên quan cấp huyện để tổ chức GĐGR cho cộng đồng theo quy hoạch, kế hoạch

· UBND xã, ban lâm nghiệp xã và ban NN địa chính trực tiếp tham gia tổ chức GĐGR cho cộng đồng
Để thực hiện công tác này cần nâng cao năng lực và chuyên môn, phương pháp tiếp cận cho các ban ngành, tập trung nâng cao năng lực cho cấp huyện và xã. Cụ thể là cần đào tạo phương pháp GĐGR có sự tham gia của người dân theo như “Tài liệu hướng dẫn Giao đất giao rừng có sự tham gia” được xây dựng dựa vào kết quả nghiên cứu của đề tài này. Trong thực tế cộng đồng không thể tự lập phương án GĐGR vì việc này còn liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên rừng vĩ mô cấp huyện, do đó cần có một đội ngũ cấp huyện, xã đến làm việc ở các buôn làng để cùng cộng đồng xây dựng các phương án khả thi và trình cho UBND huyện ra quyết định GĐGR cho cộng đồng.
ii) Tổ chức quản lý rừng dựa vào cộng đồng:

Hoạt động sau giao đất giao rừng là hỗ trợ cộng đồng quản lý và kinh doanh tài nguyên rừng có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của địa phương.

· Hình thành ban quản lý rừng cộng đồng ở từng thôn làng, xây dựng và tổ chức thực thi quy ước quản lý rừng cộng đồng. 

· Ban quản lý rừng cộng đồng cùng với các nhóm trưởng nhận rừng tổ chức xây dựng, thực thi và giám sát kế hoạch quản lý rừng của chính mình. 
· Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng sẽ được trình lên xã, xã sau khi xem xét trình lên huyện để phê duyệt và cho phép thực thi

· Trong giai đoạn khởi xướng cho lâm nghiệp cộng đồng, cần có cán bộ  kỹ thuật cấp huyện, tỉnh của các ban ngành chuyên môn hỗ trợ và cùng cộng đồng xây dựng các kế hoạch quản lý rừng. Phương pháp và kế hoạch phải đơn giản và phù hợp với năng lực cộng đồng, đồng thời cũng bảo đảm được về mặt lâm sinh là quản lý ổn định và duy trì bền vững tài nguyên rừng đã giao. Sau đó các đơn vị chuyên môn như phòng nông nghiệp địa chính huyện, ban lâm nghiệp xã hỗ trợ và cùng với cộng đồng giám sát, đánh giá tiến trình thực thi kế hoạch quản lý rừng.
Do vậy cần đào tạo cán bộ kỹ thuật các cấp về các phương pháp giám sát tài nguyên và lập kế hoạch đơn giản; từ đây họ sẽ cùng cộng đồng xây dựng các kế hoạch cho từng thôn làng. Đề tài đã xây dựng tài liệu hướng dẫn: “Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng” để hỗ trợ cho công việc này trong thực tế.

Các nhóm hộ, cộng đồng làng là chủ hợp pháp của diện tích đất lâm nghiệp được giao, nhà nước bảo vệ các lợi ích của chủ rừng theo luật phát. Các cơ quan chức năng giám sát quản lý rừng trong thời gian nuôi dưỡng cũng như khai thác rừng sau này được thực hiện theo các hướng dẫn kỹ thuật, văn bản pháp luật, nghị định, chính sách của nhà nước. Vai trò Ban Lâm nghiệp xã là quan trọng trong quản lý các hộ nhận đất lâm nghiệp, Ban Lâm nghiệp xã phối hợp với Ban tự quản thôn, UBND xã, phòng NN & PTNT huyện, Hạt Kiểm lâm trong quản lý, gíam sát quá trình bảo vệ, kinh doanh và tác động vào đất lâm nghiệp của nhóm hộ, cộng đồng nhận đất nhận rừng. Cần nâng cao năng lực của Ban Lâm nghiệp xã, bố trí ít nhất một kỹ sư lâm nghiệp làm việc thường xuyên trong ban để quản lý, theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật cho cộng đồng trong kinh doanh lâm nghiệp.
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Sơ đồ 5.3: Hệ thống quản lý lâm nghiệp phục vụ GĐGR và quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Để việc quản lý có hiệu quả cao nhất cần phát huy truyền thống quản lý tài nguyên rừng của cộng đồng, phát huy vai trò của già làng và những người có uy tín trong thôn làng, đưa họ tham gia vào các hoạt động tổ chức cộng đồng để bảo vệ và sử dụng đất lâm nghiệp. Trong thực tế rừng phân bố xa nơi dân cư, rất khó bảo vệ, đang bị áp lực rất lớn của xâm canh, phá rừng để lấy đất canh tác, do đó các hộ đã nhất trí tổ chức hợp tác để quản lý bảo vệ rừng chung trong cộng đồng.

Thành phần ban quản lý rừng cộng đồng được tòan dân trong làng nhất trí cử ra để đại diện cho họ trong quá trình nhận đất lâm nghiệp, đây là những người có uy tín trong buôn, có khả năng vận động người dân tham gia công tác quản lý rừng và tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp. Ban quản lý rừng cộng đồng thôn sẽ là cầu nối với Ban lâm nghiệp xã, chính quyền các cấp trong thực thi chính sách giao đất lâm nghiệp và tổ chức quản lý bảo vệ rừng. Quyền lợi của Ban quản lý rừng của buôn sẽ được nội bộ cộng đồng thảo luận chi tiết dựa trên đóng góp từ các hộ/nhóm hộ nhận đất lâm nghiệp. Song song với việc hình thành ban quản lý này là xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng của làng, quy ước này dựa trên truyền thống, luật tục của dân tộc thiểu số trong quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Cộng đồng dân cư thôn ở hai làng Đê Tar và Ea Chă Wâu đã dựa vào các nguyên tắc trên để bầu ra ban quản lý rừng cộng đồng hai làng, xác định trách nhiệm, quyền hạn và quy chế hoạt động của ban.
Bảng 5.12: Ban quản lý rừng cộng đồng ở hai làng nghiên cứu

	
	Làng Đê Tar, dân tộc Bahnar
	Làng Ea Ch¨ W©u, dân tộc Jrai

	Thành phần ban quản lý rừng cộng đồng
	· Hội già làng (có 4 thành viên) làm trưởng ban
· Ban tự quản thôn (02 người)
· 07 nhóm trưởng nhận rừng

Tổng cộng có 13 thành viên
	· Già làng làm trưởng ban

· Ban tự quản thôn (02 người)

· 03 nhóm trưởng

· Đại diện phụ nữ (4 người)
Tổng cộng có 10 thành viên

	Trách nhiệm, quyền hạn
	· Lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý rừng được giao trong làng và của 7 nhóm
· Xét xử khi xảy ra vi phạm, tranh chấp về đất lâm nghiệp
· Báo cáo tình hình quản lý bảo vệ rừng của nhóm cho chính quyền các cấp
	· Lãnh đạo, chỉ đạo về quản lý rừng được giao cho làng 

· Giải quyết các vi phạm, tranh chấp về đất lâm nghiệp trong làng

· Báo cáo tình hình quản lý rừng cho chính quyền các cấp

· Phản ảnh các nguyện vọng và thông báo các quyết định, công việc quản lý rừng cho phụ nữ trong làng

	Cơ chế hoạt động
	· Định kỳ họp 1 – 3 tháng 1 lần để xem xét và đánh giá quản lý rừng.

· Họp để giải quyết vấn đề đột xuất do các trưởng nhóm quản lý rừng, hộ gia đình đề nghị.

· Tổ chức xét xử giải quyết các vấn đề quản lý rừng theo quy ước

· Ban quản lý báo cáo cho chính quyền xã để hợp tác và được hỗ trợ.


Các đặc trưng của ban quản lý rừng ở hai cộng đồng có nhiều điểm khá tương đồng, tuy nhiên với sự khác biệt về dân tộc cũng như phương thức nhận rừng nên cũng có những đặc thù riêng về thành phần ban quản lý: Cả hai nơi ban quản lý đều bao gồm gìa làng, ban tự quản thôn và các nhóm trưởng nhận rừng, riêng đối với làng Ea Chă Wâu tuy nhận đất lâm nghiệp theo cộng đồng làng nhưng cũng phân chia thành 3 nhóm để dễ tổ chức quản lý và có đại diện trong ban quản lý rừng. Đặc biệt là vai trò phụ nữ khá cao ở cộng đồng dân tộc Jrai, họ đã quyết định có đến 4 đại diện phụ nữ trong ban quản lý để có thể điều phối việc tổ chức phụ nữ tham gia cũng như xác định nhu cầu của phụ nữ trong quản lý sử dụng tài nguyên đất đai, rừng. Đây là điểm đáng chú ý trong xây dựng tổ chức quản lý ở cộng đồng Jrai, phụ nữ đóng vai trò quan trọng và sẽ là người tích cực tham gia trong quản lý cộng đồng nói chung và quản lý tài nguyên thiên nhiên nói riêng.
Để quản lý rừng được giao, cộng đồng đã tham gia xây dựng quy ước quản lý bảo vệ rừng nội bộ, các quy ước này đã căn cứ vào truyền thống sử dụng tài nguyên của từng cộng đồng, đặc trưng về tài nguyên ở mỗi khu vực. Một điểm khá rõ ràng và chung nhất đối với hầu hết cộng đồng dân tộc thiểu số là tài nguyên lâm sản ngoài gỗ (LSNG) được sử dụng chung trong cộng đồng làng, do đó dù cho phân chia rừng theo nhóm hộ để quản lý và hưỏng lợi, nhưng riêng về LSNG thì cộng đồng vẫn quyết định cho phép sử dụng chung không phân biệt rừng của nhóm nào, ví dụ như trường hợp ở làng Đê Tar.

Bảng 5.13: Quy ước quản lý bảo vệ rừng ở hai làng nghiên cứu
	Làng Đê Tar, dân tộc Bahnar
	Làng Ea Ch¨ W©u, dân tộc Jrai

	· Nghiêm cấm cả người trong và ngoài làng chặt gỗ, săn bắn trái phép. Nếu vi phạm sẽ phải bồi thường và bị xử lý theo luật pháp. 

· 07 nhóm có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, không để mất rừng. Các nhóm hộ để rừng bị mất, thiệt hại như cháy, chặt cây, đốt rẫy sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật

· Hộ, nhóm hộ có trách nhiệm bảo vệ và nuôi rừng để giữ nguồn nước và tăng thu nhập từ rừng.

· Lâm sản ngoài gỗ (mây, le, lồ ô, mật ong, nấm...) được sử dụng chung trong cộng đồng/làng. Người làng khác muốn lấy lâm sản ngoài gỗ (mây, le, lồ «, ...) phải xin phép ban quản lý rừng cộng đồng.

· Hộ có nhu cầu làm nhà phải làm đơn xin phép và được chấp nhận của ban quản lý rừng cộng đồng, UBND xã và huyện

· Khai thác và tỉa thưa rừng phải theo đúng thủ tục nhà nước (có thiết kế, phê duyệt)

· Việc kinh doanh lâm sản và phân chia lợi ích thu được do đại diện nhóm hộ và ban quản lý rừng cộng đồng quản lý, tổ chức
	· Nghiêm cấm chặt gỗ, săn bắn trái phép trong rừng của cộng đồng

· Cá nhân, hộ để rừng bị mất, thiệt hại như cháy, chặt cây, đốt rẫy  sẽ bị truy cứu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

· Mọi thành viên, hộ gia đình tham gia bảo vệ và nuôi dưỡng rừng để giữ nguồn nước và tăng thu nhập từ rừng.

· Hộ có nhu cầu làm nhà phải làm đơn xin phép và được chấp nhận của ban quản lý rừng cộng đồng, UBND xã và huyện.

· Các hộ trong làng được sử dụng lâm sản ngoài gỗ (củi, lá ghe, le, nấm ...). Nếu sử dụng nhiều thì phải được phép ban quản lý rừng cộng đồng.

· Khai thác và tỉa thưa rừng phải theo đúng thủ tục nhà nước (có thiết kế, phê duyệt)

· Việc kinh doanh lâm sản (gỗ, củi, lá ghe, le, ..) do ban quản lý rừng cộng đồng tổ chức và phân chia lợi ích cho các hộ
· Người làng khác muốn lấy lâm sản ngoài gỗ phải đựoc phép của ban quản lý rừng cộng đồng.


5.2.1.6 Định mức chi phí tổ chức giao đất giao rừng

Để hỗ trợ cho địa phương có thể dự trù ngân sách và định mức trong tổ chức GĐGR trong thời gian đến, thông qua thử nghiệm GĐGR ở hai địa phương đề tài đã tổng hợp và tính toán các chi phí cần thiết để tiến hành GĐGR theo phương pháp tiếp cận có sự tham gia của người dân và các bên liên quan. Kinh phí tính toán bao gồm 9 bước trong GĐGR (9 bước tiếp cận và kinh phí chi tiết được trình bày trong tài liệu hướng dẫn GĐGR kèm theo), tính toán quy về một làng với 100 hộ và diện tích giao là 1.000ha, đây là cơ sở để xác định đơn giá chi phí khi giao cho một đơn vị giao là 01 hộ với 01 ha. Từ đơn giá đ/hộ/ha sẽ làm cơ sở cho dự toán chi phí cho từng trường hợp cụ thể với quy mô số hộ và diện tích giao rừng khác nhau
Bảng 5.14: Tổng hợp chi phí trong giao đất giao rừng

	Tính cho: Một buôn có100 hộ và diện tích giao là 1.000ha

	
	
	

	Stt
	B​ước tiến hành GĐGR
	 Tổng theo b​ước (®) 

	
	
	

	1
	Chuẩn bị, lập kế hoạch
	            1,240,000 

	
	
	

	2
	Thống nhất triển khai GĐGR ở thôn. Họp dân lân 1
	            1,700,000 

	
	
	

	3
	Đánh giá nông thôn có sự tham gia
	            5,580,000 

	
	
	

	4
	Điều tra quy hoạch rùng có sự tham gia của ng​ười dân
	          12,010,000 

	
	
	

	5
	Thống nhất kết quả b​ước 3 - 4 với cộng đồng - Họp dân lần 2
	            1,900,000 

	
	
	

	6
	Hoàn chỉnh hồ sơ, phư​ơng án
	            6,350,000 

	
	
	

	7
	Thẩm định phư​ơng án
	            4,225,000 

	
	
	

	8
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đẩt và giao trên thực địa
	          11,550,000 

	
	
	

	9
	Giám sát, đánh giá
	            1,330,000 

	 
	 
	 

	 
	Tổng các b​ước (®)
	      45,885,000 


Tổng chi phí để tổ chức giao đất giao rừng với một làng có 100 hộ và diện tích giao là 1.000ha là: 45.885.000đ.

Cách tính chi phí cho một đối tượng cụ thể khác như sau:

-  Đơn giá chi phí giao đất giao rừng cho 01 hộ với 01 ha: (dongia/ho/ha)
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- Chi phí thực tế để tổ chức giao đất giao rừng cho một làng có quy mô hộ và diện tích giao khác: Nhân đơn giá/hộ/ha cho số hộ trong một làng và diện tích giao. Ví dụ có 70 hộ và giao 2.100 ha thì kinh phí là 459đ x 70 hộ x 2.100ha = 67.473.000đ

5.2.2 Giải pháp tiếp cận, kỹ thuật trong giao đất giao rừng – Hướng dẫn tổ chức giao đất giao rừng có sự tham gia
Trên cơ sở thử nghiệm GĐGR ở hai cộng đồng, phương pháp tiếp cận và đánh giá tài nguyên rừng có sự tham gia đã được áp dụng và phát triển cùng với các bên liên quan và cộng đồng. Kết quả đã xây dựng một tài liệu hướng dẫn: “Giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân” (tài liệu này được kèm theo đề tài). Thực tế cho thấy GĐGR mang tính xã hội sâu sắc, việc GĐGR chỉ được tiến hành đơn thuần về mặt kỹ thuật như điều tra, đo dạc rừng, phân chia lô khoảnh để giao là chưa đầy đủ, nó đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp trong đó cộng đồng phải là trung tâm để xác định nhu cầu, năng lực và giải pháp quản lý tài nguyên rừng, có như vậy thì rừng sau khi giao mới có chủ thực sự và được quản lý dựa vào cộng đồng một cách bền vững. Sau đây là tóm tắt những nội dung chính của phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong GĐGR từ tài liệu hướng dẫn và giới thiệu một số công cụ tiếp cận quan trọng được phát triển.
Tài liệu hướng dẫn gồm có 5 phần:

Phần I -  Giới thiệu: Giới thiệu chung về bối cảnh giao đất giao rừng, mục đích, đối tượng sử dụng tài liệu và phạm vi áp dụng

Phần II - Nguyên tắc giao đất giao rừng: Trình bày các nguyên tắc pháp lý, quy hoạch và các hướng dẫn, định hướng trong tiếp cận giao đất giao rừng cho người dân..

Phần III - Nội dung và phương pháp tiến hành: Trình bày cụ thể từng bước theo trình tự tiến hành trong thực tế và yêu cầu kết quả. Trong mỗi bước giới thiệu vắn tắt phương pháp và liên kết nó với phần IV và V để theo dỏi và áp dụng được phương pháp, công cụ thích hợp

Phần IV - Hướng dẫn phương pháp tiếp cận, kỹ thuật: Các phương pháp tiếp cận, kỹ thuật, tính toán tỷ lệ hưởng lợi được giới thiệu theo dạng công cụ, được xác định mục đích, trình tự, cách làm và kết quả cụ thể; cách thiết kế theo hướng đơn giản, dễ tra cứu áp dụng và phù hợp với các nội dung từng bước  trong  phần III.

Phần V - Hướng dẫn xây dựng các văn bản: Các mẫu biểu, văn bản liên quan suốt tiến trình tổ chức giao đất giao rừng được trình bày, thiết kế, định dạng để hỗ trợ cho việc hoàn chỉnh các văn bản hành chính và kỹ thuật. Cung cấp cách tính định mức chi phí trong giao đất giao rừng
5.2.2.1 Nguyên tắc giao đất giao rừng
Để định hướng cho công tác GĐGR, một số nguyên tắc sau được phát triển dựa trên thực tiễn xây dựng 02 phương án GĐGR ở hai cộng đồng

i) Giao đất giao rừng phải tuân theo các cơ sở pháp lý 

Giao đất giao rừng phải được thực hiện trong khuôn khổ các văn bản hiện hành của nhà nước, trong đó cần lưu ý các văn bản pháp lý: Luật đất đai sửa đổi năm 2003,  Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Nghị định 163, Quyết định 178 và Thông tư liên tịch 80 để tổ chức giao và cấp quyền sử dụng đất rừng, cũng như xác định việc phân chia lợi ích cho người nhận rừng.

ii) Giao đất giao rừng  phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và xem xét truyền thống sử dụng đất của cộng đồng dân tộc thiểu số

Để việc giao đất giao rừng có tính hệ thống, phục vụ cho việc phát triển ổn định lâu dài, bền vững cần căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất và xem xét đến truyền thống sử dụng đất của các cộng đồng dân tộc thiểu số, những người đang sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Do đó viêc giao đất giao rừng phải thoả mãn các điều kiện sau:

· Diện tích giao đất giao rừng phải nằm trong khu vực quy hoạch đất lâm nghiệp cấp xã.

· Giao đất giao rừng cần được xem như là một bổ sung vào việc quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, trong đó cần xem xét đến khu vực rừng truyền thống và đất canh tác nương rẫy hiện tại của thôn làng để tạo thuận lợi cho việc kế thừa và phát huy những ưu điểm trong quản lý rừng theo truyền thống của người dân tộc thiểu số; đặc biệt cần kết hợp với giao đất giao rừng ở thôn làng với quản lý một lưu vực, vì trong thực tế làng của cư dân bản địa sống và quản lý đất đai trong một lưu vực sông suối.

· Giao đất giao rừng cho người dân cần cân đối với quy hoạch quản lý đất lâm nghiệp của các thành phần kinh tế khác như lâm trường, công ty, địa phương, ... Trong đó phần lớn vùng giao đất giao rừng được lấy từ đất các lâm trường đang quản lý, do đó cần có xem xét đến quy mô quản lý thích hợp của lâm trường và cân đối giữa khả năng quản lý và lợi ích lâu dài giữa các bên và cho tiến trình quản lý rừng bền vững ở từng địa phương.

· Quy mô giao phải phù hợp với năng lực quản lý bảo vệ và kinh doanh của đối tượng nhận 

· Vùng giao không có tranh chấp với các cá nhân, tổ chức, thôn làng và địa phương khác
· Vùng giao cần ưu tiên là nơi rừng có nguy cơ bị mất hoặc giảm chất lượng trong tương lai gần nếu không tiến hành giao đất giao rừng cho dân, biện pháp giao đất giao rừng nhằm thu hút người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng và được hưởng lợi từ rừng.

Thực tế nhiều phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện chưa đề cập đến việc giao quyền quản lý sử dụng đất rừng cho người dân, cộng đồng; trong trường hợp đó cấp xã và huyện cần có sự bổ sung, điều chỉnh thích hợp để phương án quy hoạch thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, quản lý rừng trên địa bàn cũng như thực hiện tiến trình giao đất giao rừng.

iii) Giao đất giao rừng phải được tiến hành có sự tham gia của người dân, cộng đồng dân cư thôn:
Việc giao đất giao rừng cần tiến hành theo cách tiếp cận có sự tham gia trực tiếp của người dân, thôn làng trong suốt tiến trình từ chuẩn bị cho đến khi tổ chức giao trên thực địa. Tiếp cận có sự tham gia nhằm đạt được các yêu cầu sau:
· Người dân tự nguyện, tự giác: Giao đất giao rừng cần xem xét nhu cầu và nguyện vọng của người dân, cần đạt được sự cam kết của cộng đồng trong quản lý tài nguyên rừng.

· Phát huy truyền thống quản lý của cộng đồng và kiến thức bản địa: Giao đất giao rừng thu hút sự tham gia của người dân nhằm phát huy tốt các mặt tích cực của truyền thống và các kiến thức quản lý tài nguyên thiên nhiên của các cộng đồng dân tộc thiểu số. Thông qua nó nâng cao năng lực quản lý, tổ chức của cộng đồng.

· Bảo đảm tính công bằng và hợp lý trong quy mô, vị trí, hình thức giao: Đất lâm nghiệp được giao có sự thống nhất và nhất trí trong cộng đồng, không gây nên mâu thuẫn, bảo đảm tính công bằng và hợp lý về quy mô diện tích, loại rừng, trạng thái rừng, vị trí giao ..... cho các đối tượng nhận như hộ, nhóm hộ, dòng họ, thôn làng.

· Có tính khả thi: Năng lực cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên rừng được đánh giá, bảo đảm các đối tượng nhận có sự cam kết rõ ràng cũng như có đầy đủ khả năng tổ chức quản lý sử dụng tài nguyên rừng được giao.

· Đạt hiệu quả và bền vững: Giao đất giao rừng phải có ý nghĩa trong góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, lưu vực nơi cộng đồng sinh sống và được ổn định lâu dài.

5.2.2.2 Nội dung và phương pháp tiếp cận trong GĐGR

Thông qua thử nghiệm và phát triển phương pháp tiếp cận trong GĐGR với các bên liên quan và cộng đồng, kết quả cho thấy GĐGR cần được tiến hành một cách hệ thống, do vậy một tiến trình đã được tổng hợp như là một hướng dẫn đầy đủ từ việc chuẩn bị cho đến giám sát, đánh giá kết quả GĐGR. Các bước tiến hành cũng như phương pháp tiếp cận, kỹ thuật chính trong GĐGR được hệ thống theo 9 bước và minh hoạ trong sơ đồ và bảng sau.
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Sơ đồ 5.4: Tiến trình giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân
Bảng 5.15: Kết quả và phương pháp tiếp cận trong tiến trình GĐGR
	Bước
	Kết quả 
	Phương pháp, công cụ

	Bước 1: Chuẩn bị  và thống nhất kế hoạch giao đất giao rừng
	· Thống nhất về tổ chức ở cấp huyện, xã để chỉ đạo tiến trình

· Dự kiến quy mô, vị trí giao trên cơ sở xem xét quy hoạch sử dụng đất cấp xã, huyện và khu vực quản lý rừng truyền thống  của cộng đồng. 

· Có kế hoạch cụ thể để bảo đảm sự tham gia của các ban ngành, địa phương liên quan

· Có được số liệu thứ cấp về thông tin cơ bản về kinh tế, xã hội, tài nguyên của khu vực dự kiến giao
	Họp các bên liên quan ở cấp huyện

PRA: thu thập số liệu thứ cấp

	Bước 2: Thống nhất triển khai giao đất giao rừng ở thôn làng - Họp dân lần 1


	· Chủ trương chính sách giao đất giao rừng được thông báo và giải thích rõ ràng đến người dân, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận đất rừng
· Cộng đồng xác định nhu cầu và cam kết tham gia nhận đất rừng để quản lý bảo vệ và tổ chức kinh doanh lâu dài.

· Thống nhất kế hoạch triển khai với cộng đồng và lựa chọn nông dân nòng cốt tham gia đánh giá nông thôn 


	Họp toàn thôn làng

	Bước 3: Đánh giá nông thôn có sự tham gia theo chủ đề quản lý tài nguyên rừng 


	· Các thông tin toàn diện về kinh tế, xã hội, tài nguyên thiên nhiên, tổ chức cộng đồng được thu thập, phân tích có sự tham gia của người dân, theo chủ đề quản lý tài nguyên rừng và đất rừng

· Xác định phương thức giao đất giao rừng: Theo hộ hay nhóm hộ hay cộng đồng thôn làng?

· Lập được sơ đồ giao đất giao rừng theo hộ hay nhóm hộ hay cộng đồng

· Lập được sơ đồ định hướng quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp được giao


	áp dụng có hệ thống các công cụ PRA theo chủ đề  “Quản lý và sử dụng tài nguyên rừng và đất rừng” trong thôn làng:

- Thông tin kinh tế, xã hội: Lược sử thông làng, Phân loại kinh tế hộ,  

- Thông tin về tài nguyên rừng và đất rừng: Biểu đồ thay đổi sử dụng đất, Phân loại rừng dựa vào cộng đồng, Sơ đồ hiện trạng đất lâm nghiệp, Lát cắt, Ma trận tiềm năng LSNG, 

- Thông tin về tổ chức, quản lý, quy hoạch: Sơ đồ Venn về tổ chức, Phiếu thăm dò phương thức giao đất giao rừng cho hộ hay nhóm hộ/cộng đồng, Sơ đồ giao đất giao rừng cho hộ/nhóm hộ, Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp


	Bước 4: Điều tra quy hoạch rừng có sự tham gia của người dân và tính toán tỷ lệ hưởng lợi


	· Bản đồ hiện trạng rừng khu vực giao đất giao rừng
· Bản đồ giao rừng và đất lâm nghiệp cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng. 

· ước lượng các chỉ tiêu lâm học cho từng trạng thái rừng: Loài cây chủ yếu, đường kính, mật độ, trữ lượng. 

· Lập bản đồ quy hoạch và kế hoạch đơn giản sản xuất nông lâm nghiệp trên đất rừng được giao.

· Tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ cho các kiểu rừng, trạng thái rừng.


	Sử dụng các tiếp cận kỹ thuật có sự tham gia:

- Khoanh vẽ và đo đếm diện tích trạng thái rừng
- Khoanh vẽ ranh giới và đo đếm diện tích giao đất giao rừng cho hộ, nhóm hộ hay cộng đồng

- ước lượng các chỉ tiêu lâm học cho từng trạng thái rừng
- Lập bản đồ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất lâm nghiệp: 

- Tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ của người nhận rừng

	Bước 5: Thống nhất các điểm cơ bản về giao đất giao rừng với cộng đồng – Họp dân lần 2


	· Toàn bộ thông tin, kết quả trong bước 3 và 4 bao gồm các đánh giá tình hình quản lý tài nguyên, phương thức giao, tỷ lệ hưởng lợi  và quản lý đất lâm nghiệp được thông báo đến tất cả các hộ gia đình và được  thảo luận rộng rải để chỉnh sửa và đạt được sự thống nhất trong cộng đồng

· Thống nhất đăng ký nhận đất rừng
· Xây dựng phương án tổ chức cộng đồng để quản lý tài nguyên rừng được giao


	Họp toàn thôn làng

	Bước 6: Hoàn chỉnh hồ sơ, phương án giao đất giao rừng

	· Phương án giao đất giao rừng được hoàn thành

· Các bản đồ liên quan: Bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ giao đất giao rừng chung và cho hộ hoặc nhóm hộ, bản đồ quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp

· Xây dựng khế ước giao đất giao rừng

	Viết phương án, xây dựng bản đồ theo hướng dẫn và lấy phản hồi từ cộng đồng
Họp xây dựng khế ước với cộng đồng

	Bước 7: Thẩm định phương án giao đất giao rừng
	· Phương án giao đất giao rừng được thẩm định

· Phương án và các tài liệu liên quan được chỉnh sửa, hoàn thiện để trình duyệt


	Hội thảo cấp huyện, tỉnh

	Bước 8: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng và bàn giao trên thực địa
	· Các thủ tục về cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất rừng được hoàn thành

· UBND huyện có quyết định  giao đất giao rừng
· Tiến hành cấp Sổ đỏ và bàn giao trên thực địa với người dân
	Cộng đồng làm đơn xin nhận đất lâm nhiệm theo hướng dẫn

Giao đất giao rừng và cấp sổ đổ trên hiện trường

	Bước 9: Giám sát và đánh giá định kỳ 


	· Tiến trình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp sau giao đất giao rừng của người dân được các cơ quan chức năng hỗ trợ và giám sát thường xuyên

· Các bài học kinh nghiệm về giao đất giao rừng, kinh doanh rừng bởi người dân được tổng kết, đánh giá định kỳ phục vụ cho việc triển khai mở rộng và cải tiến chính sách
	Gíam sát và đánh giá có sự tham gia 


Các công cụ PRA và kỹ thuật đánh giá tài nguyên có sự tham gia được áp dụng trong suốt tiến trình GĐGR, các công cụ này được xây dựng để áp dụng cho phù hợp với chủ đề quản lý tài nguyên và GĐGR, trong đó có một số công cụ tiếp cận mới được phát triển để phục vụ cho việc xác định các giải pháp GĐGR thích hợp. Chi tiết 16 công cụ PRA áp dụng trong GĐGR và 06 hướng dẫn được trình bày trong tài liệu hướng dẫn kèm theo, dưới đây giới thiệu tóm tắt mục tiêu của một số công cụ mới được phát triển phục vụ GĐGR:
i) Phân loại rừng dựa vào cộng đồng: Hệ thống phân loại trạng thái rừng trong lâm nghiệp hiện nay rất khó để cộng đồng tiếp cận, trong khi tài nguyên giao cũng như xác định phân chia lợi ích lại dựa vào hệ thống phân loại này. Do đó cần thiếi có công cụ phân loại rừng thích hợp với cộng đồng, đồng thời có thể đối chiếu với hệ thống phân loại theo kỹ thuật hiện hành. Công cụ này được phát triển để xác định các loại rừng, trạng thái hiện tại dựa vào kinh nghiệm, kiến thức bản địa và phát hiện các tiêu chí phân loại rừng của cộng đồng. Giúp cho việc đặt tên loại rừng, trạng thái và phân loại dễ hiểu và áp dụng được trong cộng đồng; đồng thời có thể so sánh nó với hệ thống phân loại rừng về mặt kỹ thuật để sắp xếp đồng nhất phục vụ quản lý, kinh doanh rừng sau khi giao phù hợp với cả hai bên: cộng đồng và cơ quan quản lý lâm nghiệp nhà nước.
ii) Phiếu thăm dò phương thức giao đất giao rừng cho hộ hay nhóm hộ (dòng họ) hay cộng đồng dân cư thôn: Việc giao đất giao rừng theo đối tượng nào cần xuất phát từ tình hình thực tế của từng thôn làng. Công cụ này sẽ hỗ trợ cho việc phát hiện nhu cầu, tình hình thực tế và làm cơ sở tổ chức giao đất giao rừng phù hợp với nguyện vọng của người dân. Phiếu thăm dò được phát cho từng hộ gia đình sau đó được tổng hợp và trình bày trong cuộc họp làng để có quyết định cuối cùng. 
iii) Vẽ sơ đồ giao đất giao rừng theo hộ, nhóm hộ, cộng đồng dân cư thôn: Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong giao đất giao rừng, bảo đảm việc giao đất giao rừng một cách công bằng và có sự đồng thuận trong cộng đồng. Công cụ này nhằm để người dân tự thương thảo và quyết định vị trí nhận đất lâm nghiệp cho từng hộ hoặc nhóm hộ. Vì thực tế sử dụng đất truyền thống đã hình thành và được thừa nhận trong các làng lâu đời, tuy rằng chưa được cấp quyền sử dụng, do đó không nên thiết kế sẵn các lô rừng trên bản đồ và phân bổ một cách chủ quan cho các hộ, nhóm hộ. Thực tế nhu cầu nhận đất lâm nghiệp của hộ, nhóm hộ thường gắn với vùng canh tác nương rẫy của họ, đồng thời cũng có những vùng đã được quản lý đất đai theo truyền thống của từng dòng họ; nên việc cộng đồng tự quyết định vị trí, cách phân bổ khu vực giao đến từng đối tượng là giải pháp thích hợp và bền vững.
iv) Khoanh vẽ và đo đếm diện tích trạng thái rừng, diện tích giao cho hộ/nhóm hộ/cộng đồng dân cư thôn: Làm thế nào để nguời dân có thể rõ ràng vị trí, diện tích, hiện trạng rừng mà họ nhận là điều quan trọng để từ đó họ có thể quản lý được các khu rừng của mình. Do đó các kiểu rừng, trạng thái rừng cần được điều tra khoanh vẽ để lập bản đồ hiện trạng rừng khu vực giao đất giao rừng, từng lô khoảnh giao đến từng đối tượng và thống kê diện tích. Nó là cơ sở để lập các bản đồ giao đất giao rừng cho từng hộ, nhóm hộ, cộng đồng; trong đó thể hiện đầy đủ trạng thái rừng tại thời điểm giao để quản lý. Công cụ này cần kết hợp với kết quả của công cụ - Phân loại rừng dựa vào cộng đồng, để gọi tên trạng thái, kiểu rừng theo 2 cách: Theo kỹ thuật và theo người dân. Đồng thời dựa vào kết quả công cụ - Vẽ sơ đồ giao đất giao rừng theo hộ, nhóm hộ, cộng đồng. Thực hiện công cụ này có thể tiến hành theo 2 cách:

- Trước hết dựa vào kết quả vẽ sơ đồ tài nguyên và phân chia diện tích giao của cộng đồng, sau đó nhóm kỹ thuật sẽ tiến hành sử dụng bản đồ địa hình và đo vẽ bổ sung trên thực địa để xây dựng các bản đồ thành quả. Phương pháp này có hạn chế là người dân chưa tiếp cận được với bản đồ thành quả và không trực tiếp xác định diện tích rừng của mình.

- Sử dụng bản đồ ảnh máy bay hoặc vệ tinh đã giải đoán, sau đó cung cấp bản đồ này và thúc đẩy cộng đồng nhận diện địa hình, tài nguyên hiện có để bổ sung và khoanh vẽ phân chia diện tích giao đến hộ/nhóm hộ ngay trên bản đồ hiện trạng; sau đó cùng người dân đi thực địa kiểm tra và định vị bằng GPS để hoàn chỉnh bản đồ. Về đo đếm diện tích, tập huấn nhanh cho cộng đồng các xác định diện tích bằng đếm lưới ô vuông, sau đó sử dụng các phần mềm Mapinfo, ArcView để kiểm tra và xác định diện tích chính xác.
Công cụ này được thiết kế kết hợp hợp hài hoà giữa sự tham gia vẽ sơ đồ của người dân với công nghệ thông tin địa lý để tiết kiệm thời gian, kinh phí và bảo đảm độ chính xác cần thiết trong GĐGR, đồng thời cũng bảo đảm người dân rõ ràng về các khu vực giao, trạng thái rừng họ sẽ nhận. Thực tế trước đây, khi vận dụng công cụ PRA, có quan điểm cho rằng người dân khó có thể đọc và hiểu bản đồ kỹ thuật, nhưng trong thực tế tiến hành ở hai cộng đồng cho thấy với hình ảnh màu của trạng thái rừng và với các hệ thống sông suối, đường xá, núi trên bản đồ ảnh vệ tinh đã giải đoán thì người dân nhận biết dễ dàng và có thể tham gia bổ sung, điều chỉnh và khoanh vẽ khu vực giao thuận lợi. Phương pháp này đòi hỏi các cơ quan chức năng địa chính huyện, tỉnh có thể áp dụng công nghệ GIS đơn giản trong quản lý tài nguyên, do đó trong tương lai cần đào tạo nguồn nhân lực và trang bị hệ thống này cho các cơ quan địa chính, giải pháp này không chỉ phục vụ cho GĐGR và còn hỗ trợ đắc lực cho các cấp trong quản lý cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng để có những giải pháp và quyết định thích hợp trong quản lý vĩ mô.
Kết quả trên các bản đồ GĐGR cần thể hiện đầy đủ các trạng thái rừng, diện tích; đây cơ sở để đưa bản đồ vào trong sổ đỏ có thể hiện đầy đủ trạng thái rừng (sổ đỏ trước đây trong giao đất giao rừng chưa thể hiện các trạng thái rừng khi giao cho hộ, nhóm hộ, cộng đồng), từ đây làm cơ sở giám sát tài nguyên được giao cũng như để áp dụng quyết định 178 khi phân chia lợi ích cụ thể với từng trạng thái rừng.
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Bản đồ hiện trạng giải đoán từ ảnh vệ tinh, làng Ea Chă Wâu
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Sơ đồ hiện trạng người dân vẽ, làng Ea Chă Wâu


v) ước lượng các chỉ tiêu lâm học cho từng trạng thái rừng: Công cụ này phục vụ cho việc xác định đặc điểm lâm học của từng trạng thái rừng khi giao, làm cơ sở giám sát quản lý tài nguyên và phân chia lợi ích cho người nhận rừng. Phương pháp điều tra rừng có sự tham gia được áp dụng, trong đó cộng đồng có thể tham gia lập ô tiêu chuẩn để điều tra loài, xác định công dụng, đo đường kính ngang ngực; cùng với các bảng biểu hỗ trợ như biểu chiều cao, biểu thể tích một nhân tố đường kính, cộng đồng có thể tham gia tính toán các chỉ tiêu loài cây chủ yếu (tên kinh và tên dân tộc), mật độ, đường kính bình quân, chiều cao bình quân và trữ lượng trên ha và tổng hợp theo từng trạng thái rừng giao cho nhóm hộ, thôn làng. Trong GĐGR không nhất thiết tổ chức các cuộc điều tra rừng tỉ mỉ, phương pháp điển hình cần được áp dụng để giảm số lượng ô điều tra và đơn giản hoá trong việc tổng hợp ở điều kiện cộng đồng.
Trên cơ sở điều tra rừng, ô tiêu chuẩn có sự tham gia, hỗ trợ máy tính cầm tay đơn giản, cộng đồng có thể tham gia tính toán: i) Mật độ các ô tiêu chuẩn và quy ra ha, ii) Đường kính bình quân cộng, iii) Chiều cao bình quân được tra biểu H/D, iv) Trữ lượng xác định qua biểu thể tích theo đường kính. (Các biểu chiều cao, thể tích được trình bày trong phần kết quả về phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng)
Bảng 5.16: Trích bảng thống kê ước lượng các chỉ tiêu lâm học theo trạng thái rừng làng Đê Tar
	Stt
	Tên trạng thái, ký hiệu
	Tên gọi của cộng đồng
	Loài cây chủ yếu (3-5 loài)
	Mật độ N/ha
	Dbq (cm)
	Hbq (m)
	M (m3/ha)

	1
	Non  - IIA
	Rừng non  sau nương rẫy dưới 10 năm 
	Thàu táu, Lành ngạnh, Trâm
	681
	16
	9
	72

	2
	Nghèo – IIIA1
	Rừng xấu, nghèo
	Dẻ, Trâm, Quế rừng
	692
	21
	15
	241

	3
	Trung bình – IIIA2
	Rừng già
	Trâm, Dẻ, Bời lời 
	718
	24
	16
	344

	4
	.........
	......
	.....
	
	
	
	


5.3 Kiến thức sinh thái địa phương của hai dân tộc Bahnar và Jrai trong quản lý tài nguyên rừng

Kiến thức sinh thái địa phương (Local Ecological Knowledge – LEK) đóng vai trò quan trọng trong phát triển hệ thống canh tác và quản lý tài nguyên rừng dựa vào cộng đồng. Trên cơ sở phát hiện, hiểu biết sâu sắc và có hệ thống kiến thức không thành văn này sẽ giúp cho các nhà kỹ thuật hỗ trợ cho cộng đồng phát triển tổ chức quản lý, kinh doanh tài nguyên, kế thừa được các kinh nghiệm đã được tích lũy lâu đời thông qua tiến trình tồn tại và thích ứng với tự nhiên của các cộng đồng dân tộc. Những thất bại của chuyển giao kỹ thụật một chiều từ ngoài vào, hoặc những hạn chế của nó trong thời gian qua là do sự thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ kiến thức sinh thái địa phương, điều này đã làm cho tiến trình quản lý tài nguyên trở nên khó khăn và kém bền vững. 

Thông thường trong các nghiên cứu thường sử dụng khái niệm kiến thức bản địa (IK: Indigenous Knowledge), đây là hệ thống kiến thức của cộng đồng dân tộc bản địa trong một vùng sinh thái nhân văn nhất định, bao gồm nhiều khía cạnh trong đời sống văn hoá, sản xuất, quản lý tài nguyên thiên nhiên, tổ chức thể chế. Phạm vi kiến thức bản địa khá rộng tuy nhiên lại bị giới hạn trong khuôn khổ kiến thức có được của mỗi cộng đồng bản địa, trong khi đó thực tiễn các cộng đồng dân tộc Việt Nam trong tiến trình phát triển và cùng chung sống đã có sự giao thoa kế thừa kinh nghiệm lẫn nhau. Do đó để nghiên cứu phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, khái niệm kiến thức sinh thái địa phương - LEK được áp dụng.

Kiến thức sinh thái địa phương (LEK) là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức bản địa với kiến thức du nhập từ bên ngoài hoặc của các dân tộc khác đến chung sống với người bản địa, chúng được kiểm nghiệm và hình thành nên kiến thức của địa phương; đây là một thực tế của phát triển xã hội của các cộng đồng dân tộc; ngoài ra nó còn được giới hạn trong khuôn khổ sinh thái. Vì vậy đây là hệ thống kiến thức để quản lý và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng, đất, nguồn nước của các cộng đồng đang cùng nhau chung sống trong từng vùng sinh thái nhân văn. 
Với những lý do trên đây, LEK được lựa chọn nghiên cứu như một cấu phần của phương pháp tiếp cận phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng, bắt đầu bằng việc phát hiện các kiến thức và kinh nghiệm của các cộng đồng dân tộc ở từng địa phương và vùng sinh thái theo chủ để quản lý tài nguyên rừng, góp phần hệ thống hoá và bước đầu tạo lập cơ sở dữ liệu mở về kiến thức sinh thái địa phương của hai cộng đồng dân tộc thiểu số chính ở Gia Lai; tiếp theo là xem xét để phát hiện ý tưởng mới, kinh nghiệm có giá trị để lồng ghép trong hệ thống giải pháp kỹ thuật kinh doanh rừng và tổ chức quản lý tài nguyên thiên nhiên.

5.3.1 Hệ thống hoá kiến thức sinh thái địa phương theo dạng sơ đồ quan hệ 

Trên cơ sở sơ đồ quan hệ làm trên hiện trường với các cộng đồng và các thông tin phỏng vấn bán cấu trúc, viết các câu lệnh trong phần mềm Win AKT 5.0 để hình thành sơ đồ hệ thống kiến thức sinh thái địa phương liên quan đến quản lý tài nguyên rừng của hai cộng đồng dân tộc thiểu số Jrai và Bahnar. 

Các sơ đồ quan hệ biểu diễn các kết quả phân tích và hệ thống kiến thức dưới các hình thức như sau:

i. Liên kết các nhân tố kiến thức theo chiều ảnh hưởng: Sơ đồ 5.5 minh hoạ bước khởi đầu sử dụng Win AKT5.0 liên kết các nhân tố theo chiều ảnh hưởng. Ví dụ: Các nhân tố như đất dốc, dây leo, ... ảnh hưởng đến khả năng giữ nước của rừng đầu nguồn.
ii. Thể hiện quan hệ một hay hai chiều: Sơ đồ 5.6 minh hoạ các kiểu quan hệ này:

Quan hệ một chiều: Trên sơ đồ biểu thị số 1 ở đường quan hệ, mũi tên bên trái biểu thị chiều tăng lên hay giảm xuống của nhân tố tác động ảnh hưởng đến nhân tố bị ảnh hưởng cũng có thể theo chiều tăng lên hay giảm xuống theo mũi tên bên phải số 1. Trường hợp biểu thị bằng dấu * là nhân tố đó không tăng hay giảm. Tác động này không thay đổi theo chiều ngược lại. Ví dụ chai cục có quan hệ với sự phong phú của lâm sản ngoài gỗ (LSNG) theo 1 chiều, có nghĩa chai cục đóng góp vào sự phong phú thành phần LSNG, nhưng số lượng chai cục tăng hay giảm không làm cho tăng giảm thành phần LSNG.

Quan hệ hai chiều: Trên sơ đồ biểu thị số 2 ở đường quan hệ, mũi tên hai bên thể hiện chiều quan hệ và có thể ngược lại, cũng như trên nếu là dấu * là không có sự thay đổi. Ví dụ: Thành phần cây làm thuốc chữa đau bụng tăng sẽ gia tăng sự phong phú của LSNG và có thể ngược lại là thành phần cây thuốc giảm sẽ giảm sự đa dạng LSNG.

iii. Sơ đồ biểu thị dòng kiến thức, kinh nghiệm: Ngoài việc thể hiện chiều hướng quan hệ giữa các nhân tố kiến thức nói trên, sơ đồ còn có thể biểu thị các kiến thức, kinh nghiệm ngay trên đường biểu diễn chiều quan hệ. Ví dụ ở sơ đồ 5.7.

Ngoài ra còn có thể tạo ra sơ đồ biểu thị các mối liên kết tập trung nhất: Sơ đồ kiến thức có thể rất rộng, nhiều nhân tố, nhưng cũng có thể phát hiện nhân tố tập trung được quan tâm nhiều nhất thông qua chức năng phát hiện dựa vào các đường liên kết, ảnh hưởng tập trung nhiều nhất vào nhân tố đó. Trong các sơ đồ 5.5, 5.6 và 5.7, nhân tố trung tâm màu xanh được xem là tập trung, thể hiện các kiến thức, kinh nghiệm được tích luỹ về nó nhiều nhất. Đây cũng là cơ sở để xác định vấn đề ưu tiên trong nghiên cứu.
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Sơ đồ 5.5: Quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng giữ nước - Dân tộc Jrai,           làng Ea Chă Wâu
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Sơ đồ 5.6: Quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến lâm sản ngoài gỗ theo 1 hay 2 chiều -     Dân tộc Jrai, làng Ea Chă Wâu
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Sơ đồ 5.7: Biểu diễn dòng kinh nghiệm trên sơ đồ quan hệ - Dân tộc Bahnar, Đê Tar

Với các hình thức sơ đồ hoá như trên, nghiên cứu này đã xây dựng được các sơ đồ kiến thức sinh thái địa phương ở hai dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc đã hệ thống được:

· Sơ đồ chung về kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý tài nguyên rừng

· Sơ đồ kiến thức sinh thái địa phương theo chủ đề quản lý đầu nguồn

· Sơ đồ kiến thức sinh thái địa phương theo chủ đề sử dụng rừng

Mỗi sơ đồ trên gồm có 3 hình thức biểu diễn khác nhau nói trên, có nghĩa có 2 dân tộc x 3 loại sơ đồ theo chủ đề x 3 hình thức biểu diễn  = 18 sơ đồ kiến thức sinh thái được phát triển. Các sơ đồ này được lưu trữ trong file dữ liệu AKT và có thể tiếp cận chung hoặc theo chủ đề; có thể cập nhật, tạo ra hệ thống kiến thức có hệ thống và mở.

5.3.2 Kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý rừng đầu nguồn

Quản lý đầu nguồn: Trong hệ thống buôn làng truyền thống vùng cao, cộng đồng thường quần cư và tổ chức canh tác, sử dụng tài nguyên đất, rừng trong một lưu vực. Mỗi buôn làng hầu như đều lựa chọn cho mình một lưu vực lớn nhỏ khác nhau để hình thành làng và quản lý đất đai dựa vào việc phân định ranh giới thông qua hệ thống sông suối. Đồng thời trong canh tác họ đã hình thành các kiến thức kinh nghiệm để quản lý lưu vực nhằm duy trì nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và phòng hộ. Từ đây đã hình thành những kiến thức sinh thái quan trọng cần được phát hiện để kế thừa và phát triển cho hệ thống quản lý rừng đa mục đích.

Thật vậy, sử dụng chức năng phát hiện mối liên kết tập trung nhất để phát hiện nhân tố kiến thức được các cộng đồng tích luỹ và quan tâm nhiều nhất, kết quả thể hiện trên sơ đồ 5.5 và 5.8. Cho thấy cả hai dân tộc đều quan tâm đến quản lý rừng đầu nguồn và đã thu được nhiều kinh nghiệm trong quá trình quản lý tài nguyên rừng. Sơ đồ 5.9 thể hiện chiều hướng quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nước – dân tộc Bahnar, làng Đê tar.
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Sơ đồ 5.8: Quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nước - Dân tộc Bahnar, làng Đê Tar

Trên cơ sở các sơ đồ quan hệ, đồng thời với nó đã phát triển được cơ sở dữ liệu trong Win AKT 5.0 về các thông tin về kiến thức dưới dạng các câu tuyên bố/mệnh đề (Statement), đây là các kiến thức được hệ thống hoá và được lưu trữ. Bảng 5.17 và 5.18 trình bày các kinh nghiệm/kiến thức của 02 dân tộc về quản lý đầu nguồn được phát hiện (Lưu ý: Vì phần mềm WinAKT 5.0 sử dụng tiếng Anh, nên các kết quả sẽ biểu diễn trong tiếng Anh, tiếng Việt là phần được dịch lại). Về quản lý đầu nguồn, có 16 kinh nghiệm được phát hiện ở dân tộc Bahnar và 12 ở dân tộc Jrai.
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Sơ đồ 5.9: Chiều hướng quan hệ của các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn nước -                 Dân tộc Bahnar, làng Đê Tar

Bảng 5.17: Kiến thức, kinh nghiệm của dân tộc Bahnar về quản lý đầu nguồn

	LEK in English
	LEK tiếng Việt

	1:  a decrease in trees of timber causes  a decrease in resource of water if  the these timbers is living_in_the_top_of_the_mountain

2:  the cut tree is in_the_low_land causes  the water resource is not_effect

3:  an increase in tree of cut causes  the watershed forest is difficult_to_reforest if  the these trees is in_the_watershed

4:  the some_species thongnang_thongtre_gio is existing causes  the water resource is to_be_stable

5:  the some_species bamboo is existing causes  the water resource is to_be_stable

6:  the_species shorea_obtusa_xyliadolabroformis is existing causes  the resource of water is low

7:  the_wood liana is existing causes  an increase in resource of water if  the these liana is located_in_dipterocap_forest

8:  an increase in plantation of the_eucalyptus causes  a decrease in resource of water

9:  the_spreaded_root tree is existing causes  the water resource is stable

10:  an increase in stone of on_the_ground causes  an increase in tree of the_spreaded_root

11:  the red soil is existing causes  the water resource is more_stable_than_sand_soil

12:  the watershed forest is covered_at_least_10ha causes  the paddy cultivation is possible

13:  the shifting cultivation is located_in_the_low_land causes  the water resource is not_to_be_affected

14:  the shifting cultivation is small_scale_of_1ha causes  the water resource is not_to_be_affected

15:  the fallow period is more_than_5_years causes  the water resource is not_to_be_affected

16: the_land shifting_cultivation is concentrated_in_the_watershed causes  a decrease in resource of water
	1: Giảm số lượng loài cây gỗ lớn ở đỉnh núi, đồi sẽ làm giảm nguồn nước mạch

2: Chặt cây ở vùng thấp không ảnh hưởng đến nguồn nước bên trên

3: Gia tăng chặt cây ở đầu nguồn sẽ rất khó khăn phục hồi lại rừng

4: Một vài loài cây như Thông Nàng, Thông tre, Gió (Trầm) có tác dụng làm cho nguồn nước ổn định

5: Môt số loài tre, lô ô có tác dụng làm cho nguồn nước ổn định

6: Các loài cà chắc, căm xe xuất hiện chỉ thị cho nguồn nước hạ thấp

7: Trong rừng khép, dây leo thân gỗ xuất hiện giúp gia tăng nguồn nước

8: Gia tăng trông rừng bạch đàn làm suy giảm nguồn nước

9: Cây có rễ lan rộng tồn tại giúp cho nguồn nước ổn định

10: Gia tăng đá lộ đầu trên đất làm tăng số cây có rễ lan rộng

11: Đất đỏ có nguồn nước ổn định hơn đất cát

12: Cần ít nhất 10 ha rừng trên đỉnh đồi đầu nguồn để canh tác lúa nước bên dưới

13: Canh tác nương rẫy vùng thấp không ảnh hưởng đến nguồn nước

14: Diện tích rẫy bé hơn 01 ha sẽ ít ảnh hưởng đến nguồn nước

15: Canh tác rẫy và bỏ hoá trên 05 năm sẽ ít  ảnh hưởng đến nguồn nước

16: Đất rẫy quá tập trung trên đầu nguồn sẽ làm giảm nguồn nước




Bảng 5.18: Kiến thức, kinh nghiệm của dân tộc Jrai về quản lý đầu nguồn rừng khép

	LEK in English
	LEK tiếng Việt

	1:  a decrease in keeping of water causes  a decrease in watershed of forest if  the dry season is in_march_april

2:  the trees dipterocarp is protected causes  the water keeping is maintained if  the dry season is in_march_april

3:  an increase in evergreen of trees causes  an increase in keeping of water if  the thesespecies in_dipterocarp_forest is existing

4: bamboo causes  an increase in keeping of water if  the forest watershed is existing

5: liana causes  an increase in keeping of water if  the dry season is existing

6:  an increase in watershed of forest causes  a decrease in calcium of water if  the these streams is following

7:  an increase in calcium of water causes  a decrease in quality of water

8:  the forest watershed is protected causes  an increase in quality of water

9: cutting of trees causes  a decrease in keeping of water if  the forest watershed is existing

10:  cultivation  causes  a decrease in keeping of water if  the forest watershed is existing

11:  an increase in slopping of land causes  a decrease in keeping of water

12:  the forest dipterocarp is protected causes  the water keeping is maintained


	1: Vào tháng 3-4 khả năng giữ nước đầu nguồn rừng khép suy giảm

2: Cây gỗ lớn rừng khép có tác dụng giữ nước vào mùa khô

3: Sự gia tăng thêm một số loài cây thường xanh trong rừng khép sẽ làm gia tăng khả năng giữ nước.

4: Tre, lồ ô sẽ giúp gia tăng khả năng giữ nứơc

5: Dây leo giúp cho việc giữ nước vào mùa khô

6: Gia tăng rừng đầu nguồn sẽ làm giảm lượng calci trong các suối nước bên dưới

7: Gia tăng lượng calci trong nước làm giảm chất lượng nước

8: Rừng đầu nguồn được bảo vệ sẽ nâng cao chất lượng nước

9: Chặt cây đầu nguồn làm suy giảm khả năng giữ nước

10: Canh tác vùng đầu nguồn làm giảm khả năng giữ nước

11: Dốc gia tăng làm cho quá trình giữ nước kém

12: Rừng khép trong vùng có vai trò quản lý nước đầu nguồn


5.3.3 Kiến thức sinh thái địa phương trong sử dụng tài nguyên rừng

Sử dụng rừng: Các cộng đồng dân tộc thiểu số sống trong rừng, phụ thuộc vào rừng, quản lý bảo vệ rừng cộng đồng,... từ đây đã hình thành một tài nguyên tri thức độc đáo về sử dụng tài nguyên rừng, vì vậy cần tập trung phát hiện để có thể bảo tồn và phát triển thành các giải pháp kỹ thuật thích ứng trong kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu ở hai cộng đồng cho thấy: i) Đối với cộng đồng Bahnar  trong vùng có rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh cây bản địa bời lời, sơ đồ phát hiện liên kết tập trung nhất đã phản ảnh điều này (sơ đồ 5.10 và 5.11); ii) Trong khi đó kiến thức kinh nghiệm của cộng đồng Jrai tập trung vào kinh doanh LSNG, phản ảnh trong các sơ đồ 5.6 và 5.12
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Sơ đồ 5.10: Chiều hướng quan hệ các nhân tố đến kinh doanh bời lời - Dân tộc Bahnar, làng Đê Tar
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Sơ đồ 5.11: Quan hệ các nhân tố và kinh nghiệm kinh doanh bời lời - Dân tộc Bahnar, làng Đê Tar[image: image90.wmf]
[image: image34]
Sơ đồ 5.12: Các nhân tố ảnh hưởng và kinh nghiệm kinh doanh LSNG - Dân tộc Jrai,        làng Ea Chă Wâu

Trên cơ sở các sơ đồ quan hệ với chủ đề sử dụng rừng, các kiến thức được hệ thống hoá và được lưu trữ. Bảng 5.19 và 5.20 trình bày các kinh nghiệm/kiến thức của 02 dân tộc về sử dụng rừng; có 10 kinh nghiệm được phát hiện ở dân tộc Bahnar và 23 ở dân tộc Jrai về chủ đề này.

Bảng 5.19: Kiến thức, kinh nghiệm của dân tộc Bahnar về sử dụng rừng

	LEK in English
	LEK tiếng Việt

	1:  an increase in plantation of the_eucalyptus causes  a decrease in shifting_cultivation of the_land

2:  the dipterocarp forest is burn causes  the natural regeneration is easy

3:  an increase in forest of fire causes  a decrease in regeneration of natural if  the evergreen forest is existing

4:  an increase in forest of watershed causes  an increase in high_value of species

5:  the old forest is protected causes  the paddy cultivation is high_productivity

6:  an increase in de of species causes  an increase in mushroom of linh_chi if  the location site is high_attitude

7:  the semi_deciduous forest is existing causes  the species boi_loi is protected

8:  the sand soil is existing causes  the species boi_loi is low_growing and low_productivity

9:  the fallow period is 2_3_years causes  the species boi_loi is well_planted

10:  the red soil is existing causes  the species boi_loi is well_growing and high_productivity


	1: Gia tăng trông rừng bạch đàn đã làm giảm quỹ đất canh tác rẫy

2: Lửa rừng khép có tác dụng thúc đẩy tái sinh

3: Gia tăng lửa rừng làm suy giảm tái sinh tự nhiên ở rừng thường xanh

4: Gia tăng rừng đầu nguồn làm tăng các loài cây giá trị cao

5: Cây gỗ lớn, già được bảo vệ đều nguồn làm gia tăng năng suất lúa nước bên dưới (nhờ giữ ẩm và nước tốt)

6: Gia tăng loài cây Dẻ làm tăng lượng nấm Linh Chi ở các khu rừng đai cao (trên 500m)

7: Rừng nửa rụng lá hỗ trợ cho loài bời lời tự nhiên tồn tại, phát triển

8: Trên đất cát bời lời sinh trưởng chậm, sản lượng thấp

9: Bời lời trồng rất tốt trên đất bỏ hoá 2 - 3 năm

10: Trên đất đỏ bời lời sinh trưởng tốt, sản lượng cao




Bảng 5.20: Kiến thức, kinh nghiệm của dân tộc Jrai về sử dụng rừng

	LEK in English
	LEK tiếng Việt

	1:  the forest dipterocarp is protected causes  the trees high_value is maintained

2:  the forest dipterocarp is protected causes  the ntfp dipterocarp is biodivered

3:  the forest watershed is protected causes  the ntfp dipterocarp is maintained

4:  the water keeping is protected causes  an increase in stream of fish

5:  an increase in stream of fish causes  the ntfp dipterocarp is increaae

6:  the forest watershed is protected causes  an increase in natural of bamboo

7: la_ghe causes  an increase in dipterocarp of ntfp

8: la_ghe causes  an increase in diversity of products

9: resin causes  an increase in dipterocarp of ntfp

10:  an increase in species of camlien_cachit causes  an increase in quality of resin

11:  an increase in species of cachit_camxe causes  an increase in stomachache of medicine if  the water in_stem is in_use

12: resin causes  an increase in diversity of products

13:  the liana chat_chieu is protected causes  the medicine stomachache is matained

14:  the camlien_cachit species is protected causes  the medicine stomachache is maintained

15:  an increase in stomachache of medicine causes  an increase in dipterocarp of ntfp

16:  the forest dipterocarp is protected causes  the la_ghe species is maitained

17:  the water keeping is protected causes  an increase in species of la_ghe

18:  the soil stone is existing causes  an increase in species of la_ghe

19:  the forest fire is existing causes  the la_ghe species is alive

20:  an increase in fire of forest causes  a decrease in quality of resin if  the resin fell is on_theground

21:  the camlien_cachit species is existing causes  an increase in quality of resin if  the these_species diameter is more_than_50cm.

22:  the chieulieuoi_camxe bark is existing causes  an increase in stomachache of medicine.

23:  the camxe sepices is protected causes  an increase in species of mushroom if  the these mushroom is using_stomachache
	1: Rừng khép được bảo vệ hỗ trợ cho việc bảo tồn các loài cây có giá trị

2: Rừng khép được bảo vệ hỗ trợ cho phát triển đa dạng LSNG

3: Rừng khép đầu nguồn được bảo vệ làm gia tăng loại LSNG

4: Nguồn nước được bảo vệ làm gia tăng lượng cá suối
5: Cá suối gia tăng làm tăng sự đa dạng LSNG rừng khép

6: Rừng đầu nguồn được bảo vệ làm gia tăng lượng tre lồ ô tự nhiên

7: Lá ghe làm tăng lượng LSNG

8: Lá ghe góp phần đa dạng LSNG

9: Chai cục gia tăng làm tăng lượng LSNG 

10: Gia tăng cá thể loài Cẩm liên và Cà chít làm tăng chất lượng chai cục

11: Tăng loài cà chít và căm xe sẽ làm tăng lượng cây thuốc trị bệnh đau bụng

12: Chai cục trong rừng khôp làm đa dạng LSNG

13: Cây dây leo Chạt chiều dùng làm cây thuốc trị bệnh đau bao tử

14: Các loài cẩm liên, cà chít có giá trị trong trị đau bao tử

15: Gia tăng các loài cây thuốc trị đau bao tử làm đa dạng hơn LSNG trong rừng khép

16: Rừng khép được bảo vệ là cơ sở để phát triển lá ghe (một LSNG nhiều công cụng trong cộng đồng)

17: Giữ nguồn nước làm gia tăng số lượng lá ghe

18: Trên đất đá lá ghe phát triển nhiều

19: Lửa rừng là nhân tố sinh thái để tồn tại lá ghe

20: Gia tăng lửa rừng làm suy giảm chất lượng chai cục trên mặt đất

21: Gia tăng cây cà chít, cẩm liên có D > 50 cm sẽ làm tăng chất lượng chai cục

22: Vỏ chiêu liêu ổi, căm xe làm thuốc đau bao tử

23: Sự tồn tại của loài căm xe trong rừng khép làm gia tăng các loài nấm trị bệnh đau bao tử




5.3.4 Cơ sở phát triển kỹ thuật quản lý rừng từ kiến thức sinh thái địa phương

Kiến thức sinh thái địa phương phát hiện được ở hai cộng đồng hai vùng sinh thái với các chủ đề quản lý tài nguyên, quản lý đầu nguồn và sử dụng rừng sẽ là cơ sở xác định các ý tưởng để nghiên cứu phát triển kỹ thuật, công nghệ quản lý rừng dựa vào cộng đồng. 
5.3.4.1 Phát triển quản lý rừng đầu nguồn dựa vào kiến thức cộng đồng

Từ hệ thống kiến thức, kinh nghiệm của hai cộng đồng đã phát hiện, hệ thống theo nhóm và xác định các ý tưởng nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp kỹ thuật quản lý rừng đầu nguồn 

i) Dân tộc Bahnar trong vùng rừng thường xanh

Các kiến thức sinh thái về quản lý đầu nguồn được tập hợp theo nhóm vấn đề như sau:

· Quản lý cây rừng, mật độ cây gỗ lớn, diện tích rừng thích hợp ở đầu nguồn để bảo vệ nguồn nước ổn định

· Về kiến thức quản lý loài cây để bảo vệ nguồn nước:

· Một số loài cây rừng có tác dụng ổn định nguồn nước là thông nàng, thông tre, gió trầm

· Tre có tác dụng bảo vệ nguồn nước tốt

· Dây leo thân gỗ có tác dụng gia tăng nguồn nước ở rừng khép vào mùa khô

· Bạch đàn ảnh hưởng xấu đến nguồn nước

· Loài cây có rễ lan rộng giúp phòng hộ nguồn nước tốt

· Quản lý đất canh tác nương rẫy và bỏ hoá để bảo vệ nguồn nước

Từ hệ thống kiến thức này cho thấy cần có những nghiên cứu, thử nghiệm tiếp theo để phát triển quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng:

· Quy hoạch, lập kế hoạch quản lý kinh doanh rừng đầu nguồn cần có giải pháp bảo vệ nguồn nước

· Thử nghiệm phát triển làm giàu rừng bằng các loài cây bản địa vừa có giá trị kinh tế vừa có tác dụng phòng hộ đầu nguồn ở nơi dốc, nguồn nước.

· Quy hoạch canh tác nương rẫy và đất bỏ hoá cần quan tâm đến tác động của nó đến nguồn nước.

ii) Dân tộc Jrai trong vùng rừng khép

Các nhóm kiến thức sinh thái về quản lý đầu nguồn:

· Quản lý và bảo vệ rừng khép đầu nguồn trong vùng có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước và chất lượng nước

· Về kiến thức quản lý loài cây để bảo vệ nguồn nước:

· Tre lồ ô có tác dụng giữ nước tốt

· Tăng sự hỗn giao một số loài cây thường xanh chuyển tiếp có tác dụng nâng cao khả năng phòng hộ đầu nguồn

· Dây leo có tác dụng giữ nước tốt vào mùa khô

Và những nghiên cứu, thử nghiệm tiếp theo để phát triển quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng:

· Quy hoạch, lập kế hoạch quản lý kinh doanh rừng khép đầu nguồn cần có giải pháp bảo vệ nguồn nước

· Thử nghiệm phát triển làm giàu rừng bằng các loài cây bản địa ở rừng chuyển tiếp, tre lồ ô hỗn giao với cây họ dầu để kinh doanh và phát huy phòng hộ nguồn nước trong rừng khép

5.3.4.2 Phát triển kinh doanh rừng dựa vào kiến thức sinh thái địa phương
Từ hệ thống kiến thức sinh thái sử dụng rừng của hai cộng đồng, tiến hành hệ thống hoá theo nhóm và xác định các ý tưởng phát triển công nghệ kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng:

i) Dân tộc Bahnar trong vùng rừng thường xanh

Các nhóm kiến thức sinh thái về sử dụng rừng được tập hợp:

· Quản lý lửa rừng trong xúc tiến tái sinh tự nhiên

· Kinh nghiệm kinh doanh cây bời lời và bảo vệ nó trong tự nhiên nhờ môi trường của rừng nửa rụng lá

· Về quản lý loài: Một điểm đáng lưu ý là mối quan hệ giữa loài cây dẻ với sự tồn tại của nấm Linh chi tự nhiên

Và cần có những nghiên cứu, thử nghiệm tiếp theo để phát triển giải pháp kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng:

· Phát triển cây bời lời trong hệ thống nông lâm kết hợp và sử dụng đất bỏ hoá

· Thử nghiệm phát triển nấm linh chi trong rừng tự nhiên trên thân cây dẻ tỉa thưa

ii) Dân tộc Jrai trong vùng rừng khép

Các nhóm kiến thức sinh thái về sử dụng rừng :

· Quản lý bảo vệ rừng khép còn hiếm hoi trong khu vực là cơ sở để duy trì và phát triển LSNG

· Quản lý kinh doanh lá ghe, một LSNG đặc thù của vùng A Jun Pa

· Kiến thức về các loài cây gỗ, dây leo, chữa bệnh đau bao tử như cà chít, căm xe, dây leo chạt chiều và nấm trên cây căm xe

Những nghiên cứu, thử nghiệm cần thiết là:
· Thử nghiệm phát triển các loại LSNG trong rừng khép như: cây thuốc, nấm

· Tổ chức thử nghiệm kinh doanh lá ghe

Qua kết quả thử nghiệm phương pháp tiếp cận có sự tham gia, đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin để phân tích hệ thống kiến thức sinh thái địa phương cho thấy:
i. Các nhân tố của kiến thức sinh thái địa phương trong quản lý tài nguyên rừng có quan hệ với nhau chặt chẽ và khả năng ứng dụng công cụ phần mềm Win AKT để tạo cơ sở dữ liệu mở là khả thi phục vụ cho sưu tập, cập nhật và áp dụng LEK trong phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng.
ii. 18 sơ đồ hệ thống kiến thức sinh thái địa phương của 2 dân tộc, theo 2 chủ đề và 3 hình thức biểu hiện đã được tạo lập là cơ sở cho việc sử dụng, phân tích LEK trong từng dân tộc, từng vùng sinh thái.
iii. Quản lý đầu nguồn là vấn đề quan tâm chung của cả hai cộng đồng, 16 kinh nghiệm được phát hiện ở dân tộc Bahnar và 12 ở Jrai là cơ sở tốt cho phát triển giải pháp quản lý rừng đầu nguồn dựa vào cộng đồng.
iv. Kiến thức sử dụng rừng ở cộng đồng Bahnar tập trung vào kinh doanh cây rừng bản địa với 10 kinh nghiệm được hệ thống hoá, trong khi đó dân tộc Jrai với rừng khép nghèo ưu thế đã quan tâm nhiều về phát triển lâm sản ngoài gỗ với 23 kinh nghiệm được phát hiện. Các kiến thức kinh nghiệm này là cơ sở để chọn lựa, phát triển giải pháp kỹ thuật kinh doanh rừng và đất rừng.
Như vậy từ kết quả phân tích hệ thống LEK cho thấy có một loạt các vấn đề về quản lý đầu nguồn, sử dụng rừng cần được phát triển hoặc thử nghiệm để tạo tiền đề cho các giải pháp quản lý sử dụng rừng bền vững, dựa vào cộng đồng. Các ý tưởng này sẽ được lồng ghép trong tiếp cận PTD (Phát triển công nghệ có sự tham gia) để phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và đất rừng. Có thể thấy rằng tiếp cận LEK và sử dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ rất đắc lực cho việc xác định hệ thống giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quản lý tài nguyên thích ứng, dựa vào kinh nghiệm, kiến thức cộng đồng.
5.4 Phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật có sự tham gia trên các trạng thái rừng, đất rừng
Vấn đề đặt ra là sau khi GĐGR cho người dân cộng đồng, thì rừng và đất rừng sẽ được quản lý, kinh doanh như thế nào? Đây là một vấn đề lớn mà nhiều nhà quản lý, kỹ thuật quan tâm, vì nếu không có một giải pháp nào được áp dụng, rừng không mang lại lợi ích nhằm cải thiện đời sống cho người dân thì việc GĐGR sẽ mất ý nghĩa, thực chất là tạo thêm gánh nặng cho người dân phải bảo vệ rừng hoặc rừng sẽ không được người dân quan tâm và tiếp tục bị tàn phá. Quan điểm “Con người trước và lâm nghiệp bền vững sẽ theo sau đó” (DENR, [28]) là rõ ràng, làm thế nào rừng đóng góp vào đời sống và sản xuất của cộng đồng. Trong khi đó quy phạm giải pháp lâm sinh chưa cụ thể hoá được đến từng đối tượng rừng, nguồn lực của từng địa phương để có thể lựa chọn giải pháp thích hợp, hơn thế nữa việc kết hợp với kiến thức địa phương để tìm giải pháp công nghệ thích ứng hầu như chưa được đề cập trong bất kỳ hướng dẫn áp dụng kỹ thuật lâm sinh nào. Trong khi đó việc khuyến nông trong lĩnh vực phát triển lâm nghiệp hầu như bỏ ngỏ, đội ngũ này cũng thiếu cách tiếp cận cần thiết để phát triển kỹ thuật trên đất lâm nghiệp, do đó trong một thời gian dài hầu như cán bộ kỹ thuật rất khó khăn để cùng cộng đồng phát triển các giải pháp quản lý tài nguyên rừng bền vững.
Đề tài này sử dụng và phát triển phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia (Participatory Technology Development - PTD) để giải quyết nhu cầu nói trên. PTD được giới thiệu vào Việt Nam trong vòng 4 năm trở lại đây, và đã tỏ ra là một phương pháp thích ứng để phát triển công nghệ thích hợp với nông dân nghèo ở vùng cao; chủ yếu nhằm góp phần đổi mới sản xuất của nông dân, tuy nhiên chưa đề cập đến việc vận dụng PTD để phát triển và xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý, kinh doanh trên các trạng thái rừng, đất rừng (Bảo Huy và cộng sự, (2003) [12]). Do đó đề tài này vận dụng PTD và tiếp tục phát triển phương pháp luận này để tìm  kiếm giải pháp phát triển công nghệ, kỹ thuật trên rừng và đất rừng, một đối tượng rất khó tìm kiếm giải pháp thích hợp trong điều kiện của nông dân và cộng đồng nghèo vùng cao, và lồng ghép nó vào trong tiến trình quản lý kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng. 
Để nghiên cứu áp dụng và phát triển phương pháp luận PTD của đề tài đã tiến hành:

i. Tập huấn về phương pháp luận và áp dụng các công cụ PTD cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm các cấp từ tỉnh đến xã và nông dân nòng cốt

ii. Tổ chức khởi xướng và thử nghiệm PTD ở 02 làng nghiên cứu (Đê Tar và Ea Chă Wâu) với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan, trong đó cộng đồng là trung tâm để tìm kiếm và lưạ chọn ý tưởng thử nghiệm. (Có hai báo cáo chuyên đề về Phát triển kỹ thuật có sự tham gia ở hai làng được kèm theo đề tài này). Có hai mục đích của khởi xướng PTD ở hai làng: 1) Thử nghiệm một số giải pháp kỹ thuật ở hai địa phương, 2) Vận dụng và phát triển phương pháp luận PTD trong điều kiện lâm nghiệp.

iii. Tài liệu hoá và xây dựng tài liệu hướng dẫn PTD trong trường hợp phát triển kỹ thuật trên đất lâm nghiệp. Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở thử nghiệm áp dụng PTD ở hai làng với sự tham gia của nông dân và các bên liên quan, từ đó tổng kết thành các công cụ thích ứng với điều kiện lâm nghiệp. (Tài liệu hướng dẫn về PTD được kèm theo đề tài này)

Sau đây là phần trình bày kết quả phát triển phương pháp PTD để xây dựng hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và kết quả một số thử nghiệm đã được tiến hành ở hai làng theo phương pháp PTD

5.4.1 [image: image91.wmf]Tiếp cận PTD trong phát triển kỹ thuật có sự tham gia

PTD là cách tiếp cận lấy người dân, cộng đồng làm trung tâm và dựa trên việc phát huy khả năng của chính các cộng đồng đó trong việc tìm kiếm các phương thức đổi mới sản xuất và quản lý tài nguyên.
Trong PTD vai trò chính thuộc về người nông dân, nhà nghiên cứu sẽ trợ giúp về mặt khoa học cho người dân, cán bộ khuyến nông lâm là người thúc đẩy tiến trình thử nghiệm và tạo mối quan hệ tương tác giữa nhà nghiên cứu và nông dân.

Tiến trình PTD bao gồm các hoạt động tiếp cận có sự tham gia để cùng người dân phát hiện, lựa chọn các ý tưởng, thử nghiệm trên đồng ruộng, trong rừng. PTD dựa vào nhu cầu và điều kiện của nông dân, nó đáp ứng được mong đợi của nông dân đồng thời có tính toán đến yếu tố khả thi, tính thực tiễn và các điều kiện của nông dân được xem xét để lựa chọn giải pháp thích hợp. Xét về góc độ hợp tác và học hỏi lẫn nhau giữa các bên liên quan, PTD có thể hiểu như là một tiến trình kết hợp kiến thức sinh thái địa phương với kiến thức khoa học, trong đó kiến thức của người dân cũng được coi quan trọng như bất kỳ kiến thức nào do khoa học tạo ra. Phát triển công nghệ có sự tham gia thúc đẩy sự kết hợp có tính sáng tạo này để phát huy nội lực nhằm cải thiện sản xuất và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở các vùng nông thôn.
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Trong PTD, chỉ có ý tưởng mới được đưa ra thử nghiệm, ý tưởng đó chưa bao giờ được áp dụng trước đây ở địa phương, bao gồm mới về công nghệ, hoặc mới về cách tổ chức quản lý, hoặc mới về điều kiện áp dụng. ý tưởng phải xuất phát từ nhu cầu và năng lực/nguồn lực của người dân, bảo đảm cơ hội tham gia cho nhiều nông dân quan tâm; đồng thời công nghệ phải thích nghi với điều kiện kinh tế xã hội và sinh thái địa phương. Ngoài ta ý tưởng được lựa chọn thử nghiệm phải có khả năng để nhân rộng, để cho nhiều nông dân khác có thể hưởng lợi từ các thử nghiệm đó.
Trong PTD có ba bên quan trọng là: Nông dân – Cán bộ khuyến nông lâm – Nhà nghiên cứu:  

· Vai trò của nông dân: Nông dân từ thế bị động, chấp nhận chuyển sang tự chủ và thực hiện các ý tưởng của chính mình. Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế của người dân địa phương được sử dụng trong các thử nghiệm.

· Vai trò nhà khuyến nông lâm: Khuyến nông lâm thay vì chuyển giao một chiều đến nông dân sang thúc đẩy tiến trình và chia sẻ kinh nghiệm với thôn làng. Nhà khuyến nông lâm đóng góp kiến thức của họ – kiến thức thực tế về các điều kiện cụ thể ở địa phương và tạo sự liên kết thành công giữa nông dân với nhà nghiên cứu trong tiến hành các thử nghiệm. Do vậy cán bộ khuyến nông lâm yêu cầu có các kinh nghiệm thực tế và kỹ năng thúc đẩy thích hợp. 

· Vai trò nhà nghiên cứu: Người trước đây nắm giữ toàn bộ tiến trình nghiên cứu chuyển sang phân tích, lựa chọn và giải quyết vấn đề nghiên cứu cùng với nông dân; cung cấp các kiến thức, thông tin công nghệ đã có sẵn theo nhu cầu của cộng đồng.

Trong thực tế phát triển nông thôn, “vỡ kịch” PTD cần 03 vai nói trên hơn là đủ cả ba nhân vật cùng một lúc trên hiện trường. Có nghĩa là cán bộ khuyến nông có thể đóng hai vai là khuyến nông và nhà khoa học, vì thực tế cán bộ khuyến nông lâm cũng là người được đào tạo về các kỹ thuật công nghệ để hỗ trợ nông dân, trong trường hợp cần thiết cán bộ khuyến nông có thể liên lạc, trao đổi với cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học để thu thập thêm thông tin cần thiết. Điều này phù hợp với thực tế nguồn nhân lực và cơ chế hoạt động khuyến nông lâm.

Ngoài ra cũng có một số tranh luận tại các hội thảo giữa kỳ của đề tài, có ý kiến cho rằng chỉ có 03 bên nói trên là chưa đủ trong phát triển nông thôn, mà cần phải thêm có nhà quản lý – lãnh đạo, nhà doanh nghiệp, ngân hàng,.... tham gia vào tiến trình phát triển công nghệ này. Thông qua tiến trình áp dụng PTD và thu hút sự tham gia của các bên liên quan, kết quả các hội thảo trong năm 2003, điều này được làm rõ như sau:

· PTD là một tiến trình thử nghiệm cái mới của nông dân, do đó cần thiết có sự hỗ trợ trực tiếp của khuyến nông và nhà khoa học. ở đây có 03 bên là đủ để tiến hành các thử nghiệm và thử nghiệm có thể thành công hay thất bại, do đó chưa cần thiết có sự đầu tư cao hoặc sự tham gia của doanh nghiệp ngay thời điểm này. Tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp cũng có những thử nghiệm ví dụ như phân bón mới, giống mới, ... vì vậy họ có thể tham gia với nông dân, tuy nhiên điều này không phải là phổ biến.

· PTD chỉ là một bộ phận của khuyến nông lâm, trước hết nó tạo nên sự liên kết giữa nông dân, nhà nghiên cứu với khuyến nông lâm để hỗ trợ nông dân tiến hành các thử nghiệm mới phù hợp do họ lựa chọn. Trên cơ sở thử nghiệm PTD, khuyến nông lâm liên kết giữa nông dân với nông dân, tạo điều kiện cho nông dân chia sẻ kinh nghiệm và khi thử nghiệm thành công, khuyến nông lâm liên kết nông dân với thị trường, tín dụng, các nhà doanh nghiệp, nhà quản lý, ... để hỗ trợ cho tiến trình sản xuất, lan rộng kết quả của thử nghiệm. Như vậy các bên khác sẽ tham gia sau đó khi thử nghiệm thành công hoặc có thể tham gia trong tiến trình nhưng thông qua cầu nối là khuyến nông lâm.
Để có được hiểu biết về vai trò và vị trí của PTD trong hệ thống nghiên cứu, khuyến nông lâm, một hình ảnh con bướm diễn giải PTD liên quan như thế nào tới các chức năng khác cần có trong hệ thống khuyến nông lâm nhằm tạo điều kiện giúp người dân cải thiện tình hình của họ.
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Sơ đồ 5.13: PTD trong hệ thống khuyến nông lâm
5.4.2 Tiến trình PTD và kết quả thử nghiệm phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên đất lâm nghiệp
Trên cơ sở vận dụng và tổng hợp phương pháp tiếp cận thích hợp với phát triển công nghệ trên các đối tượng đất rừng và rừng, tiến trình PTD được hệ thống theo 6 giai đoạn với 15 công cụ để tổ chức tiếp cận có sự tham gia trong tiến trình phát triển kỹ thuật (Chi tiết các giai đoạn, công cụ được trình bày đầy đủ trong tài liệu hướng dẫn: “Bộ công cụ/thẻ kỹ năng áp dụng trong phát triển công nghệ có sự tham gia – PTD” kèm theo đề tài này). Bảng 5.21 và sơ đồ 5.14 trình bày các giai đoạn và các bước chính trong tiếp cận PTD.
Bảng 5.21: Các giai đoạn và các bước chính trong tiến trình PTD tại thôn làng
	Giai đoạn 1: Chuẩn bị 
	Thu thập thông tin

Cuộc họp giới thiệu về PTD tại thôn làng
	· Cung cấp thông tin chung về tiếp cận PTD 

· Thảo luận để thống nhất chủ đề và phạm vi của PTD

· Xây dựng chương trình làm việc và lựa chọn nông dân nòng cốt

	Giai đoạn 2: Khởi xướng
	Thu thập ý tưởng
	· Khám phá và thảo luận các ý tưởng mà nông dân quan tâm trên hiện trường để xây dựng các tờ ý tưởng 

	
	Họp thôn làng để lựa chọn thử nghiệm
	· Xem xét các ý tưởng đã được thu thập, lựa chọn các ý tưởng mới, hứa hẹn để thử nghiệm
· Lựa chọn nông dân phù hợp với thử nghiệm

	
	Thiết kế thử nghiệm và kế hoạch 
	· Phát triển tờ thử nghiệm và kế hoạch hoạt động chi tiết với những nông dân quan tâm được lựa chọn
· Mỗi thử nghiệm, thống nhất cam kết hợp tác giữa nông dân tham gia, cán bộ khuyến nông và nhà nghiên cứu

	Giai đoạn 3: 

Thực thi thử nghiệm
	Thực thi thử nghiệm 
	· Viếng thăm các thử nghiệm thường xuyên theo lịch và cung cấp các tư vấn và hỗ trợ để nông dân làm thử nghiệm

	Giai đoạn 4: 

Giám sát và tài liệu hoá
	Giám sát và tài liệu hoá những gì diễn ra trong tiến trình thử nghiệm 
	· Sử dụng số theo dỏi của nông dân cho mỗi thử nghiệm để ghi chép thông tin và các dữ liệu cần thiết 

	Giai đoạn 5:

Kết thúc thử nghiệm PTD
	Thu thập các dữ liệu và thông tin có sẵn
	· Thu thập, chuẩn bị các số liệu thông tin, các bình luận, ghi chép về thử nghiệm

	
	Đánh giá thử nghiệm với nông dân
	· Sử dụng các tiêu chí trong tờ thử nghiệm để đánh giá thử nghiệm. Trình bày các kết quả, phân tích các bài học kinh nghiệm tại cuộc họp đánh giá tại thôn

	
	Làm báo cáo cuối cùng vể thử nghiệm
	· Viết báo cáo cuối cùng trong đó đề cập đến những thông tin cần thiết cho những người quan tâm khác nhau

	Giai đoạn 6: 

Lan rộng
	Làm các tài liệu khuyến nông
	· Thiết kế tài liệu khuyến nông lâm. Thử áp dụng và cải tiến vật liệu. Sử dụng hệ thống truyền thông sẵn có ở địa phương

	
	Lan rộng những đổi mới thành công
	· Thiết lập cách khuyến nông từ nông dân đến nông dân, tổ chức các cuộc viếng thăm trao đổi kinh nghiệm
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Sơ đồ 5.14: Tiến trình PTD
Hai đợt khởi xướng PTD ở hai làng nghiên cứu đã được tiến hành theo các giai đoạn và các bước của tiến trình này. Tuy nhiên với thời gian thử nghiệm ngắn nên một số thử nghiệm cây trồng dài ngày chỉ mới bắt đầu đi vào giai đoạn đánh giá ban đầu, giai đoạn lan rộng chưa thực hiện. Việc tổ chức thử nghiệm ở đây tập trung khá nhiều vào việc đánh giá và phát triển phương pháp PTD, các thử nghiệm cụ thể một là để khẳng định phương pháp và hai là góp phần tìm kiếm một số giải pháp kỹ thuật ở hai địa phương và được đánh giá ở mức độ chấp nhận của cộng đồng ở vùng nghiên cứu.
Sau đây trình bày các kết quả chính trong từng giai đoạn, các bước áp dụng PTD ở hai địa phương và rút ra kết luận về phương pháp tiếp cận PTD trong phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật. Chi tiết của các bước tiến hành PTD ở hai làng đựoc trình bày trong hai báo cáo chuyên đề kèm theo đề tài này.
5.4.2.1 Chủ đề PTD và phát hiện các ý tưởng theo trạng thái rừng
Để tìm kiếm ý tưởng, điều đầu tiên cần thống nhất chủ đề PTD. Đối với các hoạt động PTD trước đây chủ đề này thường chung cho các đơn vị sử dụng đất, do đó các ý tưởng thường tập trung vào sản xuất nông nghiệp, vấn đề quản lý kinh doanh rừng và đất rừng thường bị bỏ quên trong phát triển kỹ thuật. Do vậy chủ đề PTD áp dụng ở đây được cải tiến như sau 
Chủ đề PTD: Làm thế nào để quản lý kinh doanh có hiệu quả rừng và đất rừng được giao và cụ thể cho từng  trạng thái rừng như sau:
Đối với làng Đê Tar, Bahnar, rừng thường xanh, tập trung phát hiện giải pháp 04 đối tượng đất và rừng khác nhau trong làng:
· Rừng tự nhiên trung bình đến giàu

· Rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng non

· Rừng ven sông suối, le tre

· Đất bỏ hoá, đất rẫy, đất trống đồi trọc

 Đối với làng Ea Chă Wâu, Jrai, rừng khộp, tập trung phát hiện giải pháp trên 03 đối tượng đất và rừng khác nhau trong làng:

· Rừng khép nghèo

· Rừng non, ven suối

· Đất bỏ hoá, đất rẫy, đất trống đồi trọc

Trên cơ sở chủ đề PTD, các nhóm PTD bao gồm nông dân nòng cốt, cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm, nhà nghiên cứu sử dụng các công cụ lát cắt, phân tích nguyên nhân hậu quả để phát hiện các ý tưởng cùng với người dân cho từng loại trạng thái, rừng, đất rừng. Từ kết quả đầu tiên khi thảo luận trên hiện trường này, các nhóm sẽ tiếp tục phân tích hệ thống hơn để phát hiện các ý tưởng thật sự mới và thiết thực, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng áp dụng kỹ thuật mới trên đối tượng đất và rừng tại địa phương. Đặc biệt là xem xét kết quả nghiên cứu LEK ở mỗi cộng đồng để làm cơ sở xác định các ý tưởng mới, lồng ghép giữa kiến thức sinh thái địa phương với nhu cầu phát triển kỹ thuật mới. Trong bước này, ở làng Đê Tar đã phát hiện được 14 ý tưởng mới trên 04 đơn vị sử dụng đất và rừng; và làng Ea Chă Wâu đã  tìm kiếm được 11 ý tưởng mới trên 03 đơn vị sử dụng đất và rừng. Như vậy cho thấy với phương pháp này, ngay trong một thời gian ngắn các bên cùng người dân đã phát hiện ra nhiều ý tưởng để cải tiến sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và rừng, và đặc biệt là phát hiện một cách hệ thống các giải pháp kinh doanh cho các trạng thái rừng và đất rừng khác nhau. Một thực tế lâu nay cho thấy, khuyến nông thường không phát triển được các giải pháp kỹ thuật trên đất lâm nghiệp do thiếu các tiếp cận thích hợp, do vậy PTD là một giải pháp cho vấn đề này.
Bảng 5.22: Các ý tưởng phát triển kỹ thuật trên các trạng thái đất, rừng ở hai làng

	Làng Đê Tar, 4 trạng thái rừng thường xanh
	Làng Ea Chă Wâu, 3 trạng thái rừng khép

	1. Tận dụng cây thân gỗ trên rẫy để trồng dây củ đậu

2. Trồng cây điều Ghép (Tơ Nhul Pơ Klép) xen cây củ chuối (Pum Hla Prít)
3. Trồng cây Gió bầu (Do) xen cây củ chuối (Bum Hla Prít)

4. Trồng Bời  lời theo băng/trồng xen trong rừng non

5. Trồng tre mỡ lấy măng ven suối

6. Nuôi ong lấy mật trong rừng non bán thường xanh

7. Nuôi nấm mèo trong rừng trên thân cây gỗ tỉa thưa của số loài cây gỗ mềm, kém giá trị.

8. Làm giàu rừng bằng cách trồng dặm một số loài cây: Bời lời, Hương, Cà chít, Sao xanh.
9. Chăm sóc, tỉa thưa rừng le xen gỗ để kinh doanh le cây

10. Trồng dặm Thông nhựa trong những chỗ trống trong rừng ở đai cao

11. Trồng cây Gió (Trầm kỳ) làm giàu rừng

12. Nuôi nấm Mèo, nấm Hương trên cây gỗ thân mềm tỉa thưa ở trong rừng

13. Trồng chôm chôm trên đất rẫy gần nhà

14. Trồng xen quế trong rừng thưa non


	1. Trồng xoài xen đậu xanh (vụ 1), bông vải (vụ 2) trong rừng dầu thưa non

2. Trồng điều ghép xen đậu xanh (vụ 1), bông vải (vụ 2) trong rừng dầu thưa, non

3. Trồng bạch đàn trong rừng dầu thưa, non

4. Trồng lồ ô ven suối trong rừng

5. Nuôi cá (mè, trám cỏ, chép, trôi) trong hồ tự nhiên trong rừng

6. Trồng cây bời lời đỏ trong các khoảng trống trong rừng

7. Nuôi nấm mèo trong rừng trên thân các lòai cây kém giá trị (thân mềm) sau tỉa thưa

8. Trồng tre mỡ/tre tàu lấy măng ven suối trong rừng

9. Trồng dặm sao, dầu rái ven suối

10. Chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức khai thác, tiêu thụ lá ghe (h’la R’Puân) trong rừng khép

11. Trồng xen bạch đàn, xoài vào rừng khép thưa non, trong các khoảng trống trong rừng




5.4.2.2 Bình chọn ý tưởng ưu tiên và chọn nhóm hộ thử nghiệm
Số lượng ý tưởng ở mỗi địa phương được phát hiện khá nhiều, đây là cơ sở để lập kế hoạch phát triển các giải pháp kỹ thuật ở các trạng thái rừng, đất rừng khác nhau. Để tiến hành các thử nghiệm trong năm 2003 và 2004, căn cứ vào nguồn lực của cộng đồng cũng như nguồn tài chính của đề tài, thống nhất mỗi địa phương sẽ lựa chọn 5 ý tưởng ưu tiên thử nghiệm trước.

Các tờ ý tưởng được đưa ra trình bày trước cuộc họp toàn làng với nội dung chính là làm rõ mục đích và lý do thử nghiệm các ý tưởng mới, phân tích khả năng thực thi, yếu tố thị trường, kỹ thuật, công nghệ,..... Đại diện hầu hết các hộ, nhóm hộ trong làng đã tham gia bình chọn ý tưởng dựa vào mối quan tâm và nguồn lực của chính hộ, nhóm hộ mình. Trên cơ sở bình chọn này cũng xác định được mỗi hộ/nhóm hộ quan tâm ý tưởng nào để lựa chọn hộ/nhóm hộ làm thử nghiệm.

Bảng 5.23: Các ý tưởng được cộng đồng ưu tiên thử nghiệm
	Làng Đê Tar
	Láng Ea Ch¨ W©u

	1) Trồng cây Gió (Trầm kỳ) làm giàu rừng nghèo, non.

2) Trồng Tre mỡ lấy măng ở các khu rừng ven suối.

3) Nuôi Nấm mèo trong rừng trên thân cây gỗ tỉa thưa của số loài cây gỗ mềm, kém giá trị.

4) Trồng Chôm chôm trên đất rẫy gần nhà

5) Trồng Quế trong rừng thưa non.

	1) Trồng điều ghép xen ngô lai trong rừng dầu thưa, non

2) Trồng tre mỡ lấy măng ở các khu rừng ven suối

3) Nuôi nấm mèo trong rừng trên thân cây gỗ tỉa thưa của số loài cây gỗ mềm, kém giá trị.

4) Trồng xen bạch đàn, xoài vào rừng khép thưa non, trong các khoảng trống trong rừng

5) Chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức khai thác, tiêu thụ lá ghe (Hla RPuân) trong rừng khép




Tại làng Đê Tar có 05 thử nghiệm được cộng đồng ưu tiên bình chọn thực hiện bắt đầu từ năm 2003. Việc tiến hành thử nghiệm theo nhóm hộ được xác định dựa trên mối quan tâm của mỗi nhóm về thử nghiệm đó và điều kiện đất đai, lao động của họ. Có 07 nhóm làm thử nghiệm, mỗi nhóm quản lý 04 thử nghiệm. Mỗi thử nghiệm được lập lại 2 đến 7 lần (2-7 nhóm hộ thực hiện)
Tại làng Ea Chă Wâu, với tổng số 29 hộ đang sinh sống và canh tác ở trong làng, qua các cuộc họp các hộ đã thảo luận thống nhất, tự nguyện hình thành nên 3 [image: image94.emf] 

nhóm để thực hiện các thử nghiệm PTD, các hộ trong cùng một nhóm thường là bà con, dòng họ hoặc có đất canh tác gần nhau điều này tạo ra sự thuận lợi trong quá trình hỗ trợ nhau thực hiện việc quản lý các thử nghiệm. Có 05 thử nghiệm được tiến hành, mỗi thử nghiệm được lặp lại 2-3 lần (2-3 nhóm hộ thực hiện), riêng chỉ thử nghiệm nấm mèo trên cây gỗ tỉa thưa trong rừng là rất mới trong cộng đồng nên chỉ có một nhóm tự nguyên làm thử để cả làng học tập
5.4.2.3 Thiết kế thử nghiệm trên các trạng thái rừng
Các thử nghiệm được hai cộng đồng lựa chọn được tiến hành trên các loại đất rừng, trạng thái rừng khác nhau, bước đầu thử nghiệm phát triển các kỹ thuật trên các đối tượng. Đối chiếu với quy định giải pháp lâm sinh cho thấy có sự phù hợp, đồng thời nó lại hỗ trợ cho việc cụ thể hoá các giải pháp của quy phạm  lâm sinh. Bảng 5.24 cho thấy khởi xướng PTD đã hỗ trợ cho việc phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng, hay nói khác trên cơ sở giải pháp lâm sinh định hướng cho từng trạng thái rừng, PTD theo chủ đề sẽ giúp cho việc xác định các thử nghiệm kỹ thuật cụ thể phù hợp với nhu cầu, nguồn lực của địa phương và với từng đối tượng rừng.
Bảng 5.24: Thử nghiệm PTD để phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên đất, rừng
	Kiểu rừng
	Trạng thái rừng
	Giải pháp lâm sinh định hướng
	Thử nghiệm PTD
	Số ô thử nghiệm
	Làng thí điểm

	Thường xanh
	Đất rẫy, không có rừng
	NLKH, trồng rừng
	Trồng Chôm chôm xen cây ngắn ngày
	7
	Đê Tar

	
	Rừng non, thưa
	Nuôi dưỡng, làm giàu rừng
	Trồng Gió làm giàu rừng 
	7
	

	
	
	
	Trồng Quế làm giàu rừng 
	7
	

	
	Rừng nghèo,  ven suối
	Nuôi dưỡng, làm giàu rừng, kinh doanh LSNG
	Nuôi nấm mèo trên thân cây gỗ tỉa thưa trong rừng
	2
	

	
	
	
	Trồng tre lấy măng
	5
	

	
	Tổng
	
	Số thử nghiệm: 05
	28
	

	Khép
	Đất rẫy, không có rừng
	NLKH, trồng rừng
	Trồng điều ghép, ngô lai, bông vải
	3
	Ea Ch¨ W©u

	
	Rừng non, thưa
	Khoanh nuôi,  nuôi dưỡng, làm giàu rừng
	Trồng bạch đàn, xoài
	2
	

	
	Rừng non, ven suối
	
	Trồng tre lây măng
	3
	

	
	Rừng nghèo
	Nuôi dưỡng, làm giàu rừng, kinh doanh LSNG
	Khoanh nuôi, bảo vệ lá ghe
	3
	

	
	
	
	Nuôi nấm mèo trên thân cây gỗ tỉa thưa trong rừng
	1
	

	
	Tổng
	
	Số thử nghiệm: 05
	12
	


Từ bảng trên cho thấy ngay từ bước khởi xướng PTD đã tạo tiền đề cho việc xác lập các giải pháp kỹ thuật đa dạng trên các trạng thái khác nhau, ở hai kiểu rừng có 10 thử nghiệm được tiến hành, với 28 « thử nghiệm ở rừng thường xanh và 12 « ở rừng khép. Hầu hết các trạng thái rừng, đất rừng đều được cộng đồng xác định các giải pháp thử nghiệm, có thử nghiệm tương đối nhanh thu hoạch như nuôi nấm (6 tháng), trồng tre (2 năm), điều ghép (3 năm), đến các thử nghiệm dài ngày hơn như gió, quế, bạch đàn, ...(từ 7 – 10 năm). Cho thấy bản thân cộng đồng đã có sự cân nhắc, lựa chọn thích hợp và phân bổ có các thử nghiệm về thời gian. Riêng cây gió được đưa vào thử nghiệm với mục tiêu là lấy gỗ, giá trị của gỗ cây gió sau khoảng 10 năm nuôi dưỡng cao hơn các loài cây trồng rừng hiện nay nhu keo, bạch đàn, mục tiêu tạo ra trầm kỳ chưa được đặt ra vì kỹ thuật khá phức tạp, chưa phù hợp với năng lực của cộng đồng hiện tại.
Các thử nghiệm  được thiết kế và lập kế hoạch có sự tham gia của nông dân nòng cốt và các bên liên quan, sử dụng hai công cụ là tờ thử nghiệm và tờ kế hoạch để lập cho từng thử nghiệm. Các vấn đề chính được xác định là:
· Làm rõ ràng hơn mục tiêu, lý do làm thử nghiệm

· Thiết kế thử nghiệm với sự tham gia của các nhóm nông dân đại diện làm thử nghiệm.

· [image: image95.emf] 

Xác định các tiêu chí để giám sát và đánh giá thử nghiệm về số lượng cũng như chất lượng.

· Đưa ra kế hoạch hành động có sự tham gia của nông dân cho từng thử nghiệm.

· Xác định các vật tư, giống, phân, cây con cần thiết cho mỗi ô thử nghiệm.

· Xác định trách nhiệm của nhóm hộ làm thử nghiệm và các bên liên quan
Có 10 tờ thử nghiệm và kế hoạch được lập và trình bày trong phụ lục 3 và 4, và được tóm tắt các yếu tố kỹ thuật trong bảng 5.25 và 5.26. Mục tiêu chính của các thử nghiệm đều tập trung vào việc kiểm nghiệm cơ cấu loài cây trồng, phương thức trồng mới, kỹ thuật để tìm ra giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập từ đất rừng đồng thời góp phần làm giàu rừng, bảo vệ đất đai và đầu nguồn (Chi tiết mục tiêu và lý do thử nghiệm trong các tờ thử nghiệm ở phụ lục 3, 4)
Bảng 5.25: Các đặc điểm kỹ thuật của các thử nghiệm PTD làng Đê Tar
	Thử nghiệm
	Số lần lặp lại (Số nhóm hộ thử nghiệm)
	Số lượng cây/diện tích mỗi lần lặp
	Tổng số cây/diện tích thử nghiệm
	Phương pháp, phương thức trồng
	Ngày trồng

	Trồng cây Gió (Trầm) làm giàu rừng non nghèo kiệt
	7  (các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7)
	30 cây
0,1ha
	210 cây

0,7 ha
	Cây con có bầu từ hạt, cao 40cm.

Làm rừng theo hàng 8m, cây cách cây 3m


	7/ 6/ 2003

	Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối. 
	5 ( các nhóm 2, 3, 5, 6 và 7)
	40 cây
0,4ha
	200 cây

2,0 ha
	Cây giống chiết cành, có bầu, 60 cm

Ven suôi, hàng – cây 10x10m
	7/ 6/ 2003

	Sử dụng cây gỗ tỉa thưa kém giá trị để trồng Nấm mèo ở trong rừng
	2 (các nhóm 1 và 4)
	300 bịch meo giống (1Kg/ bịch) cấy vào 150 lóng gỗ/nhóm
	600 bịch meo

300 lóng gỗ
	Meo giống
Cây gỗ mềm, vỏ dày, dài 1.5m, đường kính: 10-15 cm
	8- 12/ 6/ 2003

	Trồng cây Chôm chôm trên rẫy gần nhà
	7  (các nhóm1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7)
	30 cây
0,2ha
	210 cây

1,4ha
	Cây giống ghép, có bầu, cao 50cm
Trồng 8x8m, giữa trồng hoa màu, lúa
	15/ 8 / 2003

	Trồng xen cây Quế trong rừng thưa non
	7 (các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7)
	50 cây
0,75ha
	350 cây

5,25ha
	Cây giống có bầu từ hạt, cao 30cm.

Xen vào lỗ trống trong  rừng thưa, cự ly 3-4m
	15/ 8 / 2003


Bảng 5.26: Các đặc điểm kỹ thuật của các thử nghiệm PTD làng Ea Chă Wâu
	Thử nghiệm
	Số lần lặp lại (Số nhóm hộ thử nghiệm)
	Số lượng cây/diện tích mỗi lần lặp
	Tổng số cây/diện tích thử nghiệm
	Phương pháp, phương thức trồng
	Ngày trồng

	Trồng Điều ghép xen ngô lai trên đất rẫy
	3 (các nhóm 1, 2, 3)
	57 cây
0,5ha
	171 cây

1,5ha
	Cây giống ghép có bầu, cao 40cm

Hàng-cây: 10x10m, giữa xen ngô lai
	5/ 6/ 2003

	Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối. 
	3 (các nhóm 1, 2, 3)
	60 cây
0,6ha
	180 cây

1,8ha
	Cây giống chiết cành, có bầu, cao 60 cm
Ven suôi, hàng – cây 10x10m
	5/ 6/ 2003

	Nuôi Nấm mèo ở trong rừng trên thân cây tỉa thưa của các loài cây kém giá trị kinh tế (thân mềm)
	1  (các nhóm 3)
	300 bịch meo giống (1Kg/ bịch) cấy vào 150 lóng gỗ/nhóm
	300 bịch meo

150 lóng gỗ
	Meo giống
Cây gỗ mềm, vỏ dày, dài 1.5m, đường kính: 10-15 cm
	8- 12/ 6/ 2003

	Trồng xen Bạch đàn và Xoài vào rừng khộp thưa, non trong các khoảng trống
	2 (các nhóm1, 3)
	250 cây bạch đàn

100 cây xoài

0,5ha
	500 cây bạch đàn

200 cây xoài

1,0ha
	Cây giống nuôi cấy mô, có bầu, cao 30-50cm, chất lượng tốt
Bạch đàn, Xoài xen vào lỗ trống: Cự ly bạch đàn: 3m, Xoài: 5m
	4/9 / 2003


5.4.2.4 Phối hợp nông dân thử nghiệm và giám sát
[image: image96.emf] 

Các bên liên quan và nông dân cùng nhau triển khai thử nghiệm, bao gồm cán bộ nghiên cứu, khuyến nông lâm huyện, xã đã hỗ trợ kỹ thuật để các nhóm hộ thực [image: image97.emf] 

hiện thử nghiệm. Để hỗ trợ cộng đồng thực hiện các thử nghiệm, về phía đề tài đã cung cấp các vật tư, thiết bị cần thiết phục vụ cho tiến trình thử nghiệm của cộng đồng như giống, các bảng sắt đóng ở các ô thử nghiệm, cân đĩa để xác định trọng lượng nấm thu hoạch được, các loại thước để đo sinh trưởng chiều cao, đường kính, sổ theo dõi… Về nguyên tắc PTD không có hỗ trợ vật chất cho nông dân làm thử nghiệm, tuy nhiên đối với cộng đồng vùng sâu vùng xa thì cần thiết hỗ trợ tối thiểu những gì cộng đồng không thể có để giúp họ bắt đầu thử nghiệm ý tưởng của mình. Riêng thử nghiệm làm nấm mèo trên thân cây gỗ trong rừng là khá chi tiết và phức tạp đối với cộng đồng, đòi hỏi phải nắm vững các kỹ thuật cụ thể đặc biệt là giai đoạn đầu. Do vậy, ngoài việc hướng dẫn tại hiện trường, đề tài cũng đã phát triển các tờ hướng dẫn kỹ thuật đơn giản, cụ thể và cung cấp cho các nhóm hộ làm thử nghiệm (Hướng dẫn kỹ thuật làm nấm mèo trên thân cây gỗ tỉa thưa được trình bày trong báo cáo PTD của hai làng)
Như vậy 10 thử nghiệm ở hai cộng đồng làng được tiến hành theo đúng kế hoạch trên hiện trường, trong đó đáng chú ý là sự quan tâm và tham gia tích cực của các nhóm hộ, điều này cho thấy phương pháp PTD đã tạo và khơi dậy sự ham học hỏi, cải tiến canh tác của người đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời phương pháp PTD và cách tổ chức thực hiện thử nghiệm theo nhóm đã tạo nên mối quan tâm chung, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong thực nghiệm điều mới trong làng, tạo nên một bước chuyển biến mới trong phát triển đổi mới canh tác ở địa phương.

[image: image98.emf] 

Trong PTD, việc giám sát, theo dõi để chia sẻ học hỏi kinh nghiệm thông qua tiến trình thử nghiệm là rất quan trọng. Để làm việc này, một công cụ hữu ích là sổ theo dõi thử nghiệm. Sổ này dùng cho nông dân ghi chép tình hình thử nghiệm,  các bình luận nhận xét của các bên khi tham [image: image99.emf] 

quan thử nghiệm, giúp cho nông dân và các bên lưu giữ được các thông tin có ích của tiến trình thử nghiệm ý tưởng/công nghệ mới, giúp cho việc giám sát, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt tiến trình, đặc biệt là dùng để phổ biến kinh nghiệm nhằm lan rộng khi thử nghiệm thành công. Nhóm tư vấn thực hiện đề tài đã hỗ trợ nông dân xây dựng sổ theo dõi thử nghiệm và cung cấp đến khuyến nông lâm huyện, xã, và các nhóm hộ làm thử nghiệm,  mỗi nhóm hộ đã có 01 sổ để theo dõi 01 thử nghiệm. Sổ theo dõi bao gồm các thông tin, bảng biểu sau: i)Tờ thử nghiệm, ii) Kế hoạch thử nghiệm hàng năm, iii) Bảng ghi các đầu vào: Giống, phân, lao động, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư khác, iv) Bảng ghi chép số liệu theo dõi, dựa vào các tiêu chí giám sát và đánh giá đã xác định trong tờ thử nghiệm như: Chiều cao, đường kính, năng suất, chất lượng, tỷ lệ sống chết,..... (Công cụ sổ theo dỏi thử nghiệm trình bày trong tài liệu hướng dẫn PTD)
5.4.2.5 Đánh giá thử nghiệm PTD
Với thời gian thực hiện đề tài là 2 năm, trong khi đó với thử nghiệm cơ cấu cây trồng lâm nghiệp dài ngày (trừ thử nghiệm nấm mèo), do đó mục tiêu chính của thử nghiệm PTD trong phạm vi đề tài là áp dụng và phát triển phương pháp luận để phát triển hệ thống  giải pháp kỹ thuật sau GĐGR dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên cũng cần có đánh gía các thử nghiệm làm cơ sở cho việc cải tiến kỹ thuật quản lý, chăm sóc và tiếp tục phát triển các thử nghiệm trong thời gian đến. Mặt khác, cho đến nay một số thử nghiệm đã tỏ ra ổn định và có triển vọng, cây trồng sinh trưởng, phát triển khá tốt; hầu hết các nhóm hộ đã có năng lực và tích luỹ được kinh nghiệm để duy trì quản lý thử nghiệm; các hỗ trợ từ bên ngoài thực sự ít cần thiết nữa và nông dân giữa các nhóm hộ đã bắt đầu quan tâm tự học hỏi lẫn nhau để bắt đầu lan rộng các thử nghiệm có triển vọng. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp cho việc đánh gía bước đầu các thử nghiệm. Mục tiêu đánh gía nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau:

· Đánh giá tiến trình PTD trong phát triển kỹ thuật có sự tham gia, khả năng thu hút mối quan tâm của cộng đồng
· Xác định mức độ triển vọng thành công của các thử nghiệm về mặt kỹ thuật và xem xét và phân tích mức độ ảnh hưởng, tiềm năng lan rộng của một số thử nghiệm triển vọng.
· Đúc rút được bài học kinh nghiệm về tổ chức quản lý thử nghiệm ở cộng đồng.

Để đánh giá, sử dụng các công cụ đánh gía có sự tham gia kết hợp với tổng hợp xử lý các số liệu sinh trưởng của cây trồng trong các thử nghiệm. 
i. Đánh giá về tiến trình PTD ở hai cộng đồng tham gia
Trước khi đánh gía về mức độ thành công về mặt kỹ thuật của các thử nghiệm, đã sử dụng công cụ phân tích SWOT (điểm mạnh, yếu, cơ hội và cản trở) để đánh gía về tiến trình PTD, cách thức tổ chức và quản lý thử nghiệm theo nhóm hộ, điều này là rất hữu ích để chỉ ra những vấn đề còn tồn tại cần có biện pháp cải tiến cho tiến trình thử nghiệm còn đang tiếp tục xảy ra.
Bảng 5.27: Tổng hợp phân tích SWOT về tiến trình thử nghiệm PTD tại 02 làng nghiên cứu
	Điểm mạnh
	Điểm yếu

	· Phương pháp PTD giúp cho việc phát hiện ý tưởng trên nhiều loại đất đai, kiểu rừng nên có điều kiện thử nghiệm, phát triển được nhiều loại cây trồng, kỹ thuật mới trong quản lý rừng.

· Tiến trình PTD đã tạo ra cho người dân trong cộng đồng quan tâm đến thử nghiệm PTD, đã có sự chia sẻ học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc các loài cây thử nghiệm.

· Các thử nghiệm đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng và ý thích của bà con. Ý tưởng thử nghiệm do chính cộng đồng quyết định lựa chọn và thực hiện trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của mỗi nhóm.

· Các thử nghiệm có triển vọng thành công như trồng cây Gió ở làng Đê Tar trong rừng nghèo đã được cộng đồng chấp nhận và nhiều hộ đã tự lan rộng bằng việc tự gieo ươm và gây trồng vào các diện tích đất của hộ.

· Cách thức tổ chức quá trình làm thử nghiệm phù hợp với điều kiện đất đai và lao động của mỗi nhóm.

· Cách tiếp cận PTD đã thu hút và nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo thôn và các nhóm trưởng trong quá trình quản lý thử nghiệm

· Ý thức quản lý bảo vệ rừng cộng đồng được cải thiện rõ rệt, giảm hẳn việc xâm phạm đất và rừng cộng đồng nhờ thực hiện các thử nghiệm PTD trên đất rừng

· Thử nghiệm theo nhóm hộ giúp nâng cao năng lực cộng đồng: Nhóm trưởng đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm, thành viên trong nhóm chia sẻ trách nhiệm nên có tác động tích cực đến cả cộng đồng.

· Tạo ra sự quan tâm của người dân trong làng và đặc biệt là các làng khác, nhiều hộ ở cộng đồng khác đã đến học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật gây trồng.


	· Năng lực của lãnh đạo thôn ở các làng còn hạn chế do đó ảnh hưởng đến việc quản lý và điều hành các thử nghiệm.

· Tổ chức thử nghiệm theo nhóm hộ, cộng đồng trên cơ sở cam kết tự nguyện của các hộ, nên đôi khi thiếu yếu tố ràng buộc và trách nhiệm.

· Hoạt động phát triển kỹ thuật lâm nghiệp cũng rơi vào thời vụ canh tác nông nghiệp, do đó có sự thiếu hụt lao động.

· Chỗ ở và đất canh tác nông nghiệp, khu thử nghiệm lâm nghiệp xa nhau nên khó khăn trong việc quản lý bảo vệ.

· Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm là rất mới đối với cộng đồng và từ trước đến nay thiếu sự hướng dẫn tập huấn của khuyến nông lâm.

· Đội ngũ khuyến nông lâm thiếu và yếu về lâm nghiệp.

	Cơ hội
	Thử thách

	· PTD được triển khai trên cơ sở GĐGR, người dân quan tâm phát triển kỹ thuật trên đất lâm nghiệp để chứng minh quyền quản lý của mình.

· Sự quan tâm của địa phương huyện, xã trong tiến trình đổi mới cách tiếp cận phát triển công nghệ

· Được đề tài hỗ trợ giống, kỹ thuật và thúc đẩy tiến trình thử nghiệm thường xuyên và kịp thời. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của dân về giống, vật tư,…để làm thử nghiệm

· Cách tiếp cận phù hợp, phương pháp làm việc của nhóm đề tài và các bên liên quan tham gia tạo ra niềm tin cho người dân.


	· Việc thử nghiệm PTD theo nhóm hộ GĐGR bị ảnh hưởng bởi tính cộng đồng/tự giác của một số hộ chưa cao, do một số hộ chưa hiểu rõ về cơ chế hưởng lợi từ GĐGR, từ các thử nghiệm vì vậy điều hành công việc trong nhóm của các nhóm trưởng gặp khó khăn

· Giao thông đi lại khó khăn nên ảnh hưởng đến việc trao đổi thông tin, thị trường sau này

· PTD đòi hỏi mức độ hỗ trợ, hợp tác chặt chẻ của các ban ngành liên quan để quản lý tài nguyên và phát triển, lan rộng các thử nghiệm.

· Chậm công nhận quyền quản lý tài nguyên rừng cho cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến tính trách nhiệm bảo vệ rừng, tổ chức quản lý thử nghiệm của người dân.




Kết quả phân tích SWOT với sự tham gia của hai làng về tiến trình PTD đã phản ảnh đầy đủ 04 khía cạnh của tiến trình này: Điểm mạnh, yếu, cơ hội và thử thách. Về mặt nội tại của phương pháp đã chứng minh có nhiều ưu điểm như cộng đồng là người quyết định các thử nghiệm mới vì vậy nó phù hợp với nguồn lực và mức độ quan tâm của họ, góp phần nâng cao năng lực quản lý và tổ chức sản xuất của cộng đồng - đây là khía cạnh quan trọng trong phát triển vùng cao, PTD cũng tạo ra môi trường để thu hút sự tham gia đông đảo của người dân cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, khác với các phương pháp khuyến nông lấy một vài hộ làm điển hình và khó khăn trong lan rộng, chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó PTD cũng đối mặt với một số khó khăn thử thách là năng lực quản lý của các cộng đồng vùng cao còn hạn chế; việc thực hiện, hợp tác trong cộng đồng, nhóm hộ  chỉ dựa trên cam kết không có cơ chế phát lý ràng buộc là những rủi ro tiềm tàng; ngoài ra thiếu sự hỗ trợ đầy đủ của khuyến lâm cũng làm cho tiến trình trở nên khó khăn, vì khuyến nông lâm là một trong ba nhân vật chính của PTD. Tuy nhiên, tổng quát về bức tranh PTD ở cộng đồng vùng cao cho thấy nó đã mang lại nhưng tiềm năng phát triển rõ rệt, là cơ hội để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thu hút sự tham gia của người dân phát triển nông thôn nói chung và lâm nghiệp nói riêng ở các cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao.
ii. Đánh giá về mặt sinh trưởng của các thử nghiệm và các nguyên nhân tác động 

Về mặt kỹ thuật các thử nghiệm được đánh giá về tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống. Số liệu theo dỏi của các thử nghiệm theo thời gian của hai vùng được trình bày trong phụ lục 7, 8. Đồng thời xem xét đến các nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến sinh trưởng các thử nghiệm
Kết quả đánh giá các thử nghiệm ở làng Đê Tar ở  rừng thường xanh: 
Kết quả sinh trưởng bình quân, tỷ lệ sống tối thiểu, tối đa và đánh giá của cộng đồng về 05 thử nghiệm của làng Đê Tar được trình bày trong bảng 5.28. 

Về mặt yêu cầu sinh thái loài: thì cả 5 loài thử nghiệm (Gío, tre, nấm mèo, chôm chôm, quế) đều có sự phù hợp với điều kiện kiện lập địa nơi trồng ở mức trung bình đến rất thích hợp (so sánh với yêu cầu sinh thái loài trong phụ lục 5), điều này cho thấy đã có sự cân nhắc về kỹ thuật khi lựa chọn ý tưởng thử nghiệm. Sự khác nhau về mức độ sinh trưởng, tỷ lệ sống đề cập sau đây còn bị ảnh huởng bởi năng lực quản lý của cộng đồng và các điều kiện tiểu lập địa. Tuy nhiên thử nghiệm PTD cũng có thể tiến hành ở nơi chưa rõ ràng về điều kiện sinh thái để xác định khả năng thích hợp của một loài cây trồng mới hoặc phương thức kỹ thuật mới.

Tỷ lệ sống:  Các loài tre và gió đạt cao nhất 88 – 93%, các loài khác ở mức thấp hơn cũng đạt 63%; tuy nhiên qua thử nghiệm cũng cho thấy quế trong điều kiện đất cát có tỷ lệ phù hợp không cao và cây chôm chôm không được tưới trong mùa khô cũng có tỷ lệ sống thấp. Kết quả cho thấy trồng gió làm giàu rừng và trồng tre ven suối tỏ ra thích hợp trong cộng đồng với tỷ lệ sống trung bình ở nhóm hộ tổ chức kém nhất cũng đạt 55 – 78%, trong khi đó các loài quế, chôm chôm tỷ lệ thấp từ 29 – 38%

Thử nghiệm trồng chôm chôm trên đất rẫy có tỷ lệ sống không cao nguyên nhân chính là với chế độ quảng canh và không tưới cho cây trong mùa khô nên sinh trưởng cây trồng thử nghiệm đạt được không cao. Cây quế trong rừng thưa có sự thích ứng kém với lập địa ở đây, tuy vậy trong tương lai cây quế cũng cần được quan tâm và chọn lựa lập địa thích hợp ở nơi có phân bố quế rừng.

Bảng 5.28: Kết quả đánh giá sinh trưởng của 05 thử nghiệm ở làng Đê Tar
	Stt
	Tên thử nghiệm
	Sinh trưởng, sản lượng
	Tỷ lệ cây sống
	Đánh giá của cộng đồng về kỹ thuật

	
	
	
	
	Khó khăn
	Thuận lợi

	1. 
	Trồng cây Gió (Trầm) làm giàu rừng non nghèo kiệt


	Hmin= 28,5cm

Htb = 38,6cm

Hmax= 45,2cm


	Tối đa = 93%

TB = 78% 
	Ngập úng mùa mưa

Khó phòng cháy trong mùa khô
	Dễ sống dưới tán rừng, tỷ lệ sống cao

Thích hợp với điều kiện đất đai khí hậu, ít tốn công chăm sóc

Làng đã tự ươm và trồng được 2000 cây

	2. 
	Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối


	Hmin= 67cm

Htb =85cm, 

Hmax= 97cm
	Tối đa = 88%

TB = 55% 
	Ngập úng trong mùa mưa

Chăm sóc quản lý bảo vệ một vài nhóm chưa tốt (1 nhóm bị cháy)
	Sức sống mạnh, qua mùa khô đã lên chồi lại

Tỷ lệ sống có thể chấp nhận

	3. 
	Sử dụng cây gỗ tỉa thưa kém giá trị để trồng Nấm mèo ở trong rừng
	Không thu -

15 kg khô / nhóm
	
	Tốn nhiều công sức, kỹ thuật phức tạp
	Tận dụng được cây gỗ trong rừng tự nhiên

	4. 
	Trồng cây chôm chôm trên rẫy gần nhà
	Hmin= 66cm

Htb =73cm, 

Hmax= 83cm
	Tối đa = 63%

TB = 38% 
	Chưa ra rễ nhiều nên không chịu đựng được trong mùa khô khắc nghiệt
	

	5. 
	Trồng xen cây Quế trong rừng chuyển tiếp thưa non
	Hmin= 26cm

Htb =36cm, 

Hmax= 47cm
	Tối đa = 64%

TB = 29% 
	Đất cát, thiểu ẩm  trong mùa khô


	Sử dụng được tán rừng che bóng giai đoạn đầu


Trồng nấm mèo trên những cây gỗ mềm được tỉa thưa từ rừng là thử nghiệm rất lý thú của cộng đồng. Tuy nhiên qúa trình làm cần nhiều công lao động, đòi hỏi những kỹ năng tỷ mỹ, khéo tay cộng và với khí hậu khô hạn nắng nóng trong mùa khô nhưng không được tưới nên năng suất thu hoạch nấm không cao và đã tỏ ra không thích hợp đối với điều kiện hiện tại của cộng đồng. Yếu tố khá phức tạp về kỹ thuật, yêu cầu lao động để nuôi trồng nấm đã được xem xét ngay từ đầu, nên số nhóm hộ tham gia ít có tính chất thử nghiệm để cộng đồng xem xét.
Về năng lực quản lý của nhóm hộ cộng đồng: Sự không đồng đều về tỷ lệ sống ở các ô thử nghiệm của các nhóm hộ đã phản ảnh năng lực khác nhau, và điều này cũng cần được quan tâm trong phát triển kỹ thuật dựa vào cộng đồng. Mức độ quan tâm và chế độ quản lý chăm sóc thử nghiệm của các nhóm hộ có ý nghiã quyết định đến tỷ lệ cây sống và sức sinh trưởng của cây trồng trong các thử nghiệm. Do vậy phát triển thử nghiệm không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà còn vấn đề nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất trong cộng đồng.
So sánh trong 5 thử nghiệm thì trồng gió là có triển vọng thành công hơn cả. Do vậy sau một năm thử nghiệm cộng đồng đã rất quan tâm đến cây gió và đã tự tổ chức gieo ươm và trồng lan rộng được khoảng 2000 cây. Trồng tre mỡ ven theo suối cũng là thử nghiệm được cộng đồng quan tâm, đánh giá khá cao. Tuy nhiên điều kiện khắc nghiệt của khí hậu mùa khô và đất đai bị ngập úng trong mùa mưa là yếu tố giới hạn, do vậy cần thiết phải có sự quan tâm thường xuyên, chăm sóc tốt thì tre mỡ mới có tỷ lệ sống và sinh trưởng tốt. 
Sinh trưởng của các loài cây triển vọng: Trên cơ sở đánh giá tỷ lệ sống của các loài thử nghiệm ở Đê Tar và các nguyên nhân của nó đã cho thấy có hai loài thích hợp cao nhất là cây gió và tre. Nghiên cứu sinh trưởng của hai loài này cho thấy tốc độ sinh trưởng chiều cao của cây gió phản ảnh tốt qua hàm nửa logarit (đồ thị 5.3), giai đoạn 1.5 năm đầu cây sinh trưởng nhanh, điều này phù hợp trong điều kiện trồng gió trong rừng thưa, cây sớm vượt tầng thảm tươi, cây bụi; trong khi đó sinh trưởng tre thể hiện tốt qua hàm mũ e (đồ thị 5.4), tốc độ sinh trưởng H nhanh trong năm đầu tiên dự đoán tre sẽ phát triển mạnh trong năm tiếp theo.
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Đồ thị 5.3: Sinh trưởng cây gió trồng dặm trong rừng thường xanh non thưa – Làng Đê Tar
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Đồ thị 5.4: Sinh trưởng tre trong rừng thường xanh non, nghèo ven suối – Làng Đê Tar
Kết quả đánh giá các thử nghiệm ở làng Ea Chă Wâu ở rừng khộp: 

Kết quả sinh trưởng bình quân, tỷ lệ sống và đánh giá của cộng đồng về 04 thử nghiệm của làng Ea Chă Wâu được trình bày trong bảng 5.29. Riêng thử nghiệm khoanh nuôi, chăm sóc lá ghe chưa được đánh giá, vì trong năm đầu tiên cộng đồng chỉ mới khoanh nuôi bảo vệ, chưa áp dụng giải pháp kỹ thuật nào. 

Về mặt sinh thái loài thử nghiệm: Năm loài cây đưa vào thử nghiệm trong rừng khép (điều ghép, tre, nấm mèo, bạch đàn và xoài) đều có mức độ thích hợp với lập địa ở mức trung bình đến tốt. Tuy nhiên lập địa trong vùng này khá khắc nghiệt, do đó một số loài cây đưa vào cũng mang tính thử nghiệm để phát hiện khả năng thích nghi một số loài cây trồng mới. Ngoài ra một số loài cũng đưa được vào thử nghiệm với các điều kiện tiểu khí hậu rừng khép, ví dụ loài tre, nấm mèo được thử đưa vào các cùng rừng ven khe suối để tận dụng yếu tố tiểu khí hậu rừng như ẩm của đất, không khí trong mùa khô hạn. Tuy nhiên với điều kiện khắc nghiệt của khí hậu và khô cằn của rừng khép nghèo nơi đây, thì việc đánh giá tính thích hợp của loài với điều kiện lập địa có tính chất quyết định trong khuyến cáo lan rộng các thử nghiệm. Với điều kiện như vậy thì các loài ưa ẩm như tre và nấm mèo tỏ ra khó thích nghi, nếu canh tác thì cần chế độ tưới và chăm sóc cao.

	Stt
	Tên thử nghiệm
	Sinh trưởng, sản lượng
	Tỷ lệ cây sống
	Đánh giá của cộng đồng về kỹ thuật

	
	
	
	
	Khó khăn
	Thuận lợi

	1
	Trồng Điều ghép xen bắp lai trên đất rừng khép


	Htb = 56,5cm


	87%
	
	Đất thích hợp với trồng ngô lai

Điều thích hợp khí hậu và đất nghèo xấu dưới rừng khộp. 

Giống tốt, trồng đúng thời vụ

11 cây đã có trái

	2
	Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối


	Htb =75cm,


	40%
	Xa nguồn nước nên không tưới được trong mùa khô

Bị ngập úng vào mùa mưa
	Sức sống cao, chồi ngủ phát triển được lại sau mùa khô 

	3
	Sử dụng cây gỗ tỉa thưa kém giá trị để trồng Nấm mèo ở trong rừng
	Thu được           kg nấm khô

N3: 8 kg

N1: 2 kg
	
	Độ ẩm và lượng mưa thấp nên năng suất kém

Tỉ mỉ, tốn công lao động 
	

	4
	Trồng Bạch đàn và Xoài trong rừng khộp thưa non
	Htb =53cm,


	88%
	Đất khô hạn, thời vụ trồng muộn nên hệ rễ cây xoài phát triển chưa đủ mạnh để chống chịu trong mùa khô nắng nóng 

Xoài bị Thỏ ăn cây non
	Bạch đàn có khả năng thích nghi tốt trong rừng khộp.



	
	
	Htb =70cm,


	10%
	
	


Bảng 5.29: Kết quả đánh giá sinh tr­áng các thử nghiệm PTD ở làng Ea Ch¨ W©u
Về tỷ lệ sống: Hai loài điều ghép và bạch đàn có tỷ lệ sống cao, từ 88 – 89% và ổn định, trong khi đó tre chỉ đạt 40% và xoài là 10%. Với phương thức đưa điều ghép và xoài vào đất hoặc rừng khép thưa non là có hiệu quả, rất phù hợp về mặt sinh thái, đồng thời  với nó là kỹ thuật chăm sóc đơn giản phù hợp với điều kiện của cộng đồng. Trong điều kiện rừng khép nghèo kiệt, tiềm năng thu hoạch từ rừng thấp thì với giải pháp bổ sung hai loài cây công nghiệp có giá trị sẽ thu hút được nguồn lực của cộng đồng trong kinh doanh đất rừng. Cây tre đưa vào vùng này mặc dù đã bố trí thử nghiệm trên các vùng ven khe suối, ẩm, nhưng cũng khó vượt qua điều kiện khô hạn khắc nghiệt của rừng khép trong mùa khô hạn kéo dài, nếu kinh doanh thì cần có chế độ tưới và chăm sóc cao vào mùa khô của 2 năm đầu. Cây xoài cũng khá thích hợp với lập địa ở đây, tuy nhiên trong năm đầu cần có chế độ tưới và chăm sóc cao, ngoài ra lửa rừng khép đã ảnh hưởng rõ rệt đến xoài nếu không được chống cháy, do đó với điều kiện quảng canh hiện tại của cộng đồng nó tỏ ra không thích ứng.
Về nuôi nấm mèo trên cây gỗ tỉa thưa trong rừng, thử nghiệm này cũng tương tự ở làng Đê Tar, chỉ khác là điều kiện hoàn cảnh rừng ở đây là rừng khép. Cũng tương tự như làng Đê Tar, tính chất khá phức tạp và kỹ thuật và chế độ chăm sóc đã ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, ngoài ra ở đây có điểm khác là khí hậu khô nóng kéo dài đã làm cho nấm có năng suất thấp, mặc dù thử nghiệm đã được bố trí ven suối để tận dụng độ ẩm không khí. Vì vậy với nguồn lực và năng lực hiện tại thử nghiệm này chưa có tính thích hợp.

Về năng lực quản lý, tổ chức thử nghiệm: Cộng đồng ở đây đang ở trình độ sản xuất quảng canh, do vậy bắt đầu với những thử nghiệm quản lý kinh doanh rừng, tổ chức thử nghiệm theo nhóm hộ, cộng đồng là một thử thách. Thông qua tiến trình PTD đã từng bước nâng cao năng lực đổi mới và quản lý sản xuất, có một số nhóm hộ đã làm rất tốt các thử nghiệm, tuy nhiên vẫn có sự chênh lệch giữa các nhóm. Điều này cho thấy các thử nghiệm sản xuất không chỉ cần thiết về mặt kỹ thuật mà yếu tố nâng cao năng lực là quan trọng.
Về sinh trưởng các loài cây thử nghiệm triển vọng: Như vậy ở vùng rừng khép nghiên cứu, hai loài cây triển vọng là điều ghép và bạch đàn; khảo sát về sinh trưởng cũng cho kết quả tương đồng. Hàm mũ cơ số e (đồ thị 5.5, 5.6) biểu diễn tốt tốc độ sinh trưởng của hai loài này, cả hai loài đều có tốc độ sinh trưởng cao trong năm đầu tiên, và dự đoán sẽ tăng nhanh trong 2-3 năm tiếp theo, chứng tỏ sự phù hợp cao của chúng với điều kiện lập địa rừng khép
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Đồ thị 5.5: Sinh trưởng điều ghép trên lập địa rừng khép – Làng Ea Chă Wâu 
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Đồ thị 5.6: Sinh trưởng bạch đàn trong rừng khép thưa non – Làng Ea Chă Wâu
Thông qua đánh giá các mặt về thử nghiệm ở hai làng, khẳng định được các mô hình thích hợp:
· Đối với rừng thường xanh, dân tộc Bahnar, các thử nghiệm có triển vọng là:

· Trồng cây gió làm giàu rừng non, thưa

· Trồng tre lấy măng ven suối

· Đối với rừng khép, dân tộc Jrai, các thử nghiệm có triển vọng là:

· Trồng điều ghép xen ngô lai (hoặc đầu xanh) trên đất rừng khép hoặc điều ghép trong rừng khép non, thưa.

· Trồng bạch đàn làm giàu rừng khép thưa non

5.4.3 PTD phục vụ phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng

Trên cơ sở đánh giá tiến trình thử nghiệm áp dụng phương pháp PTD ở hai làng để phát triển kỹ thuật trên đất lâm nghiệp, từ đây từng bước xác định được các giải pháp kỹ thuật cho từng đối tượng rừng; điều này cho thấy tiềm năng áp dụng phương pháp PTD trong điều kiện lâm nghiệp như sau:

· PTD giúp cho phối hợp tốt giữa kiến thức sinh thái địa phương LEK với kiến thức kỹ thuật để tìm kiếm giải pháp công nghệ thích ứng với điều kiện đa dạng của cộng đồng. Trong thực tế rừng và các trạng thái của nó rất đa dạng, chứa đựng nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất, cùng với nó là sự đa dạng kiến thức địa phương, biết kết hợp các đặc điểm này sẽ góp phần phát hiện được nhiều giải pháp kỹ thuật phù hợp.

· PTD đưa cộng đồng vào thế chủ động, làm chủ các thử nghiệm mới, họ là người tích cực phát triển đổi mới sản xuất, nâng cao năng lực, khắc phục được hạn chế được cách tiếp cận khuyến nông một chiều trong đó nông dân thụ động, chờ đợi. 

· Tiến trình PTD được phát triển gồm 6 giai đoạn với 15 công cụ được kiểm nghiệm và phát triển là một tiến trình có tính hệ thống để phát triển kỹ thuật và hướng đến lan rộng bền vững các thử nghiệm thành công.

· PTD theo chủ đề cho từng trạng thái rừng sẽ làm cơ sở cho việc xác lập, cụ thể hoá hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng, đất lâm nghiệp. Từ các ý tưởng PTD tiềm năng cũng như các thử nghiệm có triển vọng là cơ sở xác lập hệ thống giải pháp này. Kết quả khởi xướng và tổ chức thử nghiệm PTD ở hai địa phương đã góp phần xác lập, khẳng định hệ thống kỹ thuật là một minh hoạ cho phương pháp này. 

Bảng 5.30: Hệ thống giải pháp kỹ thuật quản lý kinh doanh đất lâm nghiệp dựa vào cộng đồng làng Đê Tar

	Kiểu rừng
	Trạng thái
	Diện tích (ha)
	Định hư​ớng giải pháp kỹ thuật theo quy phạm lâm sinh
	ý t​ưởng phát triển kỹ thuật từ cộng đồng (PTD)

	Thường xanh
	IA (Trảng cỏ) và IB (Cây bụi)
	420.6
	Trồng rừng
	Tận dụng cây thân gỗ trên rẫy để trồng dây củ đậu

	
	
	
	Nông lâm kết hợp
	Trồng cây Điều Ghép (Tơ Nhul Pơ Klép) xen cây củ chuối (Pum Hla Prít)

	
	
	
	
	Trồng cây Gió bầu xen cây củ chuối (Bum Hla Prít)

	
	IC (Cây tái sinh)
	92.3
	Xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng
	Trồng Gío trong rừng tái sinh th​ưa

	
	IIA, B (Non)
	214.5
	Nuôi dư​ỡng
	Trồng Bời  lời theo băng/trồng xen trong rừng non

	
	
	
	Làm giàu rừng
	Trồng tre mỡ lấy măng ven suối

	
	
	
	
	Làm giàu rừng bằng cách trồng dặm một số loài cây: Bời lời, H​ương, Cà chít, Sao xanh.

	
	
	
	
	Trồng cây Gió (Trầm kỳ) làm giàu rừng

	
	
	
	Kinh doanh LSNG
	Nuôi ong lấy mật trong rừng non bán thường xanh

	
	IIIA1 (Nghèo)
	765.3
	Nuôi dư​ỡng rừng
	

	
	
	
	Làm giàu rừng
	Trồng dặm Thông nhựa trong những chỗ trống trong rừng ở đai cao

	
	IIIA2 (Trung bình)
	895.5
	Nuôi d​ưỡng, khai thác chọn
	

	
	IIIA3 (Giàu)
	88.2
	Khai thác chọn
	 

	Khép
	RIIB (Non)
	35.3
	Nuôi dư​ỡng, làm giàu rừng
	Trồng cây Điều Ghép (Tơ Nhul Pơ Klép) 

	
	RIIIA1 (Nghèo)
	83
	Nuôi dư​ỡng, làm giàu rừng
	Trồng cây họ dầu

	
	
	
	
	

	
	Tổng
	2594.7
	
	


Bảng 5.31: Hệ thống giải pháp kỹ thuật quản lý kinh doanh đất lâm nghiệp dựa vào cộng đồng làng Ea Chă Wâu

	Kiểu rừng / Trạng thái
	Diện tích (ha)
	Giải pháp kỹ thuật lâm sinh định hướng
	ý tưởng phát triển kỹ thuật từ cộng đồng

	R IIA (khép non)
	49.8
	Nuôi dưỡng

Làm giàu rừng
	Trồng Điều ghép xen Đậu xanh (vụ 1), Bông vải (vụ 2) trong rừng dầu thưa, non (hoặc với Ngô lai)

Trồng xen Bạch đàn vào rừng khép thưa non, trong các khoảng trống trong rừng

	R IIB (khép non)
	91.0
	Nuôi dưỡng

Làm giàu rừng

Phát triển LSNG
	Nuôi cá (mè, trám cỏ,chép, trôi) trong hồ tự nhiên trong rừng

Trồng cây bời lời đỏ trong các khỏang trống trong rừng

Trồng dặm Sao, Dầu rái ven suối

	RIIIA1 (khép nghèo)
	278.8
	Nuôi dưỡng, tỉa thưa 

Phát triển LSNG


	Tỉa thưa lấy củi

Chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức khai thác, tiêu thụ lá ghe (Hla RPuân) trong rừng khép

	Tổng chung
	419.6
	
	


5.5 Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng là một vấn đề mới ở Việt Nam nhưng đồng thời là một nhu cầu bức thiết cho tiến trình quản lý kinh doanh tài nguyên rừng sau khi giao cho cộng đồng. Chúng ta đang thực hiện chính sách giao đất giao rừng, nhưng nó chỉ có hiệu quả nếu sau khi đã giao rừng, cộng đồng có khả năng tự quản lý và sẵn sàng tiến hành những hoạt động cụ thể để thu được lợi ích từ rừng và góp phần quản lý bảo vệ rừng ổn định lâu dài.

Nếu rừng sau khi giao không có một kế hoạch quản lý cụ thể nào sẽ không mang lại hiệu quả, rừng có thể tiếp tục bị mất và thu nhập của cộng đồng chưa thể có được từ rừng để tạo niềm tin cho họ tiếp tục quản lý bảo vệ rừng lâu dài. Làm thế nào cộng đồng có thể quản lý, lập kế hoạch kinh doanh rừng đã nhận, điều này đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận thích hợp và cách làm phù hợp với năng lực, điều kiện của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phương pháp điều tra quy hoạch rừng, quy trình quy phạm lâm sinh, điều chế rừng hiện hành khó có thể áp dụng trực tiếp với cộng đồng vì những giới hạn về trình độ, đồng thời nó cũng chưa đề cập đến việc vận dụng kinh nghiệm và truyền thống quản lý rừng địa phương. 
Do đó, trong khuôn khổ thực hiện đề tài này, để xây dựng giải pháp tiếp cận trong lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đã tiến hành các bước sau:
i. Phát triển phương pháp tiếp cận, chu trình lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia, xây dựng các phương pháp giám sát tài nguyên rừng đơn giản. Để xây dựng các phương pháp giám sát và lập kế hoạch đơn giản, đề tài sử dụng phương pháp mô hình hoá các hàm hồi quy, các mô hình này có thể khá phức tạp để tiếp cận được giữa biến phụ thuộc với các nhân tố dễ đo đếm, trên cơ sở đó xây dựng các bảng biểu tra đơn giản, dễ áp dụng. Từ đây xây dựng tài liệu hướng dẫn: “Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng” (Tài liệu này được kèm theo đề tài này)
ii. Tập huấn cho cán bộ kỹ thuật các cấp từ xã, huyện, tỉnh và nông dân nòng cốt trên hiện trường và tiến hành lập hai bản kế hoạch quản lý kinh doanh rừng ở hai làng thí điểm nghiên cứu (Hai bản kế hoạch của hai làng được kèm theo đề tài này)
5.5.1 Nguyên tắc, mục tiêu xây dựng kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Nguyên tắc lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng:
Kế hoạch quản lý kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng là một phương án được lập hết sức thực tế, với đối tượng áp dụng và quản lý là cộng đồng dân tộc thiểu số, do đó cần theo các nguyên tắc căn bản sau:

· [image: image100.emf] 

Định hướng của phương án phải phù hợp với các quy định của luật pháp về quản lý bảo vệ rừng, với các quy phạm kỹ thuật lâm sinh hiện hành

· Phù hợp với trình độ học vấn của cộng đồng

· Kết hợp kiến thức sinh thái địa phương với tiếp cận phát triển công nghệ có sự tham gia (PTD) để tìm ra giải pháp quản lý kinh doanh rừng nhằm cải thiện đời sống người dân thông qua hoạt động lâm nghiệp và góp phần phát triển rừng.

· Các công cụ điều tra, giám sát tài nguyên, lập kế hoạch kinh doanh rừng được thiết kế đơn giản  để cộng đồng có thể tiếp cận nhưng phải bảo đảm các luận cứ khoa học lâm nghiệp.
· Phương pháp lập kế hoạch cần đơn giản để bảo đảm người dân có khả năng tham gia và cộng đồng có thể áp dụng trong giám sát, đánh giá tài nguyên, đưa ra kế hoạch sản xuất hàng năm và tổ chức thực thi nó.

Mục tiêu của lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng:
Việc lập kế hoạch quản lý kinh doanh rừng dựa vào cộng đồng cần đạt được các mục tiêu sau:
Mục tiêu chung: Rừng và đất rừng giao cho cộng đồng được lập kế hoạch quản lý có hiệu quả, phù hợp với năng lực cộng đồng; bảo đảm rừng được quản lý bền vững và các hoạt động lâm nghiệp đóng góp thiết thực cho đời sống của người dân.

 Mục tiêu cụ thể:
· Cộng đồng có khả năng giám sát, đánh giá tài nguyên rừng về mặt số lượng và chất lượng.

· Xây dựng được một kế hoạch tổ chức kinh doanh rừng đơn giản khép kín trong giai đoạn 05 năm dựa vào nguồn lực tại chỗ và cộng đồng có thể tự quản lý kế hoạch này.
5.5.2 Tiến trình và phương pháp lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Tiến trình lập kế hoạch để quản lý rừng dựa vào cộng đồng cần được tiến hành theo một chu trình có 5 bước. Chu trình này được tiến hành sau khi đã giao đất giao rừng và xác định quyền sử dụng đất rừng cho hộ, nhóm hộ hoặc cộng đồng. Để thực hiện chu trình này, có 07 công cụ tiếp cận kỹ thuật được xây dựng để người dân có thể tham gia (Chi tiết hướng dẫn công cụ được trình bày trong tài liệu hướng dẫn kèm theo). Sơ đồ 5.15 và bảng 5.32 tóm tắt chu trình và các bước giám sát tài nguyên và lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

Bảng 5.32: Tóm tắt các bước và công cụ lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

	Các bước lập kế hoạch
	Công cụ, kỹ thuật tiếp cận

	Bước 1: Phân tích tình hình, điều tra tài nguyên rừng
	Công cụ 1: Đánh giá nông thôn có sự tham gia PRA

Công cụ 2: Điều tra rừng có sự tham gia của người dân

	Bước 2: Lập kế hoạch kinh doanh rừng
	Công cụ 3: Lập kế hoạch lan rộng kết quả thử nghiệm PTD thành công

Công cụ 4: Lập kế hoạch 5 năm có sự tham gia cho rừng sản xuất gỗ, củi

	Bước 3: Trình duyệt kế hoạch quản lý rừng
	Công cụ 5: Hệ thống bảng biểu kế hoạch, sơ đồ đơn giản được xây dựng từ cộng đồng

	Bước 4: Tổ chức thực thi kế hoạch
	Công cụ 6: Thiết kế và thực hiện kỹ thuật chặt chọn luân kỳ ngắn, cường độ nhỏ

	Bước 5: Giám sát và đánh giá 
	Công cụ 7: Giám sát đánh giá có sự tham gia định kỳ
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Sơ đồ 5.15: Chu trình lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Sau đây trình bày các cơ sở của các phương pháp chính và các kết quả lập kế hoạch ở hai làng nghiên cứu
5.5.2.1 Điều tra, giám sát tài nguyên rừng có sự tham gia của người dân

Để người dân có thể tham gia vào việc điều tra giám sát tài nguyên rừng thì các công cụ điều tra được thiết kế đơn giản, phù hợp với khả năng của người dân và các chỉ tiêu giám sát cần đơn giản nhưng vẫn đủ để đánh giá sự biến đổi tài nguyên trong tiến trình quản lý, bảo vệ. Với mục tiêu đó trong giám sát tài nguyên với sự tham gia trực tiếp của người dân, các chỉ tiêu sau được tổng hợp theo từng trạng thái rừng: i) Mật độ bình quân trên ha, ii) Đường kính bình quân, iii) Số lượng cây tái sinh triển vọng trên ha, iv) Trữ lượng bình quân trên ha, v) Tổng hợp các chỉ tiêu điều tra rừng cho từng trạng thái, lô rừng, hộ, nhóm hộ
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i) Các dụng cụ điều tra đơn giản:
· Thước kẹp đo đường kính thân cây, có thể tự tạo bằng gỗ, tre.

· Thước dây 1.5m

· Thước cuộn 30 - 50 m để đo dài

· Máy tính cầm tay loại thông dụng

· Bảng biểu điều tra cây gỗ và tái sinh

[image: image102.emf] 

ii) Xác định số lượng ô điều tra và cách đặt ô trong rừng

Để tiến hành một cuộc điều tra đánh giá tài nguyên rừng, người ta phải dùng phương pháp rút mẫu (vì không thể đo đếm toàn diện từng cây rừng), như vậy trước hết cần phải tính toán là cần điều tra diện tích mẫu bao nhiêu, hay nói khác nếu dùng ô tiêu chuẩn thì cần điều tra bao nhiêu ô để bảo đảm yêu cầu ước lượng chung cho toàn khu rừng.  Số lượng ô điều tra phụ thuộc vào cường độ (mức độ chi tiết của điều tra), đối với rừng cộng đồng thì mức độ điều tra có thể chỉ cần 1%. Lúc này cần tính số ô điều tra cho từng lô:

Số ô điều tra cho một lô = Diện tích lô (ha) x Cường độ điều tra / Diện tích một ô (ha)

Đối với rừng lá rộng, với trình độ cộng đồng, diện tích mỗi ô điều tra nên là 500m2 = 0.05ha (Hình chữ nhật: 20 x 25m)

Như vậy số ô có thể tính đơn giản hơn:
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Ví dụ: Diện tích rừng của một hộ/nhóm hộ = 20ha, cường độ điều tra = 1%; diện tích « = 500m2
Số ô cần điều tra trong lô là = 20 x 0.01 / 0.05 = 20 / 5 = 4 « điều tra

Có thể đặt ô theo một trong hai cách:

· Đặt ô điển hình: Tức là chọn nơi đại diện cho lô rừng để đặt ô (là nơi trung bình về số cây, trữ lượng,...)

· Đặt ô hệ thống: Vạch các tuyến song song cách đều trong rừng, và đặt các ô cách đều trên mỗi tuyến. Chú ý làm sao cho các ô rải đều trên diện tích lô điều tra.
iii) Điều tra trong «

Sử dụng ô tiêu chuẩn có diện tích 500m2, hình chữ nhật (20x25m)

Xác định tên cây (kinh, dân tộc) và đo đường kính ngang ngực và ghi chú về phẩm chất, tình hình sinh trưởng, công dụng trong cộng đồng của tất cả các cây trong ô theo mẫu biểu điều tra lập sẵn. Các nhân tố điều tra trong ô như trên là dễ dàng tiếp cận đối với cộng đồng.
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iv) Tính mật độ/ha và đường kính trung bình cho từng lô rừng:
Tập hợp tất cả số liệu điều tra ô tiêu chuẩn theo từng lô để tính các giá trị bình quân cho từng lô rừng.  Trong mỗi ô: Đếm số cây trong từng ô và tính đường kính trung bình cộng 
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v) Điều tra trữ lượng  rừng

Điều tra được trữ lượng gỗ của từng trạng thái rừng giúp cho cộng đồng giám sát được tài nguyên rừng, ngoài ra nhân tố trữ lượng còn giúp cho cộng đồng quyết định rừng có thể đưa vào khai thác hay tỉa thưa hay chưa theo quy định của quy phạm. Trữ lượng trên ha (M m3/ha) được xác định nhờ biểu lập sẵn cho hai kiểu rừng khép và thường xanh theo hai nhân tố dễ đo đếm là mật độ (N/ha) và đường kính bình quân (Dbq) đã được điều tra ở bước trên.

Biểu trữ lượng ở hai kiểu rừng được lập nhờ hai mô hình M = f(N, Dbq) như sau:

Rừng thường xanh: 

ln(M m3/ha) = - 15.053 + 3.504 ln (Dbq cm) + 1.479 ln(N/ha)

(5.7)

với N = 22, R= 0.984, các tham số kiểm tra theo t tồn tại với với P <0.01
Rừng khép: 

ln(M m3/ha) = - 14.418 + 3.589 ln (Dbq cm) + 1.317 ln(N/ha)

(5.8)

với N = 20, R= 0.947, các tham số kiểm tra theo t tồn tại với với P <0.01
Bảng 5.33: Biểu trữ lượng rừng thường xanh 
	Trữ lư​ợng trên ha (m3) theo số cây/ha và đ​ường kính trung bình (cm)

	áp dụng cho rừng th​ường xanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sè c©y/ha
	Đ​ường kính bình quân (cm)

	
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34
	36
	38
	40

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	14
	18
	22
	27
	32
	39

	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	18
	23
	29
	36
	44
	53
	64

	90
	
	
	
	
	
	
	11
	15
	20
	27
	34
	42
	52
	64
	77
	93

	110
	
	
	
	
	
	
	15
	21
	28
	36
	45
	57
	70
	86
	104
	125

	130
	
	
	
	
	
	14
	20
	27
	35
	46
	58
	73
	90
	110
	133
	159

	150
	
	
	
	
	12
	17
	24
	33
	44
	56
	72
	90
	112
	136
	165
	197

	170
	
	
	
	
	14
	21
	29
	40
	52
	68
	87
	109
	134
	164
	198
	237

	190
	
	
	
	
	17
	25
	34
	47
	62
	80
	102
	128
	158
	193
	234
	280

	210
	
	
	
	
	20
	29
	40
	54
	72
	93
	118
	148
	183
	224
	271
	324

	230
	
	
	
	15
	23
	33
	46
	62
	82
	106
	135
	170
	210
	256
	310
	371

	250
	
	
	
	17
	26
	37
	52
	70
	93
	120
	153
	192
	237
	290
	350
	420

	270
	
	
	
	19
	29
	41
	58
	78
	104
	135
	172
	215
	266
	325
	393
	470

	290
	
	
	13
	21
	32
	46
	64
	87
	115
	150
	191
	239
	296
	361
	437
	522

	310
	
	
	15
	23
	35
	51
	71
	96
	127
	165
	210
	264
	326
	399
	482
	577

	330
	
	
	16
	26
	39
	56
	78
	106
	140
	181
	231
	289
	358
	437
	528
	633

	350
	
	
	17
	28
	42
	61
	85
	115
	153
	198
	252
	316
	390
	477
	577
	690

	370
	
	
	19
	30
	46
	66
	92
	125
	166
	215
	273
	343
	424
	518
	626
	749

	390
	
	12
	20
	33
	49
	71
	100
	135
	179
	232
	296
	371
	458
	560
	677
	

	410
	
	13
	22
	35
	53
	77
	107
	146
	193
	250
	318
	399
	493
	603
	729
	

	430
	
	14
	24
	38
	57
	82
	115
	156
	207
	268
	341
	428
	529
	647
	782
	

	450
	
	15
	25
	40
	61
	88
	123
	167
	221
	287
	365
	458
	566
	692
	
	

	470
	
	16
	27
	43
	65
	94
	131
	178
	236
	306
	389
	488
	604
	738
	
	

	490
	
	17
	29
	46
	69
	100
	140
	190
	251
	325
	414
	519
	642
	785
	
	

	510
	
	18
	30
	49
	73
	106
	148
	201
	266
	345
	439
	551
	681
	
	
	

	530
	10
	19
	32
	51
	78
	112
	157
	213
	282
	365
	465
	583
	721
	
	
	

	550
	10
	20
	34
	54
	82
	119
	166
	225
	298
	386
	491
	616
	762
	
	
	

	570
	11
	21
	36
	57
	86
	125
	175
	237
	314
	407
	518
	649
	
	
	
	

	590
	12
	22
	38
	60
	91
	132
	184
	249
	330
	428
	545
	683
	
	
	
	

	610
	12
	23
	40
	63
	96
	138
	193
	262
	347
	450
	573
	718
	
	
	
	

	630
	13
	24
	42
	66
	100
	145
	203
	275
	364
	472
	601
	753
	
	
	
	

	650
	13
	25
	44
	70
	105
	152
	212
	288
	381
	494
	629
	789
	
	
	
	


Bảng 5.34: Biểu trữ lượng rừng khép

	Trữ l​ượng trên ha (m3) theo số cây/ha và đ​ường kính trung bình 
	
	
	
	

	áp dụng cho rừng khép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số cây/ ha
	Đư​ờng kính bình quân (cm)

	
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	30
	32
	34

	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	19
	24
	30

	70
	
	
	
	
	
	
	
	13
	18
	23
	29
	37
	46

	90
	
	
	
	
	
	
	13
	18
	25
	32
	41
	52
	64

	110
	
	
	
	
	
	12
	18
	24
	32
	42
	53
	67
	84

	130
	
	
	
	
	
	16
	22
	30
	40
	52
	67
	84
	104

	150
	
	
	
	
	13
	19
	26
	36
	48
	63
	80
	101
	126

	170
	
	
	
	
	15
	22
	31
	43
	57
	74
	95
	120
	149

	190
	
	
	
	12
	18
	26
	36
	49
	66
	86
	110
	138
	172

	210
	
	
	
	13
	20
	29
	41
	56
	75
	98
	125
	158
	196

	230
	
	
	
	15
	23
	33
	46
	63
	85
	110
	141
	178
	221

	250
	
	
	
	17
	25
	37
	52
	71
	94
	123
	158
	199
	247

	270
	
	
	
	18
	28
	41
	57
	78
	104
	136
	175
	220
	273

	290
	
	
	12
	20
	31
	45
	63
	86
	115
	150
	192
	242
	300

	310
	
	
	14
	22
	33
	49
	69
	94
	125
	163
	209
	264
	328

	330
	
	
	15
	24
	36
	53
	75
	102
	136
	177
	227
	287
	356

	350
	
	
	16
	26
	39
	57
	81
	110
	147
	192
	246
	310
	385

	370
	
	10
	17
	28
	42
	62
	87
	119
	158
	206
	264
	333
	414

	390
	
	11
	18
	30
	45
	66
	93
	127
	169
	221
	283
	357
	444

	410
	
	11
	20
	32
	48
	71
	99
	136
	181
	236
	303
	381
	474

	430
	
	12
	21
	34
	51
	75
	106
	145
	193
	251
	322
	406
	

	450
	
	13
	22
	36
	55
	80
	112
	154
	205
	267
	342
	431
	

	470
	
	14
	23
	38
	58
	85
	119
	163
	217
	283
	362
	457
	

	490
	
	14
	25
	40
	61
	89
	126
	172
	229
	299
	383
	482
	

	510
	8
	15
	26
	42
	64
	94
	132
	181
	241
	315
	403
	
	

	520
	8
	15
	27
	43
	66
	97
	136
	186
	248
	323
	414
	
	

	540
	8
	16
	28
	46
	70
	101
	143
	195
	260
	339
	435
	
	

	560
	9
	17
	30
	48
	73
	106
	150
	205
	273
	356
	456
	
	

	580
	9
	18
	31
	50
	76
	111
	157
	214
	286
	373
	478
	
	

	600
	10
	19
	32
	52
	80
	117
	164
	224
	299
	390
	
	
	



[image: image43]
vi)  Điều tra khả năng tái sinh rừng

Để tổ chức giải pháp lâm sinh, một yếu tố quan trọng là cần xem xét khả năng tái sinh tự nhiên của các trạng thái rừng, lô rừng. Trên cơ sở này cộng đồng có thể quyết định giải pháp nuôi dưỡng phục hồi rừng (xúc tiến tái sinh tự nhiên hay cần trồng dặm thêm nếu thiếu cây tái sinh,...). Việc điều tra tái sinh theo các bước sau:

· Điều tra tái sinh theo ô: Việc điều tra tái sinh nên kết hợp với điều tra cây gỗ, trong từng ô tiêu chuẩn điều tra cây gỗ đặt 01 « đo đếm tái sinh tại trung tâm ô đo cây gỗ. Diện tích mỗi ô 25m2 (5 x 5 m), sử dụng biểu điều tra tái sinh để đo đếm các nhân tố: Tên cây (kinh, dân tộc), đo cao bằng thước dây 1.5 m và xếp vào 1 trong 3 cấp chiều cao, xác định công dụng của từng loài cây tái sinh: Gỗ, củi, thuốc, lương thực,…
· Tính toán mật độ tái sinh:

[image: image44]
5.5.2.2 Lập kế hoạch phát triển kỹ thuật trên các trạng thái rừng, đất rừng dựa vào cộng đồng
Sử dụng phương pháp tiếp cận PTD để xác định hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và kết quả các thử nghiệm PTD thành công do người dân lựa chọn, từ đây thúc đẩy cộng đồng lập kế hoạch 05 năm và hàng năm để tổ chức kinh doanh có hiệu quả đất lâm nghiệp, đặc biệt là các trạng thái rừng non, nghèo chưa thể có thu nhập từ gỗ, góp phần vào cải thiện đời sống người dân từ hoạt động lâm nghiệp và đóng góp vào việc phát triển tài nguyên rừng.

Kết quả cần đạt được là một bảng kế hoạch 5 năm để tổ chức các giải pháp kinh doanh, canh tác trên từng loại đất, trạng thái rừng. Bao gồm:

· Tên các thử nghiệm PTD, giải pháp công nghệ, kỹ thuật cho từng trạng thái rừng, đất rừng
· Diện tích cho từng giải pháp theo từng năm và tổng cộng

· Xác định vị trí, thuộc lô rừng của hộ, nhóm hộ nào?

· Xác định trách nhiệm của cộng đồng, người dân

· Xem xét sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài về các khía cạnh kỹ thuật, công nghệ, thông tin, đầu vào, thị trường,.... 
Với cách tiếp cận như vậy cộng đồng 02 làng nghiên cứu đã lập kế hoạch phát triển kỹ thuật căn cứ vào nguồn lực của họ. (Bảng 5.35, 5.36)

Bảng 5.35: Kế hoạch phát triển kỹ thuật trên các trạng thái rừng 05 năm 2005 – 2009 – Làng Đê Tar
	Trạng thái rừng

  
	Diện tích (ha)
	Phát triển kỹ thuật PTD
	Kế hoạch 5 năm 

(diện tích ha)
	Vị trí thuộc nhóm hộ
	Trách nhiệm của dân
	Hỗ trợ từ ngoài
	Ghi chú

	
	
	
	05
	06
	07
	08
	09
	
	
	Cơ quan
	Đề xuất hỗ trợ
	

	Không có rừng (IA,B)

Cây tái sinh (IC)


	512.9


	Trồng tre lấy măng ven suối
	5


	5
	5
	5
	5
	1, 2, 4, 5, 7
	- Công lao động, dụng cụ

- Tổ chức thực hiện, QLBV, chọn địa điểm trồng

- Thảo luận đưa ra quy ước về việc thực hiện và bảo vệ

- Chăm sóc

- Ươm cây (giống bời lời)
	- Lâm trường

- Nhà nước.
	- Giống thông nhựa theo chương trình 661.

- Tập huần kỹ thuật

- Cho vay vốn để mua giống bời lời bổ sung để đủ diện tích trồng hàng năm.
	- Kinh doanh hết diện tích  này trong vòng 15 năm

- Mỗi năm đưa vào sử dụng khoảng 35 ha

	
	
	Trồng cây thông nhựa 
	20
	20
	20
	20
	20
	
	
	
	
	

	
	
	Trồng cây bời lời
	10
	10
	10
	10
	10
	
	
	
	
	

	Rừng non (IIA,B)

Rừng nghèo (IIIA1)
	979.8
	Trồng cây Gió làm giàu rừng non
	6
	
	
	
	
	1, 2, 3, 4, 5, 7
	Làm vườn ươm cộng đồng để đủ giống trồng

Tự nhân giống để trồng


	Khuyến nông huyện

Huyện (Ngân hàng, P. Kinh tế)

Trường ĐHTN, trường THLN Gia Lai
	Kỹ thuật gieo ươm gió, bời lời

Kỹ thuật nhân giống tre mỡ
	- Kinh doanh hết diện tích  này trong vòng 20 năm

- Mỗi năm đưa vào sử dụng khoảng 50 ha

- Đến năm 2008 nếu bán được cây Gió thì mới trồng nhiều

	
	
	Trồng dặm bời lời vào rừng non, nghèo
	30
	30
	30
	30
	30
	
	
	
	
	

	
	
	Trồng tre mỡ lấy măng ven suối
	
	18
	
	10
	
	
	
	
	
	

	Rừng khép non (RIIA,B)

Rừng khép nghèo (RIIIA1)
	118.3
	Trồng cây thông nhựa lấy nhựa
	5
	5
	5
	5
	5
	1, 5
	Chọn đất, phát dọn thực bì, đào hố, bón phân chuồng và trồng

Chăm sóc, bảo vệ
	Khuyến nông
	- Giống 

- Vốn của CT 661

- Bao tiêu/ tư vấn bán sản phẩm
	- Kinh doanh hết diện tích này  trong 20 năm, mõi năm sử dụng 5 ha

- Nếu thử nghiệm trồng cây dầu thành công sẽ mở rộng diện tích trong những năm sau

	
	
	Trồng thử nghiệm cây dầu  
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	1611.0
	
	81
	88
	70
	80
	70
	
	
	
	
	


Bảng 5.36: Kế hoạch phát triển kỹ thuật trên các trạng thái rừng 05 năm 2005 – 2009 – Làng Ea Chă Wâu
	Trạng thái đất, rừng
	Diện tích (ha)
	Phát triển kỹ thuật PTD 
	Kế hoạch 5 năm 

(diện tích ha)
	Trách nhiệm của dân
	Hỗ trợ từ ngoài

	
	
	
	05
	06
	07
	08
	09
	
	Cơ quan
	Vấn đề cần hỗ trợ

	Đất trống,  Rừng Khép non  

RIIA, B
	140.8
	Trồng Bạch đàn trên rừng khép non, thưa
	10
	
	10
	
	10
	- Trồng, chăm sóc, bảo vệ
	- Chương trình 661 (Trồng 5 triệu ha rừng)

- Khuyến nông lâm huyện
	- Hỗ trợ cây giống, thiết kế theo QĐ 178

- Hỗ trợ kỹ thuật

	
	
	Trồng Điều ghép trên đất trống hoặc trong rừng non, thưa.
	5
	5
	
	5
	
	- Công lao động

- Bỏ vốn 50% mua giống
	- Chương trình Khuyến nông
	- Đề nghị hỗ trợ vốn vay mua 50% cây giống

- Kỹ thuật và tiêu thụ

	
	
	Đắp đập nuôi cá Mè, Trôi, Trám, Chép
	03 hồ nhỏ


	
	
	
	
	- Mua giống

- Nuôi, chăm sóc
	- Xã làm tờ trình đến UBND huyện
	- Đắp đập tràn và thoát nước tại các khe nhỏ theo chương trình 135.

	Rừng khép nghÌo RIIIA1
	278.8
	Quản lý và khai thác lá Ghe
	278.8
	278.8
	278.8
	278.8
	278.8
	- Bảo vệ, khai thác
	- Xã, huyện, kiểm lâm

- Khuyến nông lâm
	- Ngăn chặn bên ngoài vào khai thác

- Đào tạo nghề cho 3 thanh niên cách đan lát lá ghe

- Tìm nơi tiêu thụ sản phẩm

	Tổng cộng


	419.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.5.2.3 Lập kế hoạch kinh doanh rừng sản xuất gỗ, củi có sự tham gia

Đối với kinh doanh rừng cộng đồng, đề tài xây dựng phương thức chặt chọn cường độ nhỏ với luân kỳ ngắn, áp dụng cho mọi trạng thái rừng.
Mục đích là xây dựng phương pháp lập kế hoạch khai thác gỗ củi đơn giản cộng đồng có thể tiếp cận được và phương thức kinh doanh rừng, tiêu chuẩn khai thác rừng được đơn giản hoá nhằm hỗ trợ cộng đồng có thu nhập từ rừng đối với mọi trạng thái rừng; đồng thời vẫn bảo đảm được các nguyên lý kỹ thuật lâm sinh, sản lượng rừng để bảo toàn và phát triển vốn rừng

Lý do áp dụng phương thức chặt chọn cường độ nhỏ, luân kỳ ngắn đối với quản lý kinh doanh rừng cộng đồng là:
· Không chờ đợi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác như hiện nay: Đa số rừng giao là rừng nghèo, non, do đó nếu để người dân chờ đợi cho đến khi rừng đạt tiêu chuẩn khai thác thì quá lâu, thường hơn 20 năm, điều này sẽ làm cho rừng ít có đóng góp cho đời sống và phát triển cộng đồng. Khai thác hợp lý ở các trạng thái khác nhau sẽ tạo ra nguồn lâm sản, liên tục, phù hợp với nhu cầu sản xuất và sinh hoạt đa dạng của cộng đồng
· Luân kỳ ngắn sẽ thuận lợi và đơn giản cho việc lập kế hoạch rừng cộng đồng, đồng thời người dân có khả năng thu nhập liên tục với quỹ rừng giao không lớn.
· Cường độ chặt nhỏ phù hợp với điều kiện cộng đồng: Chặt, vận xuất thủ công. Đồng thời cường độ nhỏ và với luân kỳ ngắn sẽ là điều kiện thuận lợi cho việc tác động nuôi dưỡng rừng ngày càng tiếp cận rừng chuẩn. Chặt theo phương thức này cũng  không gây tổn hại đến vốn rừng, với cường độ chặt tính theo công thức I% = LxPm%, có nghĩa là dựa vào tăng trưởng thực tế và luân kỳ, luân kỳ ngắn sẽ giảm cường độ chặt, như vậy vẫn bảo tồn vốn rừng theo thời gian.
Kết quả cần đạt được là: 
· Một bảng kế hoạch kinh doanh rừng gỗ củi 5 năm

· Một sơ đồ hoặc bản đồ thiết kế vùng chặt trong 5 năm

i) Phương pháp, kỹ thuật tính toán lập kế hoạch khai thác gỗ củi
Các bên liên quan cùng với cộng đồng xác định các chỉ tiêu kỹ thuật chính để lập kế hoạch khai thác gỗ củi trong 5 năm như sau:

· Chặt chọn luân kỳ ngắn, cường độ nhỏ với các trạng thái khác nhau, do đó thảo luận thống nhất lựa chọn trạng thái đưa vào chặt trong 5 năm đến

· Luân kỳ chặt: Luân kỳ ngắn trong vòng 5 - 10 năm, cụ thể cho từng đối tượng:  i) Đối với rừng non, nghèo L = 5 năm; ii) Đối với rừng trung bình đến giàu, rừng có sản lượng gỗ lớn cao, L = 10 năm

· Cường độ chặt nhỏ I% dưới 30% bao gồm cả đổ vỡ (từ 10 - 15%). I% được tính qua luân kỳ và suất tăng trưởng Pm%: I% = L x Pm%, với Pm% được lập sẵn biểu tra theo nhân tố trữ lượng rừng (M) cho hai kiểu rừng thường xanh và khép.  Đây là cường độ chặt tối đa dùng để khống chế trong lập kế hoạch, thực tế cần xác định cụ thể số cây chặt, trữ lượng chặt dựa vào cấu trúc số cây theo cỡ kính mẫu để định hướng dẫn dắt rừng.

[image: image45]
· Sản phẩm lấy ra đa dạng tuỳ theo trạng thái rừng và nhu cầu cộng đồng: gỗ lớn, gỗ nhỏ, củi, làm các vật liệu sản xuất phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cộng đồng và có thể bán ra thị trường để tạo ra thu nhập.

· Trên cơ sở luân kỳ, cường độ đã xác định tính toán các chỉ tiêu lập kế hoạch 5 năm
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· Tính toán và lập bảng khai thác gỗ củi trong 5 năm, trong trường hợp luân kỳ là 10 năm thì khi lập kế hoạch chỉ cần xác định cho 5 năm đến. Trong đó cũng cần chỉ rõ trách nhiệm, đầu tư, tổ chức của dân và sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài.

Bảng 5.37: Mẫu biểu lập kế hoạch khai thác gỗ, củi 5 năm
	Năm
	Vị trí/Nhóm hộ
	Diện tích chặt chọn (S) (ha)
	M (m3/ha)
	Cường độ chặt I% (trừ 10 -15% đổ vỡ)
	Sản lượng gỗ tròn (m3) = S*M%*I%*60%
	Sản lượng củi (m3) = S*M*I%*10
	Trách nhiệm của dân
	Hỗ trợ từ ngoài

	2005
	
	
	
	
	
	
	
	

	2006
	
	
	
	
	
	
	
	

	2007
	
	
	
	
	
	
	
	

	2008
	
	
	
	
	
	
	
	

	2009
	
	
	
	
	
	
	
	


ii) Xây dựng sơ đồ thiết kế vùng khai thác gỗ củi trong 5 năm

Sử dụng bản đồ hiện trạng rừng theo nhóm hộ hoặc cộng đồng để thảo luận cùng cộng đồng về thời gian, vị trí khai thác trong 05 năm đến, kết quả thể hiện trên bản đồ từng vùng cho từng năm với các chỉ tiêu: Thời gian, địa điểm, diện tích. Phương pháp xây dựng bản đồ thiết kế được tiến hành như trong công cụ lập bản đồ khi GĐGR (Xem tài liệu hướng dẫn GĐGR có sự tham gia), bao gồm kết hợp bản đồ giải đoán ảnh vệ tinh (hoặc bản đồ hiện trạng) với kiểm tra và vẽ bổ sung của người dân, sử dung GPS để kiểm tra thực địa. Người dân có thể đo tính diện tích bằng lưới ô vuông (và diện này có thể được kiểm tra  thông qua số hoá bản đồ và công nghệ GIS bởi cán bộ kỹ thuật)
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Sơ đồ 5.16: Minh hoạ sơ đồ kế hoạch khai thác gỗ củi 5 năm
iii) Kế hoạch  khai thác gỗ củi làng Đê Tar 
Tại làng Đê Tar căn cứ vào qũy rừng cũng như các hoạt động phát triển công nghệ trên đất lâm nghiệp, quyết định đề nghị đưa trạng thái rừng trung bình vào kinh doanh gỗ củi trong 5 năm đến theo phương thức chặt chọn luân kỳ ngắn với cường độ nhỏ. Trạng thái rừng đưa vào chặt chọn là rừng trung bình IIIA2 và rừng giàu IIIA3, tổng diện tích là 984ha, trữ lượng bình quân M = 344m3/ha
Luân kỳ chặt chọn ngắn: L = 10 năm, cường độ chặt: I % = L x Pm%, với L = 10 năm, với M = 344m3/ha, tra biểu tăng trưởng xác định Pm% = 3.9%. Vậy I% = 10 x 3.9% = 39%. Cường độ này là tối đa kể cả đổ vỡ, dùng để không chế, cường độ thực tế được xác định thông qua điều chỉnh rừng theo cấu trúc mẫu và không được vượt I% không chế này. Diện tích chặt chọn hàng năm S = (Tổng diện tích IIIA2 và IIIA3) / L = 100 ha (lấy tròn số). Như vậy mỗi năm sẽ chặt chọn khoảng 100ha.

Trên cơ sở các chỉ tiêu này, tính toán và lập kế hoạch khai thác gỗ củi trong 5 năm, trong đó cũng cần chỉ rõ trách nhiệm, đầu tư, tổ chức của dân và sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài.

Bảng 5.38: Kế hoạch chặt chọn trên trạng thái IIIA2 5 năm (2005 – 2009) – Làng Đê Tar
	Năm
	Vị trí của

nhóm hộ
	Diện tích (S) (ha)
	Trữ lượng M (m3/ha)
	Cường độ chặt I% (đã trừ đổ vỡ)
	Sản lượng gỗ tròn (m3) = S*M%*I%*60%
	Sản lượng củi (m3) = S*M*I%

*10%
	Trách nhiệm của dân
	Hỗ trợ từ ngoài

	
	
	
	
	
	
	
	
	Cơ quan
	Vấn đề cần hỗ trợ

	2005
	1
	100
	344
	15
	3.096
	516
	- Huy động lao động để làm: Phát dọn cây,vệ sinh rừng

- Huy động máy cưa tay để hạ cây

- Thuê/Hợp đồng kéo cây

- Tham gia thiết kế hàng năm
	Kiểm lâm, Lâm trường

Kiểm lâm huyện


	Thiết kế

Thủ tục tiêu thụ gỗ, củi

Tìm khách hàng



	2006
	1
	100
	344
	15
	3.096
	516
	
	
	

	2007
	2
	83
	344
	15
	2.570
	428
	
	
	

	2008
	5
	100
	344
	15
	3.096
	516
	
	
	

	2009
	6
	100
	344
	15
	3.096
	516
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Một sơ đồ về thời gian, vị trí, diện tích chặt chọn trong 05 năm đến được xác định và thống nhất trong các nhóm hộ và toàn làng. 
iv) Kế hoạch khai thác củi  làng Ea Chă Wâu:
Tại làng Ea Chă Wâu căn cứ vào qũy rừng cũng như các hoạt động phát triển công nghệ trên đất lâm nghiệp, để tạo ra thu nhập từ rừng cũng như chặt nuôi dưỡng để phát triển rừng, xúc tiến tái sinh, làng quyết định đề nghị đưa trạng thái rừng khép nghèo RIIIA1vào kinh doanh củi trong 5 năm đến theo phương thức chặt chọn luân kỳ ngắn với cường độ nhỏ. Trạng thái rừng đưa vào chặt chọn là rừng khép nghèo RIIIA1, tổng diện tích là 279ha, trữ lượng bình quân M = 58m3/ha, 

Luân kỳ chặt chọn ngắn: L = 5 năm, cường độ chặt: I % = L x Pm%, với L = 5 năm, với M = 58m3/ha, tra biểu tăng trưởng xác định Pm% = 4.8%. Vậy I% = 5 x 4.8% = 24%. Cường độ này là tối đa kể cả đổ vỡ, dùng để không chế, cường độ thực tế được xác định thông qua điều chỉnh rừng theo cấu trúc mẫu và không được vượt I% không chế này.

Diện tích chặt chọn hàng năm S = Tổng diện tích RIIIA1/L = 50 ha (lấy tròn số). Như vậy mỗi năm sẽ chặt chọn, tỉa thưa khoảng 50ha.

Trên cơ sở các chỉ tiêu này, tính toán và lập kế hoạch khai thác củi trong 5 năm, trong đó cũng cần chỉ rõ trách nhiệm, đầu tư, tổ chức của dân và sự hỗ trợ cần thiết từ bên ngoài.

Bảng 5.39: Kế hoạch chặt chọn trên trạng thái RIIIA1 5 năm (2005 - 2009) – Làng Ea Chă Wâu
	Năm
	Diện tích (S) (ha)
	Trữ lượng M (m3/ha)
	Cường độ chặt I% (đã trừ đổ vỡ)
	Sản lượng củi (m3) = S*M*I%

*50%
	Trách nhiệm của dân
	Hỗ trợ từ ngoài

	
	
	
	
	
	
	Cơ quan
	Vấn đề cần hỗ trợ

	2005
	50
	58
	16
	232
	- Huy động lao động để làm: Phát dọn cây,vệ sinh rừng, chặt hạ

- Tham gia thiết kế hàng năm
	Kiểm lâm huyện

Ban lâm nghiệp xã


	Thiết kế

Thủ tục tiêu thụ củi

Tìm khách hàng



	2006
	50
	58
	16
	232
	
	
	

	2007
	50
	58
	16
	232
	
	
	

	2008
	50
	58
	16
	232
	
	
	

	2009
	50
	58
	16
	232
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Thiết kế và thực hiện kỹ thuật chặt chọn luân kỳ ngắn, cường độ nhỏ

Phương pháp kỹ thuật ở đây bảo đảm cộng đồng có khả năng thiết kế và thực hiện giải pháp chặt chọn bảo đảm ổn định cấu trúc rừng sau khi chặt và đáp ứng được nhu cầu sử dụng gỗ, củi trong đời sống cộng đồng và có thể có thu nhập từ sản lượng khai thác hàng năm ổn định

Kỹ thuật chặt chọn dựa vào cộng đồng được thực hiện theo cấu trúc số cây theo cỡ kính (N/D), vì đây là cấu trúc cơ bản của rừng chặt chọn, đồng thời nó cũng dễ tiếp cận đối với cộng đồng. Cấu trúc mẫu N/D đã được xây dựng cho hai kiểu rừng thường xanh và rừng khép, với các đặc trưng sau đây:

· Cấu trúc có dạng phân bố giảm ổn định bảo đảm rừng có sự kế tục liên tục về sản lượng trong một luân kỳ 5- 10 năm.

· Cự ly cỡ kính của N/D thay đổi để bảo đảm trong một luân kỳ ngắn 5- 10 năm tất cả số cây ở kính nhỏ chuyển lên cỡ kính trên, như vậy điều chỉnh cấu trúc rừng hiện tại về cấu trúc mẫu theo cự ly cỡ kính thay đổi sẽ bảo đảm cho rừng ổn định ít nhất trong luân kỳ 5- 10 năm. Cách làm này khác với truyền thống vẫn sử dụng một cự ly cỡ kính cố định là 4 hoặc 5 hoặc 10cm, như vậy rất khó dự báo số cây chuyển cỡ kính và tác động tại thời điểm hiện tại không bảo đảm cho rừng ổn định trong một định kỳ nuôi dưỡng. 

Để xác định cự ly cỡ kính thay đổi bảo đảm cho tất cả các cây trong một cỡ kính nhất định chuyển hết lên cỡ kính trên, nghiên cứu quan hệ Zd = f(D), với Zd là tăng trưởng đường kính định kỳ 5 – 10 năm. Từ quan hệ này thế giá trị D bất kỳ vào suy ra Zd, đây chính là cự ly cỡ kính tại giá trị D đó. Ví dụ với D xuất phát nhỏ nhất là 10cm, thế vào quan hệ Zd/D suy ra Zd = 6cm, vậy cỡ kính này biến động từ 10 – 16cm, bình quân là 13cm; tiếp tục thế giới hạn trên là 16 cm  vào phương trình, có Zd = 7 cm, vậy cỡ kính tiếp theo biến động từ 16.1 – 23cm, trung bình là 20cm, cứ như vậy xác định được các cự ly cỡ kính thay đổi. Với các cự ly cỡ kính này thì sau một định kỳ số cây trong mỗi cỡ kính đều chuyển hết lên cỡ kính trên vì bảo đảm tăng trưởng Zd để vượt cỡ kính. Như vậy nếu mô hình N/D mẫu theo cự ly cỡ kính thay đổi này, thì điều chỉnh rừng ở hiện tại đã bảo đảm rừng ổn định trong một định kỳ tiếp theo.
Mô hình Zd = f(D) theo hai kiểu rừng mô phỏng tốt với dạng parabol bậc hai, có một đỉnh, với n = 152 ở rừng thường xanh và n = 216 ở rừng khép, hệ số tương quan khá chặt. 
[image: image48.emf]Zd = -0.0016D

2

 + 0.1429D + 1.8461

R

2

 = 0.5189

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

D1.3 (cm)

Zd 5 năm (cm)


Đồ thị 5.7: Mô hình quan hệ Zd/D rừng thường xanh
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Đồ thị 5.8: Mô hình quan hệ Zd/D rừng khép

Bảng 5.40: Cự ly cỡ kính thay đổi xác đinh qua Zd 
	Cự ly cỡ kính rừng thường xanh

Giới hạn d​ưới cỡ D (cm)

Giới hạn trên cỡ D (cm)

Giá trị giữa cỡ D (cm)

10

16

13

16

23

20

23

32

27

32

42

37

42

52

47

52

62

57

62

71

67

71

79

75


	Cự ly cỡ kính rừng khép
Giới hạn dư​ới cỡ D (cm)

Giới hạn trên cỡ D (cm)

Giá trị giữa cỡ D (cm)

10

13

12

13

17

15

17

22

20

22

28

25

28

34

31

34

41

38

41

48

45




Mô hình mẫu cấu trúc N/D được xây dựng cho hai kiểu rừng theo cự ly cỡ kính thay đổi ở bảng 5.40, trong đó rừng thường xanh đã đạt được năng suất cao dựa vào mô phỏng mẫu tốt nhất trong tự nhiên ở trạng thái rừng giàu; trong khi đó đối với rừng khép mô hình có tính chất định hướng để điều chỉnh các trạng thái rừng khép non, nghèo trong vòng 10 năm đến 

Mô hình cấu trúc mẫu N/D:

Rừng thường xanh theo dạng  nửa logarit:

N = -144.09ln(D) + 612.55   với R2 = 0.976


(5.9)
Rừng khép theo dạng hàm Mayer:
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Đồ thị 5.9: Phân bố N/D mẫu theo cỡ kính thay đổi rừng thường xanh
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Đồ thị 5.10: Phân bố N/D mẫu theo cỡ kính thay đổi rừng khép

i) Thiết kế chặt chọn theo cỡ kính

Dựa vào mô hình cấu trúc mẫu của hai kiểu rừng, tiến hành thiết kế chặt chọn theo cỡ kính với luân kỳ ngắn (5-10 năm) cường độ nhỏ (<30%) cho mọi trạng thái rừng theo trình tự sau:

· Từ kết quả điều tra ô tiêu chuẩn cây gỗ tiến hành sắp xếp số cây theo cự ly cỡ kính nói trên và quy ra ha

· [image: image109.png]


Vẽ sơ đồ cột phân bố N/D mẫu lên giấy Ao và tiếp tục thúc đẩy cộng đồng vẽ phân bố số cây theo cỡ kính thực tế lên cùng sơ đồ. Từ đây so sánh để xác định cây chặt, cây chừa theo cỡ kính như sau:

· Số cây giữ lại theo cỡ kính theo phân bố N/D mẫu

· Số cây thiết kế chặt theo cỡ kính là số cây nhiều hơn số cây mẫu

· Chặt các cây đã thành thục nhưng giữ lại cây mẹ gieo giống: i) Rừng thường xanh đường kính thành thục trên 45cm và cần giữ lại ít nhất 25 cây mẹ trên 01 ha; ii) Rừng khép đường kính thành thục trên 35cm và cần giữ ít nhất 15 cây mẹ trên 01 ha.

· Tính toán cường độ chặt chọn thực tế: 
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Sơ đồ 5.17: Sơ đồ thiết kế chặt chọn rừng thường xanh trung bình – Làng Đê Tar
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Sơ đồ 5.18: Sơ đồ thiết kế chặt chọn rừng khép nghèo – Làng Ea Chă Wâu
Bảng 5.41: Thiết kế chặt chọn theo cỡ kính

Trạng thái rừng trung bình ( IIIA2) rừng thưòng xanh,  L = 10 năm và I% = 30%
	Giá trị giữa cỡ D (cm)
	N/ha mẫu
	N/ha IIIA2
	Số cây chặt/ha
	Thể tích trung bình (m3)
	Trữ lư​ợng chặt (m3/ha)
	Trữ l​ượng ban đầu (m3/ha)

	13
	242
	235
	
	0.061
	0.000
	14.425

	20
	183
	187
	4
	0.170
	0.639
	31.704

	27
	136
	118
	
	0.382
	0.000
	45.164

	37
	93
	108
	15
	0.804
	12.236
	87.073

	47
	58
	53
	19
	1.484
	28.187
	79.122

	57
	30
	8
	8
	2.392
	19.135
	19.932

	67
	8
	3
	3
	3.528
	10.585
	11.761

	75
	
	5
	5
	4.741
	23.707
	23.707

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	718
	54
	
	94
	313


Trạng thái rừng khép nghèo (RIIIA1), L = 10 năm và I% = 16%
	Giá trị giữa cỡ D (cm)
	N/ha mẫu
	N/ha RIIIA1
	Số cây chặt/ha
	Thể tích trung bình (m3)
	Trữ l​ượng chặt (m3/ha)
	Trữ l​ượng ban đầu (m3/ha)

	12
	133
	100
	
	0.026
	0.000
	2.609

	15
	97
	90
	
	0.054
	0.000
	4.817

	20
	66
	74
	8
	0.106
	0.846
	7.813

	25
	42
	54
	12
	0.199
	2.470
	10.736

	31
	24
	34
	10
	0.355
	3.382
	12.054

	38
	14
	12
	2
	0.594
	1.188
	7.126

	45
	7
	8
	1
	0.928
	0.487
	7.424

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	372
	32
	
	8
	53
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Đồ thị 5.11: Mô hình V = f(D) rừng thường xanh
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Đồ thị 5.12: Mô hình V = f(D) rừng khép

Bảng 5.42: Biểu thể tích cây đứng một nhân tố đường kính (Rừng thường xanh)

	D1.3 (cm)
	V (m3)
	D1.3 (cm)
	V (m3)
	D1.3 (cm)
	V (m3)
	D1.3 (cm)
	V (m3)

	10
	0.031
	31
	0.525
	52
	1.906
	73
	4.443

	11
	0.040
	32
	0.568
	53
	1.999
	74
	4.596

	12
	0.049
	33
	0.613
	54
	2.095
	75
	4.753

	13
	0.060
	34
	0.661
	55
	2.193
	76
	4.913

	14
	0.072
	35
	0.710
	56
	2.294
	77
	5.075

	15
	0.086
	36
	0.762
	57
	2.397
	78
	5.241

	16
	0.101
	37
	0.816
	58
	2.503
	79
	5.411

	17
	0.117
	38
	0.872
	59
	2.612
	80
	5.583

	18
	0.135
	39
	0.930
	60
	2.724
	81
	5.759

	19
	0.155
	40
	0.991
	61
	2.839
	82
	5.938

	20
	0.176
	41
	1.054
	62
	2.956
	83
	6.120

	21
	0.199
	42
	1.119
	63
	3.077
	84
	6.306

	22
	0.223
	43
	1.187
	64
	3.200
	85
	6.495

	23
	0.249
	44
	1.257
	65
	3.326
	86
	6.687

	24
	0.277
	45
	1.329
	66
	3.455
	87
	6.882

	25
	0.307
	46
	1.404
	67
	3.587
	88
	7.081

	26
	0.338
	47
	1.482
	68
	3.722
	89
	7.284

	27
	0.372
	48
	1.561
	69
	3.860
	90
	7.490

	28
	0.407
	49
	1.644
	70
	4.002
	91
	7.699

	29
	0.444
	50
	1.729
	71
	4.146
	92
	7.912

	30
	0.483
	51
	1.816
	72
	4.293
	93
	8.128


Bảng 5.43: Biểu thể tích cây đứng một nhân tố đường kính (Rừng khép)

	D1.3 (cm)
	V (m3)
	D1.3 (cm)
	V (m3)
	D1.3 (cm)
	V (m3)

	10
	0.018
	31
	0.349
	52
	1.371

	11
	0.023
	32
	0.380
	53
	1.442

	12
	0.028
	33
	0.412
	54
	1.515

	13
	0.035
	34
	0.446
	55
	1.590

	14
	0.043
	35
	0.482
	56
	1.668

	15
	0.051
	36
	0.519
	57
	1.748

	16
	0.061
	37
	0.558
	58
	1.830

	17
	0.071
	38
	0.599
	59
	1.915

	18
	0.083
	39
	0.641
	60
	2.002

	19
	0.096
	40
	0.685
	61
	2.091

	20
	0.110
	41
	0.732
	62
	2.183

	21
	0.125
	42
	0.780
	63
	2.277

	22
	0.141
	43
	0.830
	64
	2.374

	23
	0.159
	44
	0.882
	65
	2.473

	24
	0.178
	45
	0.936
	66
	2.575

	25
	0.198
	46
	0.992
	67
	2.679

	26
	0.220
	47
	1.050
	68
	2.786

	27
	0.243
	48
	1.110
	69
	2.896

	28
	0.267
	49
	1.172
	70
	3.008

	29
	0.293
	50
	1.236
	71
	3.123

	30
	0.320
	51
	1.303
	72
	3.241


ii) Bài cây và chặt chọn trên hiện trường rừng

Trên cơ sở thiết kế chặt theo mô hình mẫu N/D tiến hành xác định cây nuôi dưỡng và cây bài chặt để khai thác gỗ củi trên thực địa theo các tiêu chí sau:

 Cây gỗ giữ lại nuôi dưỡng:
· [image: image110.png]9 gy
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Là những cây theo cỡ kính của cấu trúc mẫu

· Cây gỗ qúy hiếm, cây trong sách đỏ, cây thuộc nhóm gỗ I và II

· Cây mẹ gieo giống, rừng thường xanh ít nhất là 25 cây/ha và rừng khép là 15cây/ha

· Cây có giá trị trong đời sống cộng đồng: Dùng làm thuốc, làm thức ăn, lương thực (quả, lá,...), làm các dụng cụ vật liệu ....

· Các loài cây có giá trị khác nhưng có số lượng cá thể cón ít ở địa phương.

· Cây mọc ở nơi trống trải, nếu chặt đi sẽ vỡ tán lớn, cự ly đến cây gần nhất lớn hơn 4m đối với rừng thường xanh và 6m đối với rừng khép

· Các cây hoặc nhóm cây tạo ra sinh cảnh, nơi sống, cung cấp thức ăn cho một số loài động vật rừng

· Những cây mọc ở những sinh cảnh đặc biệt như khe suối đầu nguồn, nơi rừng thiêng, nơi quá dốc gây xói mòn, nơi hồ ao tự nhiên cây có vai trò giữ nước vào mùa khô.

· Những cây chặt khi vỡ tán, dập tán sẽ ảnh hưởng đến nhiều cây xung quanh hoặc tác động lớn đến hoàn cảnh rừng, các loài, lâm sản ngoài gỗ khác.

· Do vậy trong bài chặt theo cỡ kính, nếu các cây rơi vào một trong các trường hợp trên đều cần được giữ lại

 Cây gỗ bài chặt

· Là số cây được thiết kế bài chặt theo cỡ kính

· Những cây thành thục, rừng thường xanh có đường kính trên 45cm, rừng khép trên 35cm.

· Là những cây thuộc hai đối tượng trên nhưng lưu ý ưu tiên:

· chặt xấu, giữ tốt

· cự ly cây chặt đến cây gần nhất phải bé hơn 4m đối với rừng thường xanh và 6m đối với rừng khép

· ưu tiên chặt các loài có số lượng cá thể còn nhiều ở địa phương.

Đối với lâm sản ngoài gỗ, tái sinh tự nhiên:
· Trong quá trình luỗng phát, chặt hạ, vận xuất để khai thác gỗ củi cần lưu ý không làm tổn hại đến các loài cây cung cấp lâm sản ngoài gỗ, tái sinh tự nhiên có giá trị:

· Không luỗng phát dây leo có nhiều công dụng, giá trị như làm thuốc, thức ăn, làm công cụ trong cộng đồng

· Không làm tổn hại các loài thực vật cung cấp cây thuốc

· Không luỗng phát song mây có giá trị

· Không luỗng phát làm tổn hại các loại lâm sản ngoài gỗ khác có nhiều giá trị như tre le cho măng, thực vật làm thức ăn cho người và động vật, nấm, làm công cụ .....

· Không luỗng phát cây gỗ tái sinh và giảm tác động của chặt hạ, vận xuất đến tái sinh tự nhiên.

Để xác định loại lâm sản ngoài gỗ có giá trị cần dựa vào kinh nghiệm và hiểu biết của cộng đồng địa phương.

Lập và quản lý kế hoạch kinh doanh rừng ở cấp độ cộng đồng là một vấn đề mới và có nhiều thử thách. Thông qua tập huấn và tổ chức lập kế hoạch với sự tham gia của cộng đồng đã cho thấy họ có khả năng áp dụng phương pháp lập kế hoạch đơn giản này để quản lý và kinh doanh rừng trong thời gian đến. Một tài liệu hưóng dẫn: “Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng” cũng đã được phát triển trên cơ sở thử nghiệm và đúc rút kinh nghiệm qua thực tế, tài liệu này sẽ hỗ trợ cho cộng đồng và các bên liên quan tiếp tục chương trình phát triển mô hình quản lý rừng có người dân tham gia trong tưong lai.

Sơ đồ 5.19 khái quát hoá giải pháp tiếp cận có sự tham gia để cộng đồng có thể giám sát và lập kế hoạch quản lý tài nguyên rừng:

· Người dân chỉ tiến hành các thao tác đơn giản như đo đường kính cây, xác định loài, công dụng theo truyền thống tập quán sử dụng, vẽ sơ đồ và sử dụng kiến thức của mình để chọn lựa giải pháp quản lý sử dụng rừng

· Sử dụng các mô hình toán phức tạp để thiết lập các dạng biểu, sơ đồ đơn giản, cộng đồng sử dụng được.
· Trên cơ sở tiếp cận này cộng đồng có thể tham gia giám sát các nhân tố chủ yếu về tài nguyên bao gồm gỗ, sản lượng và các giá trị khác của rừng, có thể tham gia lập và quản lý kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh rừng.
 
[image: image58]
Sơ đồ 5.19: Giải pháp tiếp cận có sự tham gia trong giám sát và lập kế hoạch quản lý tài nguyên rừng
5.6 Tổng hợp tiến trình và giải pháp phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số
Trên cơ sở toàn bộ các kết quả nghiên cứu, phân tích, phát hiện được; tổng hợp và khái quát hoá tiến trình và hệ thống giải pháp để phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số, kết quả trình bày trong sơ đồ 5.20.
i. Giải pháp về chính sách, tổ chức thể chế: 
Đây chính là giải pháp nền móng cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, bao gồm:

· Về chính sách: 

· Cần thiết có chính sách quy hoạch vùng phát triển lâm nghiệp cộng đồng, cân đối hài hoà giữa các chủ thể quản lý rừng cho từng vùng, từng khu vực, địa phương và chú ý đến những nơi cộng đồng còn truyền thống quản lý rừng chung và đời sống phụ thuộc vào rừng.
· Phát triển chính sách giao đất giao rừng, trong đó làm rõ vấn đề giao quyền và trách nhiệm sử dụng đất cho nhóm hộ/dòng họ, cộng đồng. Để thực hiện điều này cần cụ thể hoá luật đất đai, luật bảo vệ và phát triển rừng.

· Cải tiến chính sách hưởng lợi, phân chia lợi ích cho người nhận rừng, cần căn cứ và tăng trưởng của rừng để bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hưởng lợi.
· Có chính sách gắn quản lý rừng đầu nguồn với phát triển lâm nghiệp cộng đồng, vì trong thực tế nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao đều canh tác và quản lý đất đai theo một lưu vực nhất định. 

· Về tổ chức, thể chế:
· Thành lập và nâng cao hiệu lực, tính pháp lý của Ban quản lý rừng cộng đồng và quy ước quản lý rừng do cộng đồng tham gia xây dựng. 
· Phát triển hệ thống quản lý lâm nghiệp cấp cơ sở từ thôn, xã đến huyện; cải cách hành chính lâm nghiệp để đáp ứng được nhu cầu quản lý hình thức lâm nghiệp cộng đồng.
· Phát triển và ban hành cách tiếp cận và hệ thống giải pháp kỹ thuật dựa vào cộng đồng, kết hợp tiến bộ kỹ thuật với kiến thức sinh thái địa phương.

· Về nâng cao năng lực
·  Đào tạo cho đôi ngũ cán bộ kỹ thuật, khuyến nông lâm, kiểm lâm cấp huyện, xã; bao gồm đào tạo kỹ năng giao tiếp, thúc đẩy, phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia, điều tra rừng và lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia
· Đào tạo cho cán bộ cấp huyện tỉnh về sử dụng công nghệ thông tin, GIS/GPS trong quản lý tài nguyên rừng.

ii. Giải pháp ứng dụng phương pháp kỹ thuật và tiếp cận có sự tham gia để phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng: 
Trên cơ sở các giải pháp về chính sách, thể chế; giải pháp kỹ thuật và tiếp cận có sự tham gia bảo đảm cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng trở nên bền vững, phù hợp với nguyện vọng, năng lực của cộng đồng. Có 03 giai đoạn tiếp cận chính để phát triển mô hình này và chúng cũng có mối quan hệ chặt chẻ với nhau:
· Sử dụng tiếp cận có sự tham gia theo trình tự các bước để tổ chức quy hoạch vùng lâm nghiệp cộng đồng và giao đất giao rừng

· Sử dụng tiếp cận với kiến thức sinh thái địa phương và phương pháp luận PTD để phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và đất rừng khác nhau. Tạo ra sự đa dạng trong sản xuất lâm nghiệp và thu nhập cho người nhận rừng
· Quản lý rừng theo kế hoạch được lập dựa vào năng lực, nguồn lực của người dân, góp phần nâng cao năng lực quản lý rừng của cộng đồng và đóng góp vào quản lý rừng bền vững.
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Sơ đồ 5.20: Khái quát giải pháp tiếp cận, tổ chức, thể chế, chính sách để phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng 
6 [image: image111.png]w5

-runa
- iden




chương 6: kết luận và kiến nghị

6.1 Kết luận
Trên cơ sở nghiên cứu nhằm mục tiêu đề xuất giải pháp, phương pháp tiếp cận trong phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, đề tài có các kết luận chính sau:
1) Quan điểm, khái niệm và yêu cầu để tổ chức phương thức quản lý rừng dựa vào rừng cộng đồng dân tộc thiểu số

Khái niệm, quan điểm về “Quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số”  được thống nhất như sau: 

· Cộng đồng: Là cộng đồng dân cư thôn, làng; đây là cộng đồng dân tộc thiểu số bản địa cùng nhau cư trú lâu đời. Khái niệm này còn có thể hiểu mở rộng là các nhóm hộ/dòng họ cùng chung sống trong một thôn làng, có các quan hệ huyết thống hoặc có truyền thống, tập quán quản lý chung một phần tài nguyên đất, rừng. Khái niệm cộng đồng này tuân theo định nghĩa “cộng đồng dân cư” trong điều 9 của Luật Đất Đai (2003)

· Yêu cầu của quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Cũng bao gồm các yêu cầu chung của quản lý rừng, nhưng được cụ thể cho điều kiện cộng đồng dân tộc thiểu số như sau: i) Chủ thể quản lý là cộng đồng dân cư thôn làng hoặc nhóm hộ/dòng họ được giao quyền sử dụng đất và có trách nhiệm quản lý và hưởng lợi từ nguồn tài nguyên đất đai, rừng theo luật đất đai; ii) Các giải pháp quản lý kinh doanh rừng cần kết hợp giữa kiến thức sinh thái địa phương và kiến thức kỹ thuật lâm nghiệp; iii) Phương pháp giám sát tài nguyên rừng, kế hoạch quản lý kinh doanh rừng được lập phù hợp với năng lực, nguồn lực của cộng đồng và cơ sở hạ tầng ở địa phương.
2) Giao đất giao rừng làm tiền đề phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng
Kết quả thử nghiệm xây dựng 02 phương án GĐGR cho hai cộng đồng Bahnar và Jrai ở hai vùng sinh thái của tỉnh Gia Lai cho thấy các đặc điểm chung như sau: i) phương thức nhận rừng được cộng đồng đề xuất là nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư làng, ii) ranh giới giao được cộng đồng quy hoạch chủ yếu dựa vào ranh giới quản lý rừng truyền thống của làng và bao lấy một lưu vực, iii) hình thành ban quản lý rừng cộng đồng và có quy ước riêng để quản lý rừng, iv) ngoài mục đích kinh doanh gỗ củi rừng được giao, mục đích bảo vệ đầu nguồn, lưu vực hầu như xuất hiện ở cả hai nơi và đóng vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng.

Căn cứ vào thử nghiệm giao đất giao rừng, đề tài đã phát hiện và đi đến đề xuất các vấn đề liên quan đến chính sách, tổ chức thể chế như sau:
a) Vùng quy hoạch để phát triển lâm nghiệp cộng đồng cần căn cứ vào các tiêu chí sau: Nơi cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng, cần các sản phẩm đa dạng từ rừng; còn truyền thống quản lý rừng cộng đồng; nơi cộng đồng có mối quan tâm quan đến rừng; nơi cần tạo sự công bằng cho cộng đồng trong hưởng các lợi ích từ rừng; bảo vệ rừng tập trung không hiệu quả, cần có sự tham gia của cộng đồng; quyền sử dụng đất và rừng không ổn định; cơ sở hạ tầng, thị trường phát triển kém, cần tổ chức quản lý rừng phi tập trung. Đồng thời ranh giới của nó cần căn cứ vào: ranh giới lưu vực canh tác của cộng đồng làng; dựa vào ranh giới quản lý đất truyền thống; cần giao có các trạng thái rừng giàu nghèo khác nhau; không có tranh chấp về ranh giới.
b) Trong các vùng quy hoạch phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng theo các tiêu chí nói trên, phương thức giao đất giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thích hợp là giao cho cộng đồng làng hoặc nhóm hộ/dòng họ.

c) Quy mô GĐGR tối đa là 30 ha/hộ trong 50 năm theo nghị định 163 là thích hợp để tổ chức kinh doanh rừng khép kín, từ đây xác định được quy mô giao cho cộng đồng làng trên cơ sở số hộ. 
d) Nguyên tắc tính toán tỷ lệ hưởng lợi sản phẩm gỗ trong nghiên cứu này là người nhận rừng được thu phần tăng trưởng hàng năm của rừng. Nguyên tắc này bảo đảm hai yêu cầu: i) Hài hoà giữa bảo đảm vốn rừng và hưởng lợi của người dân, ii) Khuyến khích được người nhận rừng tổ chức kinh doanh, đầu tư vào rừng.

e) Hệ thống quản lý và hành chính lâm nghiệp cần được phân định rõ chức năng nhiệm vụ trong tổ chức GĐGR và quản lý rừng cộng đồng. Cần tập trung nâng cao năng lực ở cơ sở xã, thôn làng, nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của ban tự quản, ban quản lý rừng cộng đồng.

Về phương pháp giao đất giao rừng cần được tổ chức theo cách tiếp cận có có sự tham gia của các bên liên quan và cộng đồng. Cách tiếp cận GĐGR đã được xây dựng gồm các nguyên tắc, 09 buớc và 16 công cụ là cơ sở để triển khai trong thực tiễn một cách hệ thống.
3) Phát triển kỹ thuật quản lý rừng dựa vào kiến thức sinh thái địa phương
Kết quả thử nghiệm phương pháp tiếp cận có sự tham gia và áp dụng công nghệ thông tin để phân tích hệ thống kiến thức sinh thái địa phương cho thấy:

· ứng dụng phần mềm Win AKT để tạo cơ sở dữ liệu mở là khả thi phục vụ cho sưu tập, cập nhật và áp dụng LEK trong phát triển quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

· Quản lý đầu nguồn là vấn đề quan tâm chung của cả hai cộng đồng nghiên cứu, 16 kinh nghiệm được phát hiện ở dân tộc Bahnar và 12 ở Jrai là cơ sở tốt cho phát triển giải pháp quản lý rừng đầu nguồn dựa vào cộng đồng. 

· Kiến thức sử dụng rừng ở cộng đồng Bahnar tập trung vào kinh doanh cây rừng bản địa với 10 kinh nghiệm được hệ thống hoá, trong khi đó dân tộc Jrai với rừng khép nghèo ưu thế đã quan tâm nhiều về phát triển lâm sản ngoài gỗ với 23 kinh nghiệm được phát hiện. Các kiến thức kinh nghiệm này là cơ sở để chọn lựa, phát triển giải pháp kỹ thuật kinh doanh rừng và đất rừng.

4) PTD phục vụ phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng
a) áp dụng và phát triển phương pháp phát triển công nghệ có sự tham gia PTD trên đất rừng và rừng ở hai cộng đồng làng nghiên cứu đã xác định được các thử nghiệm triển vọng:
Đối với rừng thường xanh, dân tộc Bâhnar, các thử nghiệm có triển vọng là: i) Trồng cây gió làm giàu rừng non, thưa, ii) Trồng tre lấy măng ven suối

Đối với rừng khép, dân tộc Jrai, các thử nghiệm có triển vọng là: i) Trồng điều ghép xen ngô lai (hoặc đậu xanh) trên đất rừng khép hoặc điều ghép trong rừng khép non, thưa; ii) Trồng bạch đàn làm giàu rừng khép thưa non.

b) Phương pháp PTD áp dụng trong phát triển lâm nghiệp sẽ hỗ trợ: i) Phối hợp tốt giữa kiến thức sinh thái địa phương với kiến thức kỹ thuật để tìm kiếm giải pháp công nghệ thích ứng với điều kiện đa dạng của cộng đồng và tài nguyên rừng; ii) PTD theo chủ đề cho từng trạng thái rừng sẽ làm cơ sở cho việc phát triển một cách có hệ thống giải pháp kỹ thuật.

c) Tiếp cận PTD được phát triển gồm 6 giai đoạn với 15 công cụ là một tiến trình có tính hệ thống để phát triển kỹ thuật và hướng đến lan rộng bền vững các thử nghiệm thành công.

5) Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Một tài liệu hưóng dẫn: “Lập kế hoạch quản lý rừng dựa vào cộng đồng” đã được phát triển với một chu trình gồm 5 bước và 7 công cụ là cơ sở cho cộng đồng và các bên liên quan tổ chức phát triển mô hình quản lý rừng có người dân tham gia. Giải pháp tiếp cận này giúp cho cộng đồng có thể giám sát và lập kế hoạch quản lý tài nguyên rừng thông qua: i) Người dân chỉ cần tiến hành các thao tác điều tra đơn giản, ii) Sử dụng các mô hình toán phức tạp để xây dựng các dạng biểu, sơ đồ đơn giản để cộng đồng sử dụng được.
 6) Tổng hợp tiến trình và giải pháp phát triển mô hình quản lý rừng dựa vào cộng đồng

Để phát triển mô hình này trong thực tiễn, cần có sự hỗ trợ về chính sách, tổ chức, thể chế. Đây chính là giải pháp nền móng cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng, bao gồm các chính sách quy hoạch vùng phát triển lâm nghiệp cộng đồng, GĐGR cho cộng đồng, phân chia lợi ích.
Tiếp cận có sự tham gia bảo đảm cho tiến trình phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng bền vững, phù hợp với nguyện vọng, năng lực của cộng đồng. Có 03 giai đoạn tiếp cận chính để phát triển mô hình này và chúng cũng có mối quan hệ chặt chẻ với nhau: i) Quy hoạch vùng lâm nghiệp cộng đồng và giao đất giao rừng, ii) Phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật trên các trạng thái rừng và đất rừng khác nhau, iii) Quản lý rừng theo kế hoạch được lập dựa vào năng lực, nguồn lực của người dân.

6.2 Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đề tài thực hiện trong 02 năm, để bảo đảm tính bền vững sau khi đề tài kết thúc cũng như áp dụng mở rộng để phát triển mô hình quản lý rừng và đất rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số trong tỉnh Gia Lai, chúng tôi có kiến nghị sau:
1. Tổ chức giai đoạn 2 tiếp theo sau đề tài hoặc một chương trình để tiếp tục mở rộng phát triển phương thức quản lý rừng cộng đồng trong tỉnh. Trong tiến trình thực hiện, đề tài này đã đóng góp: i) Đào tạo nhiều cán bộ kỹ thuật ở các cấp từ tỉnh đến xã và cả nông dân nòng cốt về phương pháp tiếp cận có sự tham gia và kỹ thuật trong các bước của tiến trình phát triển mô hình; ii) Đã xây dựng 03 tài liệu hướng dẫn về GĐGR, PTD và lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia; đây là các cơ sở để tỉnh tiếp tục triển khai mô hình này. Tuy nhiên để có thể triển khai cần có sự thống nhất chủ trương của tỉnh và các cơ quan ban ngành và để tổ chức có hệ thống cần hình thành một dạng dự án hoặc chương trình cấp tỉnh để thống nhất chỉ đạo và thu hút các bên liên quan tham gia một cách có hiệu quả vào tiến trình.
2. Hỗ trợ hai làng thí điểm tiếp tục phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng: Làng Đê Tar (xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) và làng Ea Chă Wâu (xã Chư A Thai, huyện A Jun Pa) đã tham gia vào tiến trình nghiên cứu, đây là các cộng đồng rất quan tâm đến quản lý bảo vệ rừng và kinh doanh từ rừng. Đề tài chỉ thực hiện trong hai năm nên mới chỉ là bước khởi động cho mô hình mới, các bước đã thực hiện ở 02 làng là:
· Đã lập và trình Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh  Gia Lai 02 phương án GĐGR cho hai làng

· Đã tổ chức 5 thử nghiệm phát triển kỹ thuật ở mỗi làng, bước đầu chọn lựa được 2 thử nghiệm triển vọng cho mỗi làng để tiếp tục sản xuất

· Đã lập kế hoạch quản lý kinh doanh rừng và đất rừng cho 02 làng

· Đã chuẩn bị tất cả bảng mốc GĐGR, bản đồ bằng sắt lớn, bảng quy ước quản lý rừng cộng đồng; tất cả đang được lưu lại cộng đồng chờ quyết định của tỉnh để đóng mốc và đóng bản đồ rừng cộng đồng trong làng.

Phía chủ nhiệm đề tài kính đề nghị lãnh đạo tỉnh, hai huyện và các ban ngành xem xét các vấn đề sau để tiếp tục hỗ trợ cho hai làng duy trì và phát triển tốt các kết quả đã đạt được cùng đề tài trong thời gian qua:

· Có quyết định GĐGR cho hai làng 

· Chỉ đạo, tổ chức cán bộ khuyến nông lâm, kỹ thuật lâm nghiệp tiếp tục hỗ trợ cộng đồng phát triển các thử nghiệm PTD và thực hiện kế hoạch kinh doanh rừng đã được lập.

tài liệu tham khảo

Tiếng Việt
1. Bộ Lâm nghiệp (1993): Quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội

2. Bjoern Wode (2001): Xây dựng mục tiêu quản lý rừng tự nhiên có sự tham gia. SFDP Sông Đà. Bộ NN & PTNT
3. Cục lâm nghiệp (2000): Những kinh nghiệm và tiềm năng của quản lý cộng đồng ở Việt Nam. Dự án Quản lý bền vững tài nguyên vùng hạ lưu sông Mê Kông, Dự án phát triển LNXH sông Đà. Tài liệu hội thảo quốc gia.

4. Cục lâm nghiệp (2003): Giao rừng tự nhiên và quản lý rừng cộng đồng. Tài liệu hội thảo quốc gia. Nhóm công tác quản lý rừng cộng đồng.

5. Daniel Murller, Bjoern Wode (2002): Hướng dẫn vẽ bản đồ thôn bản có sự tham gia sử dụng bản đồ ảnh. SFDP Sông Đà. Bộ NN & PTNT
6. FAO (1996): Quản lý tài nguyên rừng cộng đồng. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.

7. GFA (2003): Báo cáo đề xuất mô hình thử nghiệm quản lý rừng dựa vào cộng đồng. Dự án phát triển nông thôn tỉnh Đak Lak – RDDL, Sở Kế hoạch Đầu tư §ak Lak.
8. Bảo Huy và nhóm thành viên dự án LNXH (2001): Phương án giao đất giao rừng cho nhóm hộ cộng đồng dân tộc thiểu số M’Nông. Xã Dăk RTih, huyện Dăk RLắp, tỉnh Dăk Lăk.

9. Bảo Huy và cộng tác viên (2002): Kiến thức sinh thái địa phương của cộng đồng dân tộc thiểu số Đak Lak trong quản lý sử dụng lâm sản ngoài gỗ và canh tác nương rẫy. SEANAFE, ICRAF 

10. Bảo Huy (2002), “Phát triển lâm nghiệp cộng đồng”, Tạp chí Lâm nghiệp xã hội, Chương trình LNXH, Bộ NN & PTNT, 2002 (3), tr.15-17

11. Bảo Huy (2002): Phương án chặt nuôi dưỡng rừng tự nhiên do nhóm hộ đồng bào M’N«ng quản lý sử dụng. Nhóm hộ 1, thôn 6, xã D¨k R’Tih, huyện D¨k R’L¾p, tỉnh Đak Lak. 

12. Bảo Huy, Hoàng Hữu cải, Võ Hùng (2003), Sổ tay hướng dẫn phát triển công nghệ có sự tham gia, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
13. IIRR (2000): Sổ tay lưu giữ và sử dụng kiến thức bản địa. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
14. Katherine Warner (1997): Một số vấn đề về du canh liên quan đến kiến thức kỹ thuật cổ truyền và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên tại vùng nhiệt đới ẩm thuộc ¸ - Phi - Mỹ la tinh.  Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
15. Luật đất đai (2003) – Nxb Chính trị quốc gia
16. Đỗ Đình Sâm (1996): Nông nghiệp du canh ở Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội. 

17. Sở NN & PTNT Gia Lai (2003): Báo cáo bước đầu về quy mô và phương hướng lựa chọn cho quản lý rừng dựa vào cộng đồng tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh Gia Lai.

18. SFDP (2002): Phương pháp luận quy ước phát triển và bảo vệ rừng. SFDP Sông Đà. Bộ NN & PTNT
19.  Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tân, Thomas Sikor (2003): Hướng dẫn đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cấp thôn buôn. Sở NN & PTNT Đak Lak.
20.  Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tân, Thomas Sikor (2003): ảnh hưởng của giao rừng tự nhiên ở cấp th«n/bu«n: Kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện. Sở NN & PTNT Đak Lak.
21. Hoàng Xuân Tý & Lê Trọng Cúc (1998): Kiến thức bản địa của đồng bào vùng cao trong nông nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nxb Nông nghiệp Hà Nội

22.  Các nghị định, quyết định, thông tư liên quan đến phân cấp quản lý tài nguyên rừng, giao đất giao rừng, hưởng lợi từ rừng (Như nghị định 163, quyết định 178, quyết định 245, Thông tư liên tịch 80, ....)

23. Web site: Chương trình hỗ trợ LNXH: http://www.socialforestry.org.vn
Tiếng Anh
24. Cairns M (1997): Indigenous Fallow Management (IFM) in South Asia: New research exploring the promise of farmer - generated technologies to stabilise and intensify stressed swidden systems.

25. Cairm M (2000). Indigenous strategies for intensification of shifting cultivation in Shoutheast Asia. Proc. Int. Workshop.

26. Chandra Bahadur Rai and other (2000): Simple participatory forest inventory and data analysis – Guidelines for the preparation of the forest management plan. Nepal Swiss Community Forestry Project.
27. Chiang Mai University (2001): Hand out of the training course in local ecological knowledge (LEK) & Knowledge - based systems approaches. Thailand.
28. DENR: Frequently asked questions about CBFM. Department of Environment and Natural Resources, Diliman, Quezon City.

29. Dixon, H.J., Doores, J.W., Joshi, L., and Sinclair, F.L. (1999): Win AKT 4.06. School of Agriculture and Forest Science, University of Wales, Bangor.

30. D. Michael Warren, L. Jan Slikkerveer, David Brokensha (1999): The cultural dimension of development, Indigenous Knowledge Systems. Intermediate Technology Publications.
31. Dixon, H.J., Doores, J.W., Joshi, L. and Sinclair, F.L. (1999): Agroforestry Knowledge Toolkit for Windows (WinAKT) – Methodology Guidelines, Computer Software and Manual. ICRAF, School of Agricultural anf Forest Sciences, University of Wales, Banggos. 
32. FAO & IIRR: Resource management for upland areas in Southeast Asia. An information kit. 

33. FAO (1999): The participatory process for supporting collaborative management of natural resources: An Overview. FAO, Rome

34.  Federation of Community Forestry Users (FECOFUN) (2000): Annual Report 1999/2000. Nepal.

35. Gordon Prain, Sam Fujisaka and Michael D. Warren (1999): Biological and cultural deversity, The role of indigenous agricultural experimentation in development. Intermediate Technology Publications.

36. GFA, GTZ (2002): Community Forest Management. Social Forestry Development Project, MARD.
37. IIRR (1999): Recording and using Indigenous Knowledge: A manual.

38. IIRR (2003): Advancing Participatory Technology Development: Case studies on Intergrated into Agricultural Research, Extension and Education. ACP-EU Technical Center for Agriculture and Rural Cooperation.
39.  J.E. Michael Arnold (1999): Trends in community forestry in review. A Literature review, FAO.

40. Katherine Warner (1991): Shifting cultivater: Local technical knowledge and natural resource management in the humic tropics. FAO Rome.

41. K.D. Singh (2000): National Inventory of Village Forests. CIFOR.

42. Laurens Van Veldhuizen, Ann Waters-Bayer & Henk De Zeeuw (1997): Developing Technology with Farmers. Zed book LTD London and NewYork – ETC Netherlands.
43. Nici Nelson and Susan Wright (2000): Power and participatory development, Theory and practice. Intermediate Technology Publications

44. NSCFP  - Nepal Swiss Community Forestry Project (2001): Participatory Inventory Guideline for None-Timber Forest Products.
45. RECOFTC, FAO and other international organization (2001): Cerrent innovations and experiences of Community Forestry. RECOFTC, FAO, Bangkok, Thailand.
46. RECOFTC (2001): Cultivating Forests – Alternative forest management – Practices and techniques for Community Forestry. With support from DANCED, IUCN, SEADD, Mekong programme
47. Terry Rambo, Robert R. Reed, Le Trong Cuc and Machael R. DiGregorio (1995): The challenges of Highland development in Vietnam. RECOFTC, Bangkok, Thailand.
phô lôc

Phụ lục 1:  Thống kê danh sách thành viên tham gia trong tiến trình thực hiện đề tài

	Stt
	Họ tên
	Cơ quan
	Chức vụ
	Số ngày tham gia
	Ghi chú

	
	
	
	
	Hội thảo
	Tập huấn
	Hiện trư​ờng
	

	1
	Đặng Văn Quế
	Phòng địa chính Huyện
	Cán bộ
	
	
	5
	

	2
	Đam R​ưm
	UBND xã Ch​ A Thai
	Phó chủ tịch
	2
	4
	5
	

	3
	Đặng Trung Kiên
	Báo Gia Lai
	Cán bộ
	1
	
	
	

	4
	§​i
	Xã Kon Chiêng
	Nông dân nòng cốt
	
	
	5
	

	5
	Đinh Jỳ
	Hội Nông dân xã Kong Chiêng
	Cán bộ
	
	
	2
	

	6
	Đinh Văn Thắng
	Làng Đê Tar
	Già Làng
	2
	
	
	

	7
	Bùi Gia Hiệp
	Phòng Khoa học - Sở KHCN
	Tr​ưởng phòng
	2
	
	2
	

	8
	Bùi Quang Hà
	Phòng Kinh tế H. Mang Yang
	Cán bộ
	2
	
	1
	

	9
	Bùi Quốc Linh
	Trạm Khuyến Nông MangYang
	Cán bộ
	1
	
	
	

	10
	Bùi Văn Kính
	Phòng Kinh tế H. Mang Yang
	Cán bộ
	
	
	2
	

	11
	B­​m
	Làng Đê Tar
	Nông dân nòng cốt
	2
	
	
	

	12
	Buih Blich
	Trạm Khuyến nông H. Mang Yang
	Cán bộ
	
	
	5
	

	13
	Chir
	UBND xã Kon Chiêng
	Nông dân nòng cốt
	
	2
	3
	

	14
	Doil
	UBND xã Kon Chiêng
	Nông dân nòng cốt
	
	2
	3
	

	15
	Guen
	Làng Đê Tar
	Thôn tr​ưởng
	2
	
	
	

	16
	H Nhăm
	UBND xã Kon Chiêng
	Chủ tịch
	4
	5
	10
	

	17
	Hồ Văn Quang
	UBND huyện A Jun Pa
	Phó Chủ tịch
	1
	
	
	

	18
	Hoàng Mỹ Nhung
	Phòng Khoa học - Sở KHCN
	Chuyên viên
	1
	
	
	

	19
	Hoàng Thị Minh Sáu
	Phòng Tổng hợp - Sở KHCN
	Chuyên viên
	1
	
	
	

	20
	Hoàng Văn T​ư
	Văn phòng UBND huyện A Yun Pa
	Cán bộ
	
	2
	
	

	21
	K P¨ Thuyên
	Sở Nông nghiệp &PTNT Gia Lai
	Giám đốc
	2
	
	
	

	22
	K Sor D​­¬ng
	Trạm KNL H. A Jun Pa
	Cán bộ
	2
	
	
	

	23
	K Sor Chreo
	Làng Ea Cha Wâu 
	Nông dân nòng cốt
	2
	2
	4
	

	24
	K Sor Lok
	Phòng Kinh tế,huyện AYunPa
	Nhân viên
	1
	2
	3
	

	25
	K Sor Soal
	Làng Ea Cha Wâu 
	Nông dân nòng cốt
	2
	2
	4
	

	26
	Lê Đức Tấn
	Lâm trư​ờng Kon Chiêng
	Nhân viên
	
	5
	9
	

	27
	Lê Thanh Bình
	Lâm tr​ường Kon Chiêng
	P. Giám đốc
	5
	
	2
	

	28
	Lê Trọng
	Văn phòng UBND huyện Mang Yang
	Chuyên viên
	1
	2
	8
	

	29
	Lê Trung Lập
	Sở tài nguyên môi trường
	Chuyên viên
	8
	
	3
	Cộng tác viên 

	30
	Lê Văn Cạy
	Lâm trư​ờng Kon Chiêng
	Giám đốc
	
	
	2
	

	31
	Lê Văn Linh
	Trung Tâm KNL Gia Lai
	Giám đốc
	1
	
	
	

	32
	Lan H​­¬ng
	Đài truyền hình Gia Lai
	Cán bộ
	1
	
	
	

	33
	M L​i
	UBND xã Kon Chiêng
	Nông dân nòng cốt
	
	2
	3
	

	34
	Mai Minh Tuấn
	Trung Tâm KNL Gia Lai
	Chuyên viên
	1
	5
	8
	Cộng tác viên 

	35
	Mai Văn Thìn
	Trường Đại học Tây Nguyên
	Hiệu phó
	1
	
	
	

	36
	Mai Văn Tuân
	Ban QL rừng phòng hộ A JUn Pa
	Cán bộ
	
	2
	1
	

	37
	Ngô Thành Quang
	Phòng Kinh tế huyện A Jun Pa
	Tr​ưởng phòng
	3
	
	
	

	38
	Nguyễn Đình Sơn
	Phòng kinh tế huyện Mang Yang
	Cán bộ
	1
	
	
	

	39
	Nguyễn Đức Hội
	Phòng địa chính H.A Jun Pa
	Cán bộ
	4
	4
	3
	

	40
	Nguyễn Đức L​ương
	Xã Ch​ A Thai
	Cán bộ địa chính
	1
	
	1
	

	41
	Nguyễn Anh Nhu
	UBND huyện A Yun Pa
	Chuyên viên
	1
	
	
	

	42
	Nguyễn Cư​ờng
	Phòng Kinh tế - NN H. Mang Yang
	Cán bộ
	3
	
	
	

	43
	Nguyễn Danh
	Sở Khoa học Công nghệ Gia Lai
	Giám đốc
	3
	
	
	

	44
	Nguyễn Hữu Toàn
	Phòng địa chính, H. Mang Yang
	Cán bộ
	
	2
	3
	

	45
	Nguyễn Hồng Sơn
	Phòng Kinh tế H. A Jun Pa
	Cán bộ
	1
	
	1
	

	46
	NguyÔn Hữu Tuyển
	Kiểm lâm xã C​ A Thai
	Cán bộ
	
	2
	1
	

	47
	Nguyễn Nh​ư Phi
	UBND huyện Mang Yang
	Phó Chủ tịch
	2
	
	
	

	48
	Nguyễn Quảng Hà
	Phòng thông tin - Sở KHCN Gia Lai
	Cán bộ
	1
	
	2
	

	49
	Nguyễn Quốc Minh
	Chi cục Định canh đinh cư Gia Lai
	Chi côc phã
	1
	
	
	

	50
	Nguyễn Quốc Việt
	Hạt Kiểm lâm - huyện Mang Yang
	Cán bộ
	
	3
	10
	

	51
	Nguyễn Thị Kim Hương
	Chi cục kiểm lâm Gia Lai
	Phó Phòng
	1
	
	
	

	52
	Nguyễn Văn Bổng
	UBND xã Ch​ A Thai
	Chủ tịch
	5
	
	
	

	53
	Nguyễn Văn Chức
	UBND huyện A Yun Pa
	Chuyên viên
	1
	
	
	

	54
	Nguyễn Văn Hạnh
	Trạm khuyến nông A Jun Pa
	Cán bộ
	
	2
	1
	

	55
	Nguyễn Văn Nhứt
	Hạt Kiểm Lâm, Huyện AYunPa
	Nhân viên
	
	4
	4
	

	56
	Nguyễn Văn Phụng
	UBND huyện A Jun Pa
	Phó Chủ tịch
	2
	
	1
	

	57
	Nguyễn Văn Thắng
	Hạt kiểm lâm Mang Yang
	Cán bộ
	4
	
	
	

	58
	Nguyễn Văn Thọ
	Chi cục lâm nghiệp
	Chuyên viên
	3
	2
	9
	

	59
	Nguyễn Văn Thức
	Chi cục lâm nghiệp
	Chuyên viên
	
	2
	
	

	60
	Noa
	UBND xã Kon Chiêng
	Phó chủ tịch
	1
	4
	6
	

	61
	Phạm Văn Khiêm
	VP tỉnh ủy Gia Lai
	Cán bộ
	1
	
	
	

	62
	Puih Blich
	Trạm Khuyến nông- H. Mang Yang
	CB kỹ thuật
	
	5
	6
	

	63
	R Ch¬m Thiểm
	P. Kinh tế H A Jun Pa
	Cán bộ
	
	2
	1
	

	64
	R Mah Cư​
	Trạm Khuyến nông AYunPa
	CB kỹ thuật
	1
	2
	5
	

	65
	Rmal Ngoan
	Làng Ea Cha Wâu 
	Nông dân nòng cốt
	
	6
	7
	

	66
	Rmal Sek
	Làng Ea Cha Wâu 
	Già Làng
	1
	
	1
	

	67
	Tăng Khắc Trung
	Phòng địa chính - NĐ, H. A Jun Pa
	Cán bộ
	1
	
	
	

	68
	Tô Văn Hiếu
	BQL Rừng phòng hộ AYunPa
	Cán bộ
	
	2
	3
	

	69
	Trân Bình Trọng
	UBND huyện Mang Yang
	Cán bộ
	1
	
	1
	

	70
	Tr​­¬ng Minh Thu
	Phòng địa chính Mang Yang
	Tr​ưởng phòng
	4
	
	
	

	71
	Tr​­¬ng Nh​­ Quảng
	Phòng địa chính-nhà đất. H. AYunPa
	CB kỹ thuật
	
	2
	3
	

	72
	Tr​ương Xuân Phú
	Sở Khoa Học Công Nghệ 
	Chuyên viên
	2
	3
	16
	

	73
	Trần Đình Thanh
	Ban QLR phòng hộ A Yun pa
	Cán bộ
	1
	
	
	

	74
	Trần Công Pháp
	Chi cục Kiểm lâm Gia Lai
	Chuyên viên
	1
	
	5
	

	75
	Trần Ngọc Oanh
	UBND xã Ch​ư A Thai
	Cán bộ
	
	2
	5
	

	76
	Trần Quốc Linh
	Trạm KNL huyện Mang Yang
	Cán bộ
	3
	
	
	

	77
	Trần Văn Chữ
	Phòng Địa chính huyện A Jun Pa
	Phó phòng
	1
	
	
	


	78
	Trần Văn Linh
	Chi cục Lâm nghiệp
	P. Chi cục
	3
	
	
	Cộng tác viên 

	79
	Trịnh Viết Ty
	Hạt Kiểm Lâm A Jun Pa
	Cán bộ
	5
	
	10
	

	80
	Võ Văn Phụng
	Sở Tài Nguyên Môi trường
	Cán bộ
	
	
	5
	

	81
	Y §​y
	UBND xã Kon Chiêng
	Cán bộ
	
	2
	3
	

	82
	Y Tru Aleo
	Phòng Khoa học & QHQT- ĐHTN
	Tr​ưởng phòng
	1
	
	
	

	83
	Cộng đồng làng Đê Tar (72 hộ)
	
	
	
	
	

	84
	Cộng đồng làng Ea Chă Wâu (29 hộ)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng l​­ît ng​­êi
	56
	31
	48
	

	 Tổng công
	112
	88
	203
	 


Phụ lục 2: Tổng hợp điều tra rừng theo ô tiêu chuẩn

Rừng thường xanh, làng Đê Tar

	Trạng thái
	Số hiệu ô t/c
	N/ha
	D1.3 bq (cm)
	M (m3/ha)
	Zm (m3/ha/năm)

	IIA
	1
	750
	16.7
	87.103
	7.433

	IIA
	2
	800
	17.0
	101.426
	8.136

	IIA
	3
	800
	16.7
	97.686
	7.892

	IIA
	4
	775
	14.4
	60.745
	5.699

	IIB
	1
	625
	17.9
	110.498
	5.116

	IIB
	2
	725
	15.7
	79.199
	4.716

	IIB
	3
	425
	23.8
	127.961
	5.471

	IIIA1
	1
	700
	21.9
	248.805
	16.909

	IIIA1
	2
	650
	23.0
	275.642
	10.773

	IIIA1
	3
	710
	22.4
	259.732
	13.171

	IIIA1
	4
	590
	19.6
	164.847
	8.718

	IIIA1
	5
	810
	20.8
	254.083
	12.850

	IIIA2
	1
	660
	23.9
	311.291
	10.404

	IIIA2
	2
	990
	20.9
	354.437
	22.788

	IIIA2
	3
	730
	24.8
	351.177
	15.873

	IIIA2
	4
	830
	23.2
	362.378
	22.746

	IIIA2
	5
	570
	27.5
	324.305
	7.360

	IIIA2
	6
	530
	27.1
	337.257
	6.662

	IIIA3
	1
	700
	28.4
	593.921
	21.005

	IIIA3
	2
	700
	25.1
	417.713
	19.331

	IIIA3
	3
	620
	26.0
	321.276
	9.121

	IIIA3
	4
	940
	21.4
	313.565
	9.703


Rừng khép, làng Ea Chă Wâu và Đê Tar
	Trạng thái
	Số hiệu ô t/c
	N/ha
	D1.3 bq (cm)
	M (m3/ha)
	Zm (m3/ha/năm)

	RIIA (Ea Cha Wâu)
	1
	300
	13.7
	18.036
	2.242

	RIIA (Ea Cha Wâu)
	2
	250
	15.8
	14.667
	1.302

	RIIA (Ea Cha Wâu)
	3
	450
	13.4
	15.416
	1.703

	RIIB (Ea Cha Wâu)
	1
	300
	24.9
	84.333
	5.485

	RIIB (Ea Cha Wâu)
	2
	325
	16.7
	23.725
	0.609

	RIIB (Ea Cha Wâu)
	3
	575
	16.2
	38.771
	2.485

	RIIB (Ea Cha Wâu)
	4
	625
	14.7
	32.574
	2.211

	RIIB (Ea Cha Wâu)
	5
	350
	18.3
	27.648
	1.961

	RIIB De Tar
	1
	800
	15.6
	76.082
	2.510

	RIIB De Tar
	2
	900
	17.5
	138.378
	4.435

	RIIB De Tar
	3
	875
	17.5
	113.512
	4.702

	RIIB De Tar
	4
	600
	18.9
	96.290
	3.144

	RIIIA1 (Ea Cha Wâu)
	1
	250
	22.5
	66.535
	2.820

	RIIIA1 (Ea Cha Wâu)
	2
	400
	20.6
	63.298
	3.694

	RIIIA1 (Ea Cha Wâu)
	3
	440
	18.8
	65.318
	3.295

	RIIIA1 (Ea Cha Wâu)
	4
	430
	16.3
	39.491
	3.574

	RIIIA1 (Ea Cha Wâu)
	5
	340
	19.2
	53.749
	2.724

	RIIIA1 De Tar
	1
	590
	17.3
	76.442
	3.905

	RIIIA1 De Tar
	2
	300
	21.9
	71.460
	1.987

	RIIIA1 De Tar
	3
	510
	18.3
	107.261
	3.807


Phụ lục 3: 05 tờ thử nghiệm PTD ở làng Đê Tar

Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng cây Gió (Trầm ) làm giàu rừng non, nghèo kiệt

 Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Gió (Trầm).


Thử bón phân, so sánh với cây sống trong rừng.

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Cây có giá trị kinh tế cao được phát triển.


Bán để tăng thu nhập.

 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?
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	· Hố đào có kích thước 40 x 40 x 40cm.
· Hàng cách hàng 8 mét.
· Cây cách cây 3 mét.

· Diện tích ô thử nghiệm: 900 m2 (30m x 30m).

· 30 cây/ô thử nghiệm.
· Lặp lại 7 lần (7 nhóm hộ tham gia).



Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Sau một năm trồng: số cây Gió (Trầm) sống hơn 24 cây (80%).
Sau 2 năm trồng: số cây Gió (Trầm) sống hơn 20 cây (67%), chiều cao cây > 60cm.
Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Đếm số cây sống/cây chết - Đo chiều cao và đường kính cây.
Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Hộ anh BRứp, Dân làng Toak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang.
Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Yop, Le, Minh, Xaih, Kưk, Ur, Diol, Võ Hùng, Phương.

Địa điểm & thời gian: Làng Đê Tar, ngày 14/2/2003.
Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối.

Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem thử Tre mỡ có phù hợp hay không?


Tre có cho Măng ngon không?

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Tận dụng đất ven suối và chống xói lở đất.


Tăng thu nhập từ Măng và Tre trong thời gian nuôi rừng.


Tận dụng nguồn lao động tại chỗ.
Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?


	
	· Hố đào có kích thước 60 x 60 x 60cm.
· Hàng cách hàng 10 mét.
· Cây cách cây 10 mét.

· Tiêu chuẩn cây đem trồng có chiều cao 40cm, cây tươi đều, mắc tốt.

· Số lượng Tre đem trồng: 40 cây/ ô thử nghiệm (đất ven suối). Lặp lại 5 lần (5 nhóm hộ tham gia làm).
· Diện tích ô thử nghiệm: 2500 – 3000 m2



Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Sau một năm trồng: tỷ lệ cây sống đạt 85%, chiều cao cây đạt  khoảng 1m, có >3 chồi.
Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Về số lượng: Đếm số cây sống/chết, chiều cao cây, số chồi, Măng.

Về  chất lượng: Khả năng cho Măng của từng bụi Tre; Số lượng Măng nhiều/ít; Măng to/nhỏ.
Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Đại học Tây Nguyên, Nông dân thôn 6 xã Đăk R’tih, Các cơ quan khuyến nông lâm huyện, tỉnh.

Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Bôl, Op, Ngă, Brih, Thanh Hương.
Địa điểm & thời gian: Làng Đê Tar, ngày 14/2/2003.
Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Sử dụng cây gỗ tỉa thưa kém giá trị để trồng nấm mèo ở trong rừng

Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem thử Nấm mèo có mọc được trong điều kiện này không?


Xem thử Nấm mèo phù hợp với lòai cây nào hơn?

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Tận dụng được sản phẩm gỗ tỉa thưa.

Tăng thu nhập. 


Học & biết kỹ thuật làm Nấm mèo.
 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?

                                                                                     
	+ Vị trí: chỗ thoáng, mát, ven suỗi.

+ Chọn lòai cây: Cà na (Lờ ngạc); Gòn (Pơ Lang); Gòn gai (Tờ tạp); (Xê tang); Đa (Long Dri), Cẩm đen (bồ cun) & các loại khác.

+ Quy cách gỗ: 

· Lóng gỗ có đường kính khoảng 10 - 15cm; chiều dài từ: 1,5m.
· Xếp gỗ theo đồng hình vuông (chiều cao đồng gỗ khoảng 1,2 - 1,5m), hoặc xếp chôm vào gốc cây gỗ lớn. 

+ Quy mô 1 thử nghiệm: khoảng từ 3 - 5 đống gỗ. 


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?


Sau 1 tháng: meo cho mốc trắng; sau 2 tháng mốc cho các tai nấm nhỏ


Số lượng tai nấm trên lóng gỗ nhiều; tai nấm lớn, láng.
Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?

Về số lượng: Số lượng lóng gỗ cho Nấm/ từng loại gỗ; Số tai nấm trên từng lóng gỗ; Trọng lượng Nấm khi hái của từng lóng gỗ (chọn một số lóng để theo dõi).
Về  chất lượng: Thời gian ra mốc trắng, cho các tai nấm nhỏ.
Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Các cơ quan khuyến nông lâm huyện, tỉnh. Đại học Tây Nguyên.

Những người tham gia xây dựngtờ thử nghiệm: Bưm, Kruh, Guức, Cao Lý.

Địa điểm & thời gian: Làng Đê Tar, ngày 14/2/2003.
Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng cây Chôm chôm trên rẫy gần nhà

Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Thử xem Chôm chôm có sống và ra quả ở địa phương hay không?


Kỹ thuật trồng và chăm sóc Chôm chôm.

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Cây có giá trị kinh tế cao được phát triển.


Bán để tăng thu nhập.


Nếu thành công thì trồng nhân rộng ra.
 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Sau một năm trồng: số cây chôm chôm sống hơn 20 cây (67%).
Sau 4 năm trồng cây cho quả.

Quả ngon ngọt, tróc, cơm trắng, dày.

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Đếm số cây sống/cây chết.


Đo chiều cao và đường kính tán cây.


Khối lượng quả/ cây; chất lượng quả (độ ngon ngọt).

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Cán bộ khuyến nông lâm huyện Mag Yang.
Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Bưm, Guen, Myi, Kruh, Kưk, Bôl, Ngă, Võ Hùng, Thanh Hương, Nhân Trí.
Địa điểm & thời gian: Làng Đê Tar, ngày 31/ 7/2003.
Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng xen cây Quế trong rừng thưa non

 Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem Quế có phù hợp với đất đai, khí hậu ở Đê Tar không?


Xem thử trồng Quế xen trong rừng thưa non có được không?

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Học được kỹ thuật và nhân rộng.

Bán để tăng thu nhập.


Tận dụng được đất đai trong các rừng thưa non để làm giàu rừng.

 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?


	· Trồng Quế trong rừng tự nhiên thưa non, có cây rừng rãi rác, đất có tầng mặt dày, tốt, không có đá.

· Hố đào có kích thước 40 x 40 x 40cm

· Cây cách cây từ 4 - 5 mét.

· Số cây trồng 50 cây. 

· Lặp lại 7 lần (7 nhóm hộ tham gia). 

· Diện tích ô thử nghiệm: 7500 - 10000m2.




Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Sau một năm trồng: số cây Quế sống hơn 40 cây (tỷ lệ sống trên 80%).
Sau 8 - 10 năm trồng cho thu hoạch.
Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Đếm số cây sống/cây chết.


Đo chiều cao và đường kính cây, chiều dày vỏ.


Khối lượng vỏ/ cây; chất lượng vỏ (độ cay).

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?

Hỏi Anh Phim, làng Tôr; Bà con xã Kon Thụp.
Cán bộ khuyến nông lâm huyện, tỉnh Gia Lai, Đại Học Tây Nguyên.
Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Bưm, Guen, Myi, Kruh, Kưk, Bôl, Ngă, Võ Hùng, Thanh Hương, Nhân Trí.
Địa điểm & thời gian: Làng Đê Tar, ngày 31/ 7/2003.
Phụ lục 4: 05 tờ thử nghiệm PTD ở làng Ea Chă Wâu

Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng Điều ghép xen bắp lai trên đất rừng khép thưa hoặc đất rẫy

 Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem điều ghép có sống và sinh trưởng tốt trong điều kiện ở làng không?


So sánh sinh trưởng và năng suất của điều ghép với nơi khác


Học được kỹ thuật trồng, chăm sóc điều ghép xen bắp lai

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?


Muốn sử dụng đất đai hiệu quả


Tạo thu nhập, lấy ngắn nuôi dài


Bảo vệ được đất rừng đã giao nhận

 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?

	

	· Hố đào có kích thước 40 x 40 x 40cm

· Kích thước trồng Điều: 10 x 10m

· Số cây Điều: 50 - 60 cây/ô thử nghiệm

· Ngô lai trồng giữ các hành điều ghép

· Diện tích ô thử nghiệm: 5000 m2 




Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Điều sau một năm trồng: sống hơn 80% 
Điều trồng 3 năm sẽ cho trái.

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?

Đếm số cây điều sống/ chết - Đo chiều cao và đường kính tán cây điều
Chất lượng và năng suất điều ghép
Cân khối lượng ngô lai

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Trạm khuyến nông; Phòng kinh tế huyện A Yun Pa
Những người xây dựng tờ thử nghiệm: Ksor Kham; Rmah Sơn; Ksor Lok; Ksor HLiơch,               Võ Hùng. 
 Địa điểm& thời gian: Làng Ea Chă Wâu, ngày 16/2/2003

Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Trồng Tre mỡ lấy măng ven suối.

Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem thử tre mỡ có sống và sinh trưởng tốt được không?


Tre có cho măng ngon không? So sánh số lượng măng của tre mỡ với tre tự nhiên


Biết kỹ thuật trồng, chăm sóc & khai thác đối với tre mỡ

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Có măng ăn, tăng thu nhập, tận dụng và tăng hiệu quả đất rừng


Có kinh nghiệm trồng, khai thác và nhân rộng mô hình

 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?

	Trên đất rẫy:

      V          V          V          V          V          V  

      V          V          V          V          V          V           

      V          V          V          V          V          V           


	· Mỗi thử nghiệm sẽ thực hiện trên 2 loại đất: trong đất rừng ven suối và đất rẫy ven suối

· Hố đào có kích thước 60 x 60 x 60cm

· Hàng cách hàng 10 mét (trên đất rẫy)

· Cây cách cây 10 mét (trong đất rừng không nhất thiết phải duy trì khoảng cách này vì có thể đất bị đá, nhưng đây cũng là khoảng cách trung bình)

· Chất lượng cây giống: tốt, còn bầu

· Số lượng tre đem trồng: 60 cây/ ô thử nghiệm (trên đất rẫy: 30 cây; trong đất rừng: 30 cây)



	Trên đất rừng:


	· 


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

Sau một năm trồng: tỷ lệ cây sống đạt 80%, chiều cao cây đạt  khoảng từ 1 - 1,5m, có >3 chồi

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Về số lượng: Đếm số cây sống/chết, chiều cao cây, số chồi, măng.

Về  chất lượng: Thân cây tre to/nhỏ; măng to/nhỏ

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?

Đại học Tây Nguyên, Nông dân thôn 6 xã Đăk R’tih, Các cơ quan khuyến nông lâm huyện, tỉnh.
Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Siu Dun; Rcom Ho, Thanh Hương

Địa điểm & thời gian: Làng Ea Chă Wâu, ngày 16/2/2003

Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Nuôi Nấm mèo ở trong rừng trên thân các loài cây kém giá trị kinh tế (thân mềm) sau tỉa thưa.

 Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?

Xem thử nấm mèo có sống và sinh trưởng được khi nuôi trong rừng hay không?


Xem thử loài cây nào phù hợp với việc nuôi nấm mèo


Tìm ra kỹ thuật nuôi nấm mèo trên thân cây gỗ ở trong rừng

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

Tận dụng được sản phẩm gỗ sau tỉa thưa


Muốn có thu nhập trong thời gian nuôi dưỡng rừng


Biết và có kinh nghiệm trong việc nuôi nấm mèo tại rừng


Nếu thử nghiệm thành công sẽ nhân rộng cho nhiều người làm

Thử  nghiệm được thiết kế như thế nào?

	+ Vị trí: Dưới tán cây rừng, ven suối (chỗ ít tán cây có thể dùng lá ghe (cọ) che thêm.

+ Chọn lòai cây (cây tươi): Cây mắc sóc (Hreh Prổ đih); cây gòn gạo (Phun Blang Drơi); Cây xoài rừng (Phun Pô ổ); Cây cà na (Phun Rnái)

+ Kích cỡ cây: 

· Lóng gỗ có đường kính từ 10 - 15cm; chiều dài từ: 1,5m - 2m

· Cách xếp gỗ: Xếp chồng (đối với lóng gỗ có chiều dài 1,5m), hoặc xếp chôm vào gốc cây gỗ lớn (đối với lóng gỗ dài 2m)

+ Quy mô 1 thử nghiệm: khoảng từ 5 - 7 đống gỗ. 
	Xếp chồng

	
	Xếp chôm


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?


Sau 2 tháng: 70 -80% lóng gỗ cho nấm nhỏ


Số lượng nấm mọc trên mỗi lóng gỗ khoảng 70%

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?

Về số lượng: Số lượng lóng gỗ cho nấm/ từng loại gỗ; Số tai nấm trên từng lóng gỗ; Trọng lượng nấm khi hái của từng lóng gỗ (chọn một số lóng để theo dõi)

Về  chất lượng: Thời gian ra mốc trắng, cho các tai nấm nhỏ

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Các cơ quan khuyến nông lâm huyện, tỉnh., Đại học Tây Nguyên, Phòng kinh tế huyện

Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Ksor Soal; Kpă Luok; Rchăm Êp, Phương, Trí

Địa điểm & thời gian: Làng Ea Chă Wâu, ngày 16/2/2003

Tờ thử nghiệm

Chủ đề: Trồng xen Xoài và Bạch đàn vào rừng khộp thưa, non trong các khoảng trống.

Chúng ta muốn tìm ra điều gì?

· Xem xoài và bạch đàn có phù hợp với điều kiện trồng ở rừng thưa, non không?

· Xem xoài trồng ở rừng có cho quả và có đạt năng suất không?

· Xem bạch đàn có đạt chất lượng không?

· So sánh với các thử nghiệm khác để xem cái nào phù hợp?

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?

· Phủ xanh, làm giàu rừng thưa, non.

· Kết hợp việc chăm sóc cây với quản lý bào vệ rừng.

· Sử dụng đất rừng để có thu nhập.

Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?

	x         x          x                       x

               x                          x

         x

                         x          x           x

x              x        


	          +      +                  +       +

      +       +                 +         +

   +       +                     +          +


	Ghi chú:

Cây rừng: 

Bạch đàn: (x) 250 cây/nhóm; cự ly: 3m x3m; kích thước hố: 40 x 40 x 40 (cm).

Xoài: (+) 100 cây/nhóm; cự ly: 5m x 5m; kích thước hố: 40 x 40 x 40 (cm)

(trồng trog các khoảng trống trong rừng)

	Xoài (2,5 sào)
	Bạch đàn (2,5 sào)
	


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?

· Xoài sống được 70% số cây và cho thu hoạch

· Bạch đàn sống được 70%

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?

· Số lượng: 

+  Đo chiều cao hàng tháng đối với cả 02 lòai

+  Đếm số lượng (kg) quả xoài hàng năm.

· Chất lượng:

+ Chất lượng xoài

+ Hình thân và tốc độ sinh trưởng cây bạch đàn trồng xen trong rừng khộp thưa non

Chúng ta tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm ở đâu?

Đại học Tây Nguyên, Trung tâm cây ăn quả Đông Nam bộ, Nhà máy ván ép MDF (An Khê, Gia Lai)

Những người xây dựng tờ thử nghiệm:

Rmah Sêk, KSor Ch reo, Ksor Soal, Rmah Sơn, Rmah Nhăk, Nay Nghik, Bảo Huy, Cao Lý.

Thời gian, địa điểm:

Ngày 31/7/2003; tại làng Ea Chă Wâu, xã Chư A Thai, huyện A Yun Pa, tỉnh Gia Lai.

Tờ thử nghiệm
Chủ đề: Chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức kinh doanh lá Ghe (cọ)

 Chúng ta thật sự muốn tìm ra điều gì?


Xem lá ghe có sinh trưởng tốt hơn so với không sinh trưởng, chăm sóc không?


Tìm ra cách khai thác hợp lý với lá ghe để có sản phẩm bán thường xuyên


Tìm nơi mua, tổ chức thu mua và bán sản phẩm

Tại sao chúng ta muốn tìm ra điều này?


Tận dụng sản phẩm lá ghe (cọ) bán, tăng thu nhập


Duy trì và phát triển nguồn lá ghe tự nhiên.


Biết cách khai thác và bán lá ghe có tổ chức.

 Thử nghiệm được thiết kế như thế nào?

	



	· Diện tích thử nghiệm: từ 3 - 5 sào.

· Giữ lại các cây lá ghe có sẵn; chăm sóc (làm cỏ, vun gốc)

· Trồng bổ sung (dặm) thêm cây con:

+ Bứng cây con trong rừng (tháng 6, 7) về trồng (cây con cao 60cm, có 2 lá non, bầu đào 50 x 50 x 30cm)

+ Cự ly trồng: khoảng 3 x 3m

+ Hố đào: 70 x 70 x 40cm.

+ Đối với các cây già ra hoa (khoảng 10 năm cây cho hoa): tháng 7,8: ra hoa -> tháng 9,10: có quả; tháng 11, 12 quả khô, cây chết -> lấy quả thử ươm trong rừng vào đầu mùa mưa (số lượng: khoảng 30 gốc tại các khoảng trống chưa có lá ghe)

+ Cách ươm: xới đất, đào hỗ (20 x20x20cm), vùi hạt, lấp đất.


Chúng ta cần biết những gì để có thể nói thử nghiệm thành công hay không?


Cây con bứng trồng sống từ 90 -100%


Cây con trồng bằng hạt mọc thành cây và sống từ 70 - 80%


Cây có sẵn được chăm sóc: lá giữa có chiều cao từ 1m trở lên; cây có trung bình 4 - 5 lá; cây to có thể từ 8 - 10 lá.

Chúng ta đo đếm những gì (số liệu về số lượng), thảo luận và đánh giá gì (về chất lượng)?


Đếm số cây sống/cây chết sau khi trồng (bằng cây con: sau 1 tháng & bằng hạt: sau 3 tháng)


Đếm số lá/bụi; đo chiều cao lá giữa (đối với cây có sẵn được chăm sóc) (3 tháng đo 1 lần để theo dõi)


Đếm số lá, đo chiều cao lá giữa (của các cây trồng dặm)

Chúng ta tìm thêm thông tin liên quan đến thử nghiệm này ở đâu?


Học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong làng và các làng khác


Khuyến nông, Phòng nông nghiệp huyện; Cán bộ kỹ thuật địa phương giúp dân về thông tin thị trường, cách tổ chức tiêu thụ lá ghe

Những người tham gia xây dựng tờ thử nghiệm: Rmah Nhăk, Nay Nghik, Cao Lý
Địa điểm & thời gian: Làng Ea Chă Wâu, ngày 16/2/2003

Phụ lục 5: Đặc điểm hình thái, sinh thái của các loài cây trong các thử nghiệm PTD

	Tên cây
	Tên khoa học
	Họ
	Bộ
	Hình thái
	Sinh thái

	Bạch đàn
	Eucalyptus camaldulensis
	Myrtaceae

(Sim)
	Myrtales

(sim)
	Cây gỗ lớn, cao đến 25m đường kính có thể đến 100cm, lá đơn phiến hình liềm có mùi thơm, cụm hoa hình tán, quả nang mở bằng nắp
	Cây mọc nhanh ở giai đoạn 6-10 tuổi. Cây ưa sáng, sống trong điều kiện nhiệt độ nóng ẩm, có biên độ sinh thái rộng, thích hợp trên nhiều loại đất khác nhau

	Chôm chôm
	Nephelium lappaceum
	Sapindaceae

(Bồ hòn)
	Sapindales

(Bồ hòn)
	Cây nhỡ hay nhỏ, lá kép có 1-4 đôi lá chét, cụm hoa dạng xim viên chuỳ, Hoa không cánh, Quả hình trứng, mặt ngoài có nhiều gai mềm, dài, áo hạt dính vào hạt có vị chua, ngọt ăn ngon
	Cây sinh trưởng tương đối nhanh, thích hợp trong những vùng nóng ẩm. Cây cần nhiều ánh sáng. Anh sáng giúp cho cây đậu quả tốt, cây sống tốt trên đất có tầng dày, cát pha, thoát nước

Thường trồng cây bằng cây ghép mắt.

	Điều
	Anacardium occidentale
	Anacardiaceae

(Điều)
	Rutales

(Cam quýt)
	Cây gỗ nhỏ vỏ xám nâu, cao 6-10m, lá đơn nguyên, hoa không đều mẫu 5, họp thành chuỳ lớn. Đài hợp, tràng 5. Nhị 8-10, bầu 1 noãn. Quả hình thận trên một cuống phồng gọi là quả giả.
	Cây ra hoa tháng 12-2, quả chín tháng 3-4.

Loài cây ưa sáng, thích hợp với khí hậu mưa mùa nhiệt đới, sống được trên nhiều loại đất.
Nguyên sản ở Nam Mỹ.

	Gió bầu
	Aquilaria crassna
	Thymelaeaceae

(Trầm hương)
	Thymelaeales

(Trầm hương)
	Cây gỗ nhỡ, thân thẳng không bạnh vè, cao20-30m, đườngkính có thể 80cm, vỏ màu nâu xám trắng, mỏng nhiều sợi dai, để bóc. Lá đơn hình trái xoan,mặt trên xanh bóng, mặt dưới xanh nhạt, phủ lông mịn xám trắng. Hoa nhỏ lưỡng tính. quả hình trứng.
	Cây mọc nhanh, là cây trung tính, thiên về ưa sáng, tái sinh chồi mạnh, phân bố trên các sườn núi, khe cạn. Cây thường sống trên các loại đất feralit phát triền trên đá mẹ sa thạch, cuội kết....

	Nấm mèo
	Auricularia polytricha
	Auriculariaceae

(Mộc nhỉ)
	Auriculiales

(Mộc nhỉ)
	Quả thể của nấm dạng tai màu nâu xám , lớp ngoài dai, bên trong có chất keo

Kích thước của tai nấm có thể khác nhau có đến 10cm
	Mọc tự nhiên trên các cây gỗ mục đổ ngã trong rừng hay được gây trồng trên các chất liệu khác nhau, là loài ưa ẩm và ấm

	Quế
	Cinnamomum  cassia
	Lauraceae

(Long não)
	Laurales

(Long não)


	Cây gỗ nhỡ, toàn thân chứa tinh dầu thơm, lá đơn mọc cách hay đối lá có 3 gân gốc nổi rõ. Cụm hoa dạng xim viên chuỳ, hoa trắng xanh, quả hình trái xoan khi chín màu tím nâu
	Quế con lúc đầu mọc tương đối chậm, từ năm thứ 3 trở đi mọc nhanh hơn. Quế là cây ưa sáng, lúc non hơi chịu bóng, thích hợp điều  kiện nhiệt độ nóng ẩm, tầng đất sâu, thoát nước, pH 4,5-5,5

	Tre mỡ
	Synocalamus latiflorus
	Poaceae

(Hoà thảo)
	Poales

(Hoà thảo)
	Cây có thân ngầm dạng củ, thân tre mọc cụm, cao 10-15m, đường kính gốc 10-12cm, lóng dài 35-50cm, vách thân dày 1,5-2cm. có vòng rễ ở 3-4 đốt sát gốc, cây phân cành ở 1/2- 2/3 thân về phía ngọn, 

Lá rộng 3-4cm dài 20-30cm đầu lá nhọn
	Cây được gây trồng rộng rãi ở các tỉnh phía nam.

Cây ưa khí hậu ấm áp, nhiệt độ trung bình năm hơn 20oC, thích hợp nơi bằng phẳng hay chân núi, trên sườn dốc có độ dốc thấp, trên đất ẩm hay hơi ẩm, thích hợp các loại đất có độ mùn trung bình, tơi xốp, kết cấu hạt

	Xoài
	Mangifera indica
	Anacardiaceae

(Họ xoài)
	Rutales

(cam quýt)
	Cây nhỡ cao đến 15m (tuy nhiên cây ghép thường thấp hơn), lá đơn mọc cách vò lá có mùi, cụm hoa xim viên chuỳ, hoa nhỏ màu vàng hơi đỏ, Quả hạch hình thận khi chín màu vàng có vị chua ngọt ngon
	Cây ưa sáng, sinh trưởng tương đối nhanh, thích hợp ở những vùng nóng ẩm, lượng mưa cao. Thích hợp trên các loại đất cát pha, không thích hợp trên đất sét, úng bí


Phụ lục 6: Danh mục tên khoa học cây rừng sử dụng trong đề tài

	Tên cây
	Tên khoa học
	Họ
	HỌ (VN)
	Bộ 
	BỘ (VN)

	Bằng lăng
	Lagerstroemia calyculata
	Lythraceae
	Tử vi
	Myrtales
	"

	Bời lời
	Litsea glutinosa
	Lauraceae
	Long não
	Laurales
	Long não

	Bình linh
	Vitex pubescens
	Verbenaceae
	TÕch
	Lamiales
	Hoa môi

	Cà chắc
	Shorea obtusa
	Dipterocarpaceae
	Dầu
	Malvales
	"

	Cẩm liên
	Shorea siamensis
	Dipterocarpaceae
	Dầu
	Malvales
	"

	Chiêu liêu đen
	Terminalia alata
	Combretaceae
	Bàng
	Myrtales
	Sim

	Chiêu liêu ổi
	terminalia corticosa
	Combretaceae
	Bàng
	Myrtales
	"

	Căm xe
	Xylia xylocarpa
	Mimosaceae
	Trinh nữ
	Fabales
	Đậu

	Cám
	Parinari annamense
	Chrysobalanaceae
	Cám
	Rosales
	Hoa hồng

	Chò xót
	Schima superba
	Theaceae
	ChÌ
	Theales
	ChÌ

	Dẻ
	Lithocarpus spp.
	Fagaceae
	Dẻ
	Fagales
	Dẻ

	Dầu đồng
	Dipterocarpus tuberculatus
	Dipterocarpaceae
	Dầu
	Malvales
	Bông

	Dầu trà beng
	Dipterocarpus obtusifolius
	Dipterocarpaceae
	Dầu
	Malvales
	Bông

	K¬ nia
	Irvingia  malayana
	Simarubaceae
	Thanh thất
	Rutales
	Cam quýt

	Lành ngạnh
	Cratoxylon polyanthum
	Hypericaceae
	Thành ngạnh
	Theales
	ChÌ

	Quế rừng
	Cinnamomum iners
	Lauraceae
	Long não
	Laurales
	Long não

	Trâm vối
	Syzygium acuminata
	Myrtaceae
	Sim
	Myrtales
	Sim

	Thầu tấu
	Aporosa microcalyx
	Euphorbiaceae
	Thầu dầu
	Euphorbiales
	Thầu dầu

	Trám 
	Canarium subulatum
	Burseraceae
	Trám
	Rutales
	Cam quýt

	Trâm
	Syzygium spp.
	Myrtaceae
	Sim
	Myrtales
	Sim


Phụ lục 7: Sinh trưởng các thử nghiệm ở làng Đê Tar
	Thử nghiệm
	Chỉ tiêu
	Thời điểm theo dõi

	
	
	29/7/2003
	22/10/2003
	6/12/2003
	27/6/2004

	Gió trong rừng nghèo
	Htb (cm)
	34.4
	37.9
	38.5
	38.6

	
	Tỷ lệ sống (%)
	95
	95
	91
	78

	Tre mỡ ven suối
	Htb (cm)
	62.2
	79.3
	87.3
	

	
	Tỷ lệ sống (%)
	74
	62
	56
	55

	Nấm mèo
	Số lóng
	
	 
	50 lóng
	 

	
	Khối lượng nấm (kg)
	
	 
	Thu tổng 15 Kg nấm khô
	 

	Chôm chôm trên rẫy cũ
	Htb (cm)
	 
	88.0
	91.8
	

	
	Tỷ lệ sống (%)
	 
	99
	96
	38

	Quế trong rừng tự nhiên thưa nghèo
	Htb (cm)
	 
	30.7
	32.2
	36.4

	
	Tỷ lệ sống (%)
	 
	100
	99
	29


Phụ lục 8: Sinh trưởng các thử nghiệm ở làng Ea Chă Wâu
	Thử nghiệm
	Chỉ tiêu
	Thời điểm theo dõi

	
	
	31/7/03
	19/10/03
	21/11/03
	19/12/03
	28/6/04

	Điều ghép
	Htb (cm)
	34.3
	36
	41.8
	48.7
	56.5

	
	Số cành
	 
	 
	4.5
	6
	 

	
	Tỷ lệ sống (%)
	99
	98
	95
	94
	87


	Tre mỡ ven suối
	Htb (cm)
	56.6
	65.4
	77.0
	93.0
	 

	
	Tỷ lệ sống (%)
	82
	82
	72
	69
	40

	Nấm mèo
	Số lóng
	
	 
	 
	40 lóng gỗ cho ra nấm
	 

	
	Khối lượng nấm (kg)
 
	
	 

 
	 

 
	10 kg nấm
	 

 

	Bạch đàn 
	Htb (cm)
	 
	 
	27.4
	29.9
	53.0

	
	Tỷ lệ sống (%)
	 
	 
	89
	88
	88

	Xoài
	Htb (cm)
	 
	61.2
	62.7
	65.0
	 70.0

	
	Tỷ lệ sống (%)
	 
	92
	80
	77.4
	10


Phụ lục 9: Mô hình quan hệ H/D các trạng thái rừng
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	[image: image61.emf]Tuong quan H/D rung khop non RIIB
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	[image: image62.emf]Tuong quan H - D rung khop ngheo RIIIA1
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	[image: image63.emf]Tuong quan H - D rưng non IIA
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	[image: image64.emf]Tuong quan H-D rung non IIB
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	[image: image65.emf]Tuong quan H - D rung thuong xanh, ngheo - IIIA1
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	[image: image66.emf]Tuong quan H - D rung thuong xanh,

trung binh - IIIA2
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	[image: image67.emf]Tuong quan H - D rung thuong xanh, giau  - IIIA3
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Giải pháp về chính sách, tổ chức, thể chế


























Giải pháp kỹ thuật và tiếp cận có sự tham gia





GĐGR có sự tham gia: 9 bước, 16 công cụ





LEK và PTD: 6 giai đoạn, 15 công cụ





Chu trình lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia: 5 bước, 7 công cụ

















Làng De Tar


Bahnar


Rừng thường xanh


UTM: 49P


X = 0211907m 


Y = 1527384m





Làng Ea Chă Wâu


Jrai


Rừng khộp


UTM: 49P


X = 0208079m


Y = 1502742m

















Mức tham gia cao





Mức tham gia thấp





Bị thuyết phục





Bị ép buộc





Được cung cấp thông tin





Được hỏi ý kiến





Được chia sẻ trong ra quyết định





Ra quyết định











Ngân hàng huyện





Lâm trường Kon Chiêng





Chính quyền xã Kon Chiêng





Kiểm lâm





Trạm Khuyến nông





Phòng kính tế huyện








Hội già làng





Ban tự quản thôn





Già làng: Rmal  Sek





Tổ hòa giải





Tiểu thương





UBND xã Chư A Thai





Ban tự quản thôn











�


Họp dân về GĐGR - Làng Đê Tar





�


Sử dụng bản đồ giải đoán ảnh vệ tinh để hỗ trợ công cụ PRA 


trong vẽ sơ đồ tài nguyên GĐGR











Giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho cộng đồng thôn làng








Tổ chức, thể chế:


Hình thành ban quản lý rừng cộng đồng làng


Nâng cao hiệu lực quy ước quản lý rừng cộng đồng


Nâng cao năng lực và làm thích ứng hệ thống hành chính lâm nghiệp từ xã đến huyện








Hệ thống giải pháp kỹ thuật  thích ứng, dựa vào KTST địa phương








Giám sát và kế hoạch kinh doanh đơn giản do cộng đồng quản lý








�


Sơ đồ phân chia đất lâm nghiệp theo nhóm hộ do cộng đồng quyết định – Làng Đê Tar, Bahnar





Sở NN & PTNT


Chi cục Lâm nghiệp





Sở Tài Nguyên Môi trường





UBND huyện (Ban chỉ đạo GĐGR & QLR cộng đồng)


Phòng NN Địa Chính


Hạt kiểm lâm


Lâm trường





UBND xã


Ban Lâm nghiệp


Ban Nông nghiệp & Địa Chính





Ban Quản lý rừng cộng đồng


Nhóm hộ nhận rừng





Chi cục Kiểm lâm





UBND tỉnh





Chỉ đạo GĐGR, phê duyệt kế hoạch QLRCĐ





Chỉ đạo, hướng dẫn  theo chức năng





Trình phương án GĐGR và kế hoạch QLRCĐ





Bước 1:


Chuẩn bị





Bước 6: Viết phương án, bản đồ





Bước 7: 


Thẩm định phương án





Bước 8: 


Cấp sổ đỏ





Bước 2: 


Phổ biến GĐGR ở thôn - Họp dân lần 1





Bước 3: 


PRA chủ đề quản lý rừng





Bước 4:


Điều tra rừng có sự tham gia





Bước 5:


Thống nhất giải pháp GĐGR ở thôn - Họp dân lần 2





Bước 9: Giám sát, đánh giá





Tiến trình giao đất giao rừng có sự tham gia của người dân





Rừng khộp





Đất dốc





Dây leo





Giữ nước





Tre, le





Cá ở suối





Cây rừng thường xanh 





Rừng đầu nguồn





Canh tác





Lá ghe





Chặt hạ cây rừng





Cây rừng khộp 





* 2 *





2 *





* 1





* 2 *





2





 * 2





Chai cục





Lá ghe





Lâm sản ngoài gỗ trong rừng khộp





Rừng đầu nguồn





Cây làm thuốc chữa đau bụng





Rừng khộp





Cá ở suối





Cây bời lời được bảo vệ trong rừng nữa rụng lá





Đất bỏ hóa 2 -3 năm trồng cây bời lời rất thích hợp





Trên đất cát cây bời lời sinh trưởng kém





Trên đất cát trồng cây bời lời cho năng suất thấp





Cây bời lời sinh trưởng nhanh trên đất đỏ





Trên đất đỏ trồng cây bời lời cho năng suất cao





Đất đỏ 





Thời gian bỏ hóa





Cây bời lời








Đất cát





Rừng nửa rụng lá





Đất nương rẫy





Canh tác nương rẫy





Rễ cây lan toả





Đất đỏ





Dây leo  thân gỗ





Rừng trồng bạch đàn





Thông nàng, thông tre, dó





Nguồn   nước





Thời gian  bỏ hóa





Chặt hạ   cây rừng





Một số loài tre, le





Cây rừng lấy gỗ





Cà chít,  căm xe





* 1





* 1 *





* 1 *





* 1 *





* 1 *





* 1





* 1





Đất nương rẫy





Canh tác nương rẫy





Rễ cây lan toả





Đất đỏ





Dây leo  thân gỗ





Rừng trồng bạch đàn





Thông nàng, thông tre, Gío





Nguồn   nước





Thời gian  bỏ hóa





Chặt hạ   cây rừng





Một số loài tre, le





Cà chít,  căm xe





Cây rừng lấy gỗ





* 1 *





* 1 *





* 1 *





* 1 *





Đất đỏ





Cây bời lời





Rừng nữa rụng lá





Thời gian       bỏ hóa





Đất cát





Cây bời lời được bảo vệ trong rừng nửa rụng lá





Đất bỏ hóa 2 -3 năm trồng cây bời lời rất thích hợp





Trên đất cát cây bời lời sinh trưởng kém





Trên đất cát trồng cây bời lời cho năng suất thấp





Cây bời lời sinh trưởng nhanh trên đất đỏ





Trên đất đỏ trồng cây bời lời cho năng suất cao





Đất đỏ 





Thời gian bỏ hóa





Cây bời lời








Đất cát





Rừng nửa rụng lá





Lá ghe làm tăng giá trị sản phẩm lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp





Chai cục





Lá ghe





Lâm sản ngoài gỗ trong rừng khộp





Rừng đầu nguồn





Cây làm thuốc chữa đau bụng





Rừng khộp





Cá ở suối





Dùng làm thuốc đau bụng làm gia tăng lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp





Rừng khộp được bảo vệ sẽ tăng đa dạng  loại sản phẩm lâm sản ngoài gỗ 





Chai cục làm tăng giá trị sản phẩm lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp





Nhiều suối có cá làm tăng giá trị sản phẩm lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp





Rừng đầu nguồn được bảo vệ thì sản phẩm lâm sản ngoài gỗ của rừng khộp được duy trì





Mối quan hệ giữa 03 bên trong PTD


(Nguồn: � HYPERLINK "http://www.socialforestry.org.vn" ��http://www.socialforestry.org.vn�)








Thế nào là một ý tưởng mới?


Mới về kỹ thuật và công nghệ: Có nghĩa là các ý tưởng này về mặt công nghệ và kỹ thuật cộng đồng chưa được áp dụng, hoặc chưa nghe nói đến.


Mới về tổ chức quản lý: Có nghĩa là sự đổi mới về tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài nguyên. Ví dụ: Thử nghiệm về quản lý rừng theo nhóm hộ.


Mới về điều kiện áp dụng: Có thể loại thử nghiệm này đã được làm ở đâu đó, nhưng chưa được áp dụng ở địa phương, tuy nhiên điều kiện áp dụng ở đây khác với nơi xuất xứ. Nói khác đi, nếu địa phương này có điều kiện khá đồng nhất với nơi đang tiến hành thì không cần phải khởi xướng thử nghiệm, nó có thể thực hiện qua hoạt động chuyển giao công nghệ. Các thông tin này nhà nghiên cứu và cán bộ khuyến nông cần làm rõ và cung cấp cho thôn làng.


(Nguồn: Sổ tay hướng dẫn PTD – Mạng lưới đào tạo LNXH, 2003)











�


Trình bày tờ ý tưởng trong cuộc họp làng Ea Chă Wâu





�


Lập kế hoạch thử nghiệm tại làng Đê Tar















































Insert 03 bên xây dựng kế hoạch thử nghiệm





�


Phụ nữ làm thử nghiệm trồng nấm mèo trên thân cây gỗ tỉa thưa ở làng Đê Tar


























�


Hướng dẫn dân trồng cây Gió làm giàu rừng ở làng Đê Tar








�


Cán bộ đề tài hướng dẫn dân trồng cây điều ghép





�


Dân làng Ea Chă Wâu trồng tre mỡ ven suối
































�


Thúc đẩy thảo luận về quản lý rừng dựa vào cộng đồng





�


Một số dụng cụ điều tra rừng đơn giản





�


Ngưòi dân điều tra rừng





Số ô điều tra cho một lô rừng = Diện tích lô / 5








�


Người dân đo đường kính cây bằng thước kẹp tự tạo





Thước đo đường kính đơn giản





�


Người dân tính toán số cây, đường kính bình quân





Số cây / ha = Tổng số cây quy ha của các «  / Số «








Đường kính trung bình = Tổng đường kính trung bình của các « / Số «








Số cây / lô = Số cây /ha x Diện tích lô








Số cây/ha từng « = Số cây trong ô x 20








Trữ lượng/ha (m3) = Thế số cây/ha và đường kính trung bình vào biểu tra trữ lượng





Trữ lượng lô (m3) = Trữ lượng trên ha x Diện tích lô





Số cây tái sinh / ha = Tổng số cây quy ha của các «  / Số «








Số cây tái sinh / ha từng « = Số cây tái sinh trong ô x 400








Luân kỳ chặt L:


L = 5 năm đối với rừng non, nghèo


L = 10 năm đối với rừng trung bình, giàu








Cường độ chặt I% = L x Pm%


(Pm% tra biểu theo M với hai kiểu rừng)








Sản lượng gỗ /ha = I% x M x 60%


Sản lượng cñi/ha = I% x M x 10%





Sản lượng gỗ /năm = Sản lượng gỗ/ha x Diện tích chặt chọn hàng năm


Sản lượng củi/năm = Sản lượng củi/ha x Diện tích chặt chọn hàng năm





Diện tích chặt chọn hàng năm = Tổng diện tích trạng thái  / L








2006


Nhóm hộ: 6


Diện tích: 100ha


Gỗ: 1.600 m3


Củi: 600 m3





2005


Nhóm hộ: 7


Diện tích: 90ha


Gỗ: 1.500 m3


Củi: 500 m3





2007


Nhóm hộ: 6


Diện tích: 85ha


Gỗ: 1.400 m3


Củi: 400 m3





2008


Nhóm hộ: 5


Diện tích: 95ha


Gỗ: 1.700 m3


Củi: 500 m3





2009


Nhóm hộ: 2


Diện tích 78ha


Gỗ: 1.500 m3


Củi: 500 m3





Sơ đồ tổ  chức kinh doanh rừng gỗ giai đoạn 2005 - 2009





�


Sơ đồ thiết kế chặt chọn 5 năm làng Dê Tar





�


Người dân thu thập số liệu số cây theo cỡ kính trong rừng








�


Người dân tính toán số cây theo cỡ kính từ số liệu điều tra rừng





�


Già làng tính toán số cây theo cỡ kính





Sự tham gia của người dân





Mô hình, công nghệ





Các biểu, công cụ





Giám sát và kế hoạch quản lý rừng 





Đo D1.3





Xác định loài, công dụng





LEK





Vẽ sơ đồ, đo diện tích








M = f(N,D)





H = f(D)





Zm = f(M)





V = f(D)





Zd = f(D)





N = f(D)





GIS/GPS





Kỹ thuật lâm sinh














Biểu M





Biểu H





Biểu Zm, Pm





Biểu V





Biểu cự ly Kd





Mô hình N/D mẫu





Gíam sát các nhân tố tài nguyên:


Dbq, H, N/ha, M, S, loài công dụng, LSNG





Kế hoạch phát triển hệ thống kỹ thuật





Kế hoạch khai thác gỗ củi








Chính sách: Quy hoach vùng LNCĐ, GĐGR cho cộng đồng, phân chia lợi ích, quản lý đầu nguồn dựa vào cộng đồng


Tổ chức, thể chế: Nâng cao hiệu lực BQLR cộng đồng, quy ước quản lý rừng thôn làng, cải tiến hành chính lâm nghiệp


Nâng cao năng lực cho đội ngũ kỹ thuật, khuyến nông lâm, cộng đồng





Giải pháp về chính sách, tổ chức, thể chế





Quy hoạch vùng LNCĐ và GĐGR có sự tham gia





Phát triển hệ thống giải pháp kỹ thuật công nghệ trên các trạng thái rừng, đất rừng





Giám sát, lập kế hoạch và quản lý tài nguyên rừng











Giải pháp kỹ thuật và  tiếp cận có sự tham gia





GĐGR có sự tham gia: 9 bước, 16 công cụ





LEK và PTD: 6 giai đoạn, 15 công cụ





Chu trình lập kế hoạch quản lý rừng có sự tham gia: 5 bước, 7 công cụ





Phát triển phương thức quản lý rừng dựa vào cộng đồng dân tộc thiểu số











Gió (Trầm)





Cây rừng





30m





 *       ^       *       ^       *       ^      *


 


 *       ^       *       ^       *       ^      *    





 *       ^       *       ^       *       ^      *    


                              3m


 *       ^       *       ^       *       ^      *  


                          8m


 *       ^       *       ^       *       ^      *  


    


 *       ^       *       ^       *       ^      *  





 *       ^       *       ^       *       ^      *    


 





30m





10m





Suối





Xếp gỗ thành đống hình vuông:





Xếp gỗ thành chôm





 *              *              *               * 


 


 


 *              *              *               *    


 





 *              *              *               *   








 *             *               *               * 








Hố đào có kích thước 50 x 50 x 50cm


Hàng cách hàng 8 mét


Cây cách cây 8 mét


Số cây trồng 30 cây


Lặp lại 7 lần (7 nhóm hộ tham gia)


Diện tích ô thử nghiệm: 2000 m2 (50m x 40m)








8m





8 m





50 m





40 m               Chôm chôm





 *                              * 


                   *                     �


 �                  �


            *                      *    


�                     �


*                  *          *               *


�


         


 *             *                              * 





Quế





Tán cây rừng





4- 5m











50m





100m





*          *          *          *          *          * 





*          *          *          *          *          *          





*          *          *          *          *          *          





*          *          *          *          *          *          





*          *          *          *          *          *          





*          *          *          *          *          *          





*          *          *          *          *          *          


         





Điều ghép





10m











Ngô lai





10m





Suối





10m





 10m





10m





Suối





5m





3m





Cây lá Ghe trồng bằng hạt





3m





Cây lá ghe trồng dặm





Cây Lá ghe có sẵn
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� Số thứ tự tài liệu tham khảo
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 Con bướm khuyến nông và vai trò PTD


Môi trường chính sách







Nhà nghiên cứu 







PTD (Người dân lựa chọn các ý tưởng phù hợp)







Cơ sở hậu cần (đảm bảo người dân có thể tiếp cận được đầu vào cần thiết)







Người dân ở thôn/ cộng đồng khác







Người dân ở các điểm chọn







Các phương tiện, thị trường, tín dụng







KNL từ nông dân  - nông dân







Giáo dục & đào tạo







KNL



Đào tạo, Hỗ trợ



Giải quyết  vấn đề



Thông tin 



Động cơ
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